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LỜI CẢM ƠN 

Trước hết, em xin chân thành cảm ơn các thầy đã hướng dẫn em phần 

kết cấu và nền móng của đồ án này. Thầy đã tận tình chỉ bảo, hướng dẫn, giúp 

đỡ em và các bạn trong nhóm rất nhiều để chúng em có thể hoàn thành tốt đồ 

án tốt nghiệp trong suốt thời gian qua. 

Em cũng xin tỏ lòng cảm ơn đến  thầy  đã hướng dẫn em phần thi công 

của đồ án. Thầy đã tận tình chỉ bảo cho em những kiến thức rất bổ ích không 

chỉ về lý thuyết mà còn về thực tiễn tại công trường. Thầy đã giúp em xây 

dựng cầu nối giữa lý thuyết và thực hành ngày càng được vững chắc hơn.  

Em cũng xin tỏ lòng biết ơn đến tất cả các thầy cô đã từng tham gia 

giảng dạy tại khoa Xây Dựng Dân Dụng & Công Nghiệp trường ÑHDL Hải 

Phòng Các thầy cô đã trang bị cho chúng em những kiến thức quý báu, đã 

từng bước hướng dẫn chúng em đi vào con đường học tập và nghiên cứu. 

Không có sự giúp đỡ của các thầy cô, chắc chắn chúng em không thể có được 

hành trang kiến thức như ngày hôm nay. 

Nhân cơ hội này em cũng xin gửi lời cám ơn đến các bạn đồng môn, 

sinh viên  ở trường ĐHDL Hải Phòng; các bạn bè xa gần đã động viên, khuyến 

khích và giúp đỡ em hoàn thành đồ án này. 

Và chắc chắn em sẽ không bao giờ quên công ơn của Bố Mẹ, Gia 

Đình, Người Thân đã luôn luôn động viên, khuyến khích và giúp đỡ em trên 

từng bước đi. Đồ án này sẽ không thể hoàn tất tốt đẹp nếu thiếu sự động viên, 

khuyến khích và giúp đỡ của mọi người. 
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CHƯƠNG 1 

ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH 

1.1 ĐẶC ĐIỂM KIẾN TRÚC 

1.1.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH 

Hiện nay dân số thế giới nói chung và dân số Việt Nam nói riêng đang ngày 

tăng lên một cách nhanh chóng. Chính vì lý do đó mà nhu cầu về nhà ở cũng tăng 

lên đáng kể. Mặt khác cùng với sự phát triển về dân số nền kinh tế nước ta cũng 

không ngừng tăng trưởng, nhu cầu về đời sống vật chất và tinh thần của người dân 

ngày càng nâng cao. Việc xây dựng các nhà cao tầng có thể đáp ứng được các nhu 

cầu này bởi các đặc điểm sau đây.  

1.1.2 TỔNG QUAN VỀ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH 

a) Tên công trình  

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI AN BÌNH. 

b) Địa điểm xây dựng  

Công trình được xây dựng ở BÌNH DƯƠNG 

c) Qui mô công trình 

- Diện tích khu đất: 2546.05 m
2
. 

- Chiều cao công trình tính đến sàn mái: 29,6 m (tính từ mặt đất tự nhiên) . 

- Chiều cao công trình tính đến đỉnh mái: 32,8 m (tính từ mặt đất tự nhiên) . 

- Công trình có tổng cộng: 9 tầng kết hợp trung tâm thương mại, siêu thị, tiện 

ích… bao gồm: 

+  Tầng hầm: chiều cao tầng hầm là 3.6m gồm có các phòng kỹ thuật, phòng 

điện, kho, chỗ để xe máy,  chỗ để xe hơi, diện tích mặt bằng 1998 m
2
. 

+ Tầng trệt cao 4 m, và lầu 1 cao 3.2m dùng làm siêu thị, diện tích mặt bằng 

1998 m
2
.  

+ Lầu 2 tới 9: chiều cao tầng 3.2 m, diện tích mặt bằng 2035 m
2
. Diện tích mặt 

sàn 40700 m
2
. 

+ Tầng kỹ thuật: gồm phòng kỹ thuật thang máy và phòng cháy chữa cháy. 
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d) Điều kiện tự nhiên 

Đặc điểm khí hậu BÌNH DƯƠNG được chia thành hai mùa rõ rệt  

* Mùa mưa : từ tháng 5 đến tháng 11 có 

- Nhiệt độ trung bình :  25
o
C 

- Nhiệt độ thấp nhất :  20
o
C 

- Nhiệt độ cao nhất :  36
o
C 

- Lượng mưa trung bình :  274.4 mm (tháng 4) 

- Lượng mưa cao nhất : 638 mm (tháng 5) 

- Lượng mưa thấp nhất : 31 mm (tháng 11) 

- Độ ẩm tương đối trung bình : 48.5% 

- Độ ẩm tương đối thấp nhất :   79% 

- Độ ẩm tương đối cao nhất : 100% 

- Lượng bốc hơi trung bình : 28 mm/ngày đêm 

* Mùa khô (từ tháng 12 đến tháng 4) 

- Nhiệt độ trung bình :  27
o
C 

- Nhiệt độ cao nhất :  40
o
C 

* Gió   

- Vào mùa khô: 

 Gió Đông Nam :  chiếm 30% - 40%  

 Gió Đông :   chiếm 20% - 30%  

- Vào mùa mưa: 

 Gió Tây Nam :   chiếm 66% 

Hướng gió Tây Nam và Đông Nam có vận tốc trung bình: 2,15 m/s 

Gió thổi mạnh vào mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, ngoài ra còn có gió Đông 

Bắc thổi nhẹ. 

1.2 ĐẶC ĐIỂM KẾT CẤU 

 Trong khoảng thời gian gần đây nước ta đã xảy ra một số trận động đất nhẹ, 

tuy nhiên vẫn chưa có thiệt hại nào đáng kể. Đối với công trình nhà cao tầng việc 

ảnh hưởng do tải động đất gây ra tương đối lớn gây ảnh đến chất lượng công trình 

nhưng nước ta nằm trong vùng ít có khả năng xảy ra động đất nếu có cũng chỉ là 

những dư chấn nhẹ mà thôi. Vì vậy nên công trình Trung Tâm Thương Mại An 

Bình không tính toán đến khả năng chịu lực động đất của kết cấu bên trên. 



Hồng Minh Tân – XD1301D           ĐỀ TÀI : TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI AN BÌNH 

Trang 7            

            Nhằm tạo đường nét hiện đại, không gian rộng công trình ứng dụng các giải 

pháp thiết kế và thi công tiến bộ nhất hiện nay như móng cọc khoan nhồi, sàn 

bêtông không dầm… 

CHƯƠNG 2 

CÁC GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC 

2.1 Giải pháp giao thông 

Sảnh và hành lang nối giữa các phòng là giải pháp giao thông theo phương 

ngang của các tầng của công trình. 

Giao thông theo phương đứng giữa các tầng gồm có sáu buồng thang máy và 

hai cầu thang bộ phục vụ thoát hiểm. Cầu thang thoát hiểm được bố trí gần các 

buồng thang máy và thông với sảnh chính thuận lợi cho việc thoát hiểm khi có sự 

cố cháy nổ, từ tầng trệt lên lầu 2 có hệ thống thang cuốn phục vụ thuận tiện khách 

hàng di lại mua sắm. 

2.2 Hệ thống chiếu sáng 

Cửa sổ được bố trí đều khắp bốn mặt của công trình và do diện tích mặt 

bằng công trình  lớn  nên chỉ 1 bộ phận công trình nhận được hầu hết ánh sáng tự 

nhiên vào ban ngày, những nơi ánh sáng tự nhiên không thể đến được thì sử dụng 

chiếu sáng tự nhiên, còn ban đêm sử dụng chiếu sáng nhân tạo là chủ yếu. 

2.3 Hệ thống điện 

Công trình sử dụng nguồn điện khu vực do tỉnh cung cấp. Ngoài ra còn dùng 

nguồn điện dự trữ phòng khi có sự cố là một máy phát điện đặt ở tầng kỹ thuật 

nhằm đảm bảo cung cấp điện 24/24 giờ cho công trình. 

Hệ thống điện được đi trong các hộp gen kỹ thuật. Mỗi tầng đều có bảng 

điều khiển riêng cung cấp cho từng phần hay khu vực. Các khu vực đều có thiết bị 

ngắt điện tự động để cô lập nguồn điện cục bộ khi có sự cố. 

2.4 Cấp nước 

Công trình có hồ nước mái, sử dụng nước từ trạm cấp nước thành phố, sau 

đó bơm lên hồ nước mái, rồi phân phối lại cho các tầng. Bể nước này còn có chức 

năng dự trữ nước phòng khi nguồn nước cung cấp từ trạm cấp nước bị gián đoạn 
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(sửa chữa đường ống v..v..) và quan trọng hơn nữa là dùng cho công tác phòng 

cháy chữa cháy. 

 

2.5 Thoát nước 

  Công trình có hệ thống thoát nước mưa trên sàn kỹ thuật, nước mưa, nước 

sinh hoạt ở các căn hộ theo các đường ống kỹ thuật dẫn xuống tầng hầm qua các 

bể lắng lọc sau đó được bơm ra ngoài và đi ra hệ thống thoát nước chung của tỉnh. 

Tất cả hệ thống đều có các điểm để sửa chữa và bảo trì. 

2.6 Phòng cháy chữa cháy 

Công trình có trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy cho nhà cao tầng theo 

đúng tiêu chuẩn TCVN 2622-78 ‚Phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình yêu 

cầu thiết kế‛.Công trình còn có hệ thống báo cháy tự động và bình chữa cháy bố 

trí ở khắp các tầng, khoảng cách xa nhất từ các phòng có người ở đến lối thoát gần 

nhất nằm trong quy định, họng chữa cháy được thiết lập riêng cho cao ốc… 
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PHẦN I 

KẾT CẤU 
( 45% ) 

 

 

 

GVHD  : TH.S TRẦN DŨNG 

SVTH                : Hoàng Minh Tân 

LỚP                   : XD1301D 

MSV                  : 1351040044 

 

nhiệm vụ 

1. Thiết kế sàn tầng điển hình. 

2. Thiết kế cầu thang bộ. 

3. Thiết kế cốt thép khung trục 5 

4. ThiÕt kÕ mãng dƣới khung trôc 5 
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CHƯƠNG 1 

CÁC GIẢI PHÁP KẾT CẤU 

1.1 TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ  

- Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép        TCXDVN  356 –2005. 

- Tiêu chuẩn thiết kế tải trọng và tác động   TCVN  2737 - 1995. 

- Tiêu chuẩn thiết kế móng cọc    TCVN  205  - 1998. 

- Nhà cao tầng – tiêu chuẩn thiết kế   TCXD  198 – 1997 

- Tiêu chuẩn nước ngoài                          ACI 318 -2002 

1.2  GIẢI PHÁP KẾT CẤU CHO CÔNG TRÌNH   

1.2.1 Phân tích khái quát hệ chịu lực về nhà cao tầng nói chung 

Hệ chịu lực của nhà cao tầng là bộ phận chủ yếu của công trình nhận các loại tải 

trọng truyền chúng xuống móng và nền đất. Hệ chịu lực của công trình nhà cao 

tầng nói chung được tạo thành từ các cấu kiện chịu lực chính là sàn, khung và vách 

cứng. 

Hệ tường cứng chịu lực (Vách cứng): Cấu tạo chủ yếu trong hệ kết cấu công trình 

chịu tải trọng ngang: gió. Bố trí hệ tường cứng ngang và dọc theo chu vi thang máy 

tạo thành hệ lõi cứng chịu lực và làm tăng độ cứng chống xoắn cho công trình.  

Vách cứng là cấu kiện không thể thiếu trong kết cấu nhà cao tầng hiện nay. Nó là 

cấu kiện thẳng đứng có thể chịu được các tải trọng ngang và đứng. Đặc biệt là các 

tải trọng ngang xuất hiện trong các công trình nhà cao tầng với những lực ngang tác 

động rất lớn. 

Sự ổn định của công trình nhờ các vách cứng ngang và dọc. Như vậy vách cứng 

được hiểu theo nghĩa là các tấm tường được thiết kế chịu tải trọng ngang. 

Thường nhà cao tầng dưới tác động của tải trọng ngang được xem như một thanh 

ngàm ở móng 

Vì công trình được tính toán chịu tải trọng gió (gió động) nên bố trí thêm 4 vách 

cứng ở 4 góc của công trình tăng khả năng chịu tải trọng ngang của công trình. 
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 Hệ khung chịu lực: Được tạo thành từ các thanh đứng (cột ) và ngang (sàn ) 

liên kết cứng tại chỗ giao nhau của chúng, các khung phẳng liên kết với nhau tạo 

thành khối khung không gian. 

1.2.2 kết cấu cho công trình chịu gió động 

     Do công trình là dạng nhà cao tầng, có bước cột lớn, đồng thời để đảm bảo vẻ 

mỹ quan cho các căn hộ nên giải pháp kết cấu chính của công trình được chọn như 

sau: 

Kết cấu móng dùng hệ móng cọc khoan nhồi. 

Kết cấu sàn phẳng bên dƣới có dầm phụ. Sàn đáy tầng hầm dày 30 cm 

Kết cấu theo phương thẳng đứng là hệ thống lõi cứng cầu thang bộ và cầu thang 

máy  

Các hệ thống lõi cứng được ngàm vào hệ đài. 

Công trình có mặt bằng hình chữ nhật: L x B = 51,2 x 41 m, tỉ số L/B = 1,1. Chiều 

cao nhà tính từ mặt móng H = 32,8 m do đó ngoài tải đứng khá lớn, tải trọng ngang 

tác dụng lên công trình cũng rất lớn và ảnh hưởng nhiều đến độ bền và độ ổn định 

của ngôi nhà. Từ đó ta thấy ngoài hệ khung chịu lực ta còn phải bố trí thêm hệ lõi, 

vách cứng để chịu tải trọng ngang. 

Tải trọng ngang (chủ yếu xét gió động) do hệ lõi cứng chịu. Xét gió động tác dụng 

theo nhiều phương khác nhau nhưng ta chỉ xét theo 2 phương chính của công trình 

là đủ và do một số yêu cầu khi cấu tạo vách cứng ta bố trí vách cứng theo cả hai 

phương dọc và ngang công trình.  

Toàn bộ công trình là kết cấu khung + vách cứng chịu lực bằng BTCT 

Tường bao che công trình là tường gạch trát vữa ximăng. Bố trí hồ nước mái trên 

sân thượng phục vụ cho sinh hoạt và cứu hỏa tạm thời. 

 

 

 

 

 

 



Hồng Minh Tân – XD1301D           ĐỀ TÀI : TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI AN BÌNH 

Trang 12            

 

 

 

 

CHƯƠNG 2 

CƠ SỞ THIẾT KẾ 

2.1  VẬT LIỆU 

2.1.1 Bê tông 

 

Loại cấu 

kiện 

Cấp độ bền 

bê tông 

Rb (Mpa) Rbt (Mpa) 

Bê tông lót B12.5 7.5 0.6 

Móng B25 17 1.2 

Vách B25 14.5 1.05 

Cột B25 14.5 1.05 

Dầm  B25 14.5 1.05 

Sàn B25 14.5 1.05 

Cầu thang B25 14.5 1.05 

Bể nước B25 14.5 1.05 

Chi tiết phụ B20 11.5 0.9 

2.1.2 Cốt thép 

Sử dụng 3 loại thép  

CIII, Ra  = Ra'  =  365 Mpa, Ea  = 200000 Mpa  

CII,  Ra  = Ra'  =  280 Mpa, Ea  = 210000 Mpa   

CI,  Ra  = Ra'  =  225 Mpa, Ea  = 210000 Mpa  

2.2  CHƯƠNG TRÌNH VÀ PHẦN MỀM 

- ETAB 9.5.0 Phân tích kết cấu tổng thể không gian 

- SAP 2000 11, 

- SAFE 12.2.0 
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- Các bảng tính Excel 

2.3  TẢI TRỌNG 

2.3.1 Tải trọng thẳng đứng tác dụng lên công trình 

Chiều dày sàn chọn dựa trên các yêu cầu: 

Về mặt truyền lực: đảm bảo cho giả thiết sàn tuyệt đối cứng trong mặt phẳng của 

nó (để truyền tải ngang, chuyển vị…) 

Yêu cầu cấu tạo: Trong tính toán không xét việc sàn bị giảm yếu do các lỗ khoan 

treo móc các thiết bị kỹ thuật (ống điện, nước, thông gio ù,…). 

Yêu cầu công năng: Công trình sẽ được sử dụng làm chung cư cao cấp nên các hệ 

tường ngăn (không có hệ đà đỡ riêng) có thể thay đổi vị trí mà không làm tăng 

đáng kể nội lực và độ võng của sàn. 

Ngoài ra còn xét đến yêu cầu chống cháy khi sử dụng… 

Do đó trong các công trình nhà cao tầng, chiều dày bản sàn có thể tăng đến 50% so 

với các công trình khác. 

 Các loại hoạt tải sử dụng cho công trình: lấy theo TCVN 2737-1995 

 

2.3.2 Tải trọng ngang tác dụng lên công trình 

Tải trọng ngang gồm tải trọng gió và tải trọng động đất ở đồ án này không xét tải 

trọng động đất 

- Tải trọng gió gồm gió tĩnh và gió động, được tính toán theo TCVN 229-1999 

TT LOẠI HOẠT TẢI ĐƠN VỊ

TẢI TRỌNG TIÊU 

CHUẨN

n

1 Khu vực phòng ở, ăn,vệ sinh daN/m
2

200 1.2

2 Sảnh, cầu thang daN/m
2

300 1.2

3 Nước (hồ nước máí) daN/m
3

1000 1.2

4 Khu vực Garage daN/m
2

500 1.2

5 Khu vực phòng khách, daN/m
2

200 1.2

6 Khu vực văn phòng daN/cm
2

200 1.2

7 Khu vực mái daN/cm
2 

75 1.3

8 Khu vực phòng họp,lễ tân daN/cm
2 

400 1.2

9 Phòng ngủ daN/cm
2 

200 1.2

10 Khu vực của hàng bách hoá daN/cm
2

400 1.2
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2.3.3  Các trường hợp tải trọng tác động 

TT Tải trọng Loại Ý nghĩa 

1 TT DEAD Tải trọng bản thân 

2 HT LIVE Hoạt tải 

3 TUONG SUPER DEAD Tải trọng tường 

4 HOANTHIEN SUPER DEAD Tải trọng hoàn thiện 

5 GIOTINHX WIND Gió tĩnh theo phương X 

6 GIOTINHY WIND Gió tĩnh theo phương Y 

7 GIODONGX WIND Gió động theo phương X  

8 GIODONGY WIND Gió động theo phương Y  

2.3.4 Các trường hợp tổ hợp tải trọng  

Để đơn giản quá trình tính toán, ta khai báo thêm 1 số tổ hợp trung gian như sau: 

 Tổ  hợp Loại Thành phần 

Trường hợp 

tải 

TTT ADD TT+TUONG+HOANTHIEN Static 

HT ADD 1.LIVE Static 

GIOX ADD GIOTINHX + GIODONGX Static 

GIOY ADD GIOTINHY + GIODONGY Static 

Cấu trúc các trường hợp tổ hợp tải trọng tính toán : 

Tổ  hợp Loại Thành phần 

TH1 ADD 1.TTT+1.HT 

TH2 ADD 1.TTT+1GIOX 

TH3 ADD 1.TTT-1GIOX 

TH4 ADD 1.TTT+1GIOY 

TH5 ADD 1.TTT-1GIOY 

TH6 ADD 1.TTT+0,9HT+0,9GIOX 

TH7 ADD 1.TTT+0,9HT-0,9GIOX 

TH8 ADD 1.TTT+0,9HT+0,9GIOY 

TH9 ADD 1.TTT+0,9HT-0,9GIOY 
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BAO ENVE (TH1,TH2, …, TH9) 

2.3.5 Quy đổi tương đương vật liệu và tải trọng từ tiêu chuẩn việt nam sang tiêu 

chuẩn hoa kỳ 

Phần tính toán sàn tầng điển hình và khung trong bài có sử dụng các quy định trong 

tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép Hoa Kì ACI 318. Do đó, việc cần làm 

là sử dụng các giá trị đầu vào đúng (vật liệu, tải trọng) 

a. Quy đổi cường độ vật liệu 

Cường độ đặc trưng 
cf '  được dùng trong ACI 318 - 02 được định nghĩa là cường độ 

thí nghiệm mẫu lăng trụ 6 12in v ới xác suất đảm bảo 95%.  

Cường độ đặc trưng (cấp độ bền) được dùng trong TCXDVN 356:2005 được định 

nghĩa là cường độ thí nghiệm mẫu lập phương 15 15 15cm  cũng với xác suất 

đảm bảo 95%. 

Theo phần A3 của phụ lục A, TCXDVN 356:2005, cường độ mẫu lăng trụ có thể 

được quy đổi từ cường độ đặc trưng mẫu lập phương (cấp độ bền) qua công thức: 

bnR B 0,77 0,001B  

Cường độ thép 
yf  trong ACI 318 – 02 là giới hạn chảy trong thí nghiệm kéo thép. 

Trong tiêu chuẩn Việt Nam, giá trị tương ứng là 
s,serR  

y s,ser sf R 1,05R  

b. Quy đổi gần đúng giá trị nội lực tính toán giữa tiêu chuẩn việt nam và tiêu 

chuẩn hoa kì 

Hệ số tổ hợp tải trọng cho việc tính toán kết cấu theo tiêu chuẩn Hoa Kì được cho 

trong bảng sau: 

Trường hợp tải trọng Các hệ số tổ hợp 

Trường hợp cơ bản (D+L) 

U = 1,4D + 1,7L 

U = 1,2(D+F+L) + 1,6(L+H) + 0,5(Lr hoặc S hoặc R) 

Trường hợp có tải trọng gió 

(W) hoặc tải trọng động đất (E) 

U = 0,75(1,4D + 1,7L) + (1,6W hoặc 1E) 

U = 0,9D + (1,6W hoặc 1E) 

Khi có tải trọng do áp lực đất (H) U = 1,4D + 1,7L + 1,7H 

Tải trọng do niết độ, lún, từ 

biến, co ngót của bê tông (T) 

U = 0,75(1,4D + 1,7L + 1,7H) nhưng không nhỏ 

hơn giá trị U = (1,4D + T) 

Tải trọng do chất lỏng tác dụng U = 1,4D + 1,7L + 1,7F 
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Trường hợp tải trọng Các hệ số tổ hợp 

(F) U = 0,9D + 1,7H 

Trong các tổ hợp tải trọng nêu trên: 

- D là tĩnh tải; 

- L là hoạt tải; 

- W là tải trọng gió; 

- Lr là hoạt tải trên mái che; 

- S là tải trọng tuyết; 

- R là tải trọng do mưa; 

- E là tải trọng do lực động đất; 

- F là tải trọng cho chất lỏng, nước; 

- T là tải trọng do nhiệt độ. 

So sánh tổ hợp tải trọng cơ bản trong hai tiêu chuẩn: 

ACI: 1,4 DL 1,7 LL  

TCVN: 1,1 DL 1,2 LL  

Gần đúng, có thể lấy nội lực tính được từ TCVN 2737:1995 nhân với hệ số 1,35 

trước khi tính toán theo ACI. 

2.4  TRÌNH TỰ TÍNH TOÁN KẾT CẤU 

Trình tự tính toán toàn bộ kết cấu cho một công trình sàn ứng lực trước như sau 

- Bước 1:  tính toán các kết cấu phụ  

- Bước 2:  xây dựng mô hình công trình phân tích động lực học của kết cấu; 

- Bước 3:  sử dụng kết quả phân tích động lực học tính toán các tải trong đặc 

biệt tác dụng lên công trình (gió…); 

- Bước 4 :  khai báo tải trọng gió vào mô hình công trình; 

- Bước 5 :  tính toán sàn với kết quả tải trọng ngang ( gió) vừa phân tích; 

- Bước 6 :  tiến hành giải khung phân tích nội lực kết cấu 

- Bước 7 :  tính toán khung (cột, vách…) ở đây chỉ tính cột 

- Bước 8 :  tính toán móng. 

- Bước 9: kiểm tra ổn định tổng thể công trình. 
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CHƢƠNG 3 

TÍNH TOÁN CẦU THANG BỘ 

 

Trình tự tính toán: 

Giới thiệu chung; 

Sơ bộ chọn kích thước tiết diện cầu thang; 

Tải trọng tác dụng lên cầu thang; 

Tính toán các bộ phận của cầu thang; 

Bố trí cốt thép. 

4.1. GIỚI THIỆU CHUNG 

     Cầu thang là bộ phận kết cấu của công trình có mục đích phục vụ cho việc giao 

thông theo phương đứng của người sinh sống hoặïc làm việc trong công trình đó. 

     Vị trí cầu thang phải đảm bảo cho việc sử dụng của nhiều người trong những lúc 

bình thường cũng như khi có sự cố cháy, nổ… do đó thiết kế cầu thang theo các yêu 

cầu sau: 

 Bề rộng phải đảm bảo yêu cầu đi lại và thoát hiểm; 

 Kết cấu phải đủ khả năng chịu lực, có độ bền vững; 

 Có khả năng chống cháy; 

 Thi công dễ dàng. 

     Trong trường hợp đông người thoát hiểm, cầu thang phải chịu một tải trọng động 

rất lớn vì vậy cầu thang cần phải đảm bảo đủ khả năng chịu lực, không nứt… 
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4.2. SƠ BỘ CHỌN KÍCH THƯỚC TIẾT DIỆN CẦU THANG 

 

 

Hình 4.1: Kiến trúc cầu thang. 

      Kích thước bậc thang thỏa mãn tính thích dụng chọn theo 2hb + lb = (60÷62) cm, 

         chọn lb = 300mm, hb = 152mm riêng bậc cuối cùng cao 160mm.  

Tất cả có 21 bậc thang vế 1 có 10 bậc, vế 2 có 11 bậc. 

Góc nghiêng của bản thang 27
o 
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Chọn chiều dày bản thang và chiếu nghĩ 
o

bt

L
h

25 35  
, Lo = 4,75m  =>                 

bth 13,6 19 cm , chọn hbt = 14cm.  

Chiều dày bản chiếu tới hct = 10cm. 

Chọn tiết diện dầm chiếu tới 
o

d

L
h

10 12  
chọn hd = 35cm, bd = 20cm. 

4.3.Tải trọng tác dụng lên bản thang 

  a. chiếu nghĩ, chiếu tới 

       Trọng lượng bản thân các lớp cấu tạo được xác định theo công thức:   

gc = iii n..  (kN/m
2
)                                                              

(4.1) 

trong đó:  i  - khối lượng của lớp thứ i; 

  i  - chiều dày của lớp thứ i; 

   ni - hệ số độ tin cậy của lớp thứ i. 

Bảng 4.1: Tải trọng bản chiếu nghĩ. 

Các lớp cấu tạo i     

(m) 

i       

(kN/m3) 

Hệ số tin 

cậy 

g
tc
    

(kN/m
2
) 

g
tc
    

(kN/m
2
) 

Đá hoa cương 0.01 20 1.1 0.20 0.22 

Vữa xi măng 0.02 18 1.3 0.36 0.468 

Bản bê tông cốt thép 0.14 25 1.1 3.50 3.85 

Vữa trát 0.015 18 1.3 0.27 0.351 

Hoạt tải     1.2 3 3.6 

Tổng       7.33 8.49 
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Bảng 4.2 tải trọng bản chiếu tới. 

Các lớp cấu tạo 

i     

(m) 

i       

(kN/m3) 

Hệ số tin 

cậy 

g
tc
    

(kN/m
2
) 

g
tc
    

(kN/m
2
) 

Đá hoa cương 0.01 20 1.1 0.20 0.22 

Vữa xi măng 0.02 18 1.3 0.36 0.468 

Bản bê tông cốt thép 0.1 25 1.1 2.50 2.75 

Vữa trát 0.015 18 1.3 0.27 0.351 

Hoạt tải     1.2 3 3.6 

Tổng       6.33 7.39 

 

b. bản thang(phần bản xiên) 

        Trọng lượng bản thân các lớp cấu tạo được xác định theo công thức:  

 gb = . .i tdi in  (kN/m
2
)                                              (4.2) 

trong đó:  i - khối lượng của lớp thứ i; 

  tdi - chiều dày tương đương của lớp thứ i. 

- Đối với các lớp gạch ( đá hoa cương, đá mài…) và lớp vữa có chiều dày 

i  chiều dày tương đương được xác định như sau: 

   

b

ibb

tdi
l

hl cos.)(
 

    - góc nghiêng của bản thang. 

- Đối với bậc thang xây gạch có kích thước lb, hb, chiều dày tương đương 

được xác định như sau: 

cos

2

b
td

h
 

   ni – hệ số độ tin cậy của lớp thứ i.  

Bảng 4.3: Chiều dày tương đương các lớp cấu tạo bản thang 

Các lớp cấu tạo lb (m) hb (m)  (m) Góc (độ) tñ (m) 

Đá hoa cương 0.3 0.152 0.01 27.00 0.013 

Vữa xi măng 0.3 0.152 0.02 27.00 0.027 

Bậc gạch xây 0.3 0.152 0.14 27.00 0.068 



Hồng Minh Tân – XD1301D           ĐỀ TÀI : TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI AN BÌNH 

Trang 21            

Trọng lượng của lan can g
tc

 = 0.30 kN/m. Do đó qui tải lan can trên đơn vị m
2

 

bản nghiêng:  

                               glc

tc

 = 0.3 /1.5 = 0.2  (kN/m
2
).  

Bảng 4.4: Tải trọng truyền lên bản nghiêng 

Các lớp cấu tạo 

 

(m)

 

(kN/m
3
)

Hệ số tin 

cậy 

g
tc
     

(kN/m
2
) 

g
tt
    

(kN/m
2
) 

Đá hoa cương 0.013 20 1.1 0.26 0.286 

Vữa xi măng 0.027 18 1.3 0.49 0.6318 

Bậc gạch xây 0.068 18 1.3 1.22 1.5912 

Bản bê tông cốt thép 0.14 25 1.1 3.5 3.85 

Vữa xi măng 0.015 18 1.3 0.27 0.351 

Toång(phƣơng xiên)       5.74 6.71 

Tổng(phương đứng)       6.43 7.52 

Lan can     1.3 0.2 0.26 

Hoạt tải     1.2 3 3.6 

Tổng       9.63 11.38 

 

4.4. TÍNH TOÁN CÁC BỘ PHẬN CỦA CẦU THANG 

4.4.1. Tính bản thang 

a. sơ đồ tính 

      Xem bản thang vế 1 và vế 2 như bản 1 phương, 1 đầu kê lên dầm chiếu tới xem 

như khớp ( vì hd/hb = 35/14 =2,5<3 ), 1 đầu ngàm vào vách, tuy nhiên do điều kiện 

thi công vách thi công trước bản thang được thi công sau liên kết giữa bản khó đạt 

ngàm tuyệt đối, để thiên về an toàn chọn sơ đồ 2 đầu khớp(vì moment lúc này 

không phải phân bố về ngàm) tính toán sau đó bố trí thép cấu tạo trên gối.      
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Hình 4.2: Sơ đồ tính và tải trọng tác dụng lên bản thang. 

b. xác định nội lực 

      Phân tích nội lực sử dụng phần mền sap V.11. kết quả như sau: 

Vế 1: 

 

 

Hình 4.3: Biểu đồ momen vế 1 (kNm) 

 

Hình 4.4: Biểu đồ phản lực gối vế 1 (kN) 
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 Vế 2: 

 

Hình 4.3: Biểu đồ momen vế 2 (kNm) 

 

 

Hình 4.6: Biểu đồ phản lực gối vế 2 (kN) 

c. Tính cốt thép 

   Vế 2 có nội lực lớn hơn, do đó tính thép cho vế 2 và bố trí thép chung cho cả 2 

vế.Bản thang được tính như cấu kiện chịu uốn. 

Giả thiết tính toán: 

- a = 2 cm khoảng cách từ trọng tâm cốt thép đến mép bê tông chịu 

kéo; 

- ho = 14 -2 = 12 cm chiều cao có ích của tiết diện; 

- b = 100cm  bề rộng tính toán của dải 

  

Bảng 4.5: Đặc trưng vật liệu 

Bê tông B25 Cốt thép CI 

Rb 

(Mpa) 

Rbt 

(Mpa) 

Eb 

(MPa) 

R  R  Rs 

(Mpa) 

Rsc 

(Mpa) 

Es 

(Mpa) 

14.5 1.05 30x10
3
 0.427 0.618 225 225 21x10

4
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Các bước tính toán cốt thép 

2

0

m

b b

M

R b h
 

1 1 2 m  

b b o
s

s

R b h
A

R
 

Kiểm tra hàm lượng cốt thép 

min max% .100s

o

A

b h
 

min 0,1%   ; max

14,5
100% 0,618 100% 3,98%

225

b
R

s

R

R
 

 

Bảng 4.6: Tính cốt thép bản thang 

Tên 

cấu 

kiện 

Vị trí M 

(kN.m) 

b            

cm 

ho                      

cm 

αm                              

cm 

ξ                              

cm  

As

tt                     

cm 

Chọn thép μ% Kiểm 

tra ị a As

chọn
 

(mm) (mm) (cm
2
) 

 

Vế 2 

M
gối trái 

0 100 12 0.000 0 0 8 200 2.513 0.209 CT 

M
+

max 9.74 100 12 0.047 0.047 3.696 10 160 4.909 0.409 OK 

M
-

max 10.13 100 12 0.041 0.049 3.848 10 160 4.909 0.409 OK 

M
gối phải 

0 100 12 0.000 0 0 8 200 2.513 0.209 CT 

 

Vế 1 

M
gối trái 

0 100 12 0.000 0 0 8 200 2.513 0.209 CT 

M
+

max 9.59 100 12 0.039 0.046 3.637 10 160 4.909 0.409 OK 

M
-

max 9.77 100 12 0.040 0.047 3.707 10 160 4.909 0.409 OK 

M
gối phải 

0 100 12 0.000 0 0 8 200 2.513 0.209 CT 

 

4.4.2. Tính bản chiếu tới 

a. Sơ đồ tính 

    Bản chiếu tới kích thước 3,6x2,9m có 
2

1

3,6
1,241 2

2,9

l

l
 bản làm việc 2 

phương. Tính như bản kê 4 đầu ngàm, do 3 mặt ngàm vào vách( độ cứng vách lớn 

hơn rất nhiều so với độ cứng bản và thi công cùng lúc với sàn tầng). Mặt còn lại 
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liên kết với dầm chiếu tới có: 
35

3
10

d

cn

h

h
, bản và dầm đổ toàn khối do đó xem bản 

liên kết ngàm với dầm chiếu tới. 

         

Hình 4.4: sơ đồ tính và nội lực của bản chiếu tới. 

b. Xác định nội lực 

 Xét bản kê 4 cạnh sơ đồ 9: 

       Momen dương lớn nhất ở giữa bản: 

            M1 = m91.P (kNm); 

            M2 = m92.P (kNm); 

       Momen âm lớn nhất ở gối: 

            MI = k91.P (kNm); 

            MII = k92.P (kNm); 

Trong đó: 

      m91, m92, k91, k92 – các hệ số tra bảng theo tỉ số l2/l1; 

      l2, l1 – tương ứng là cạnh dài và cạnh ngắn của bản chiếu nghĩ; 

      P – tổng tải trọng tác dụng lên chiếu nghĩ; 

M1, M2, MI,MII- các momen dương, âm ứng với phương cạnh ngắn và cạnh dài của 

ô bản. 
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Bảng 4.7: Nội lực bản chiếu nghĩ. 

Kích 

thước q     

(kN/m
2
) 

P         (kN) l2/l1 

Các hệ số Giá trị Mômen (kN.m/m) 

l1    

(m) 

l2       

(m) 

m91 m92 k91 k92 M1 M2 MI MII 

2.9 3.6 7.39 77.14 1.24 0.0206 0.0135 0.0472 0.0307 1.593 1.038 3.642 2.367 

c. Tính thép 

Ô bản nắp được tính như cấu kiện chịu uốn. 

Giả thiết tính toán: 

- a1= 1.5cm  -  khoảng cách từ trọng tâm cốt thép theo phương cạnh 

ngắn        

                              đến mép bê tông chịu kéo; 

- a2 = 2 cm      -  khoảng cách từ trọng tâm cốt thép theo phương cạnh 

dài        

                              đến mép bê tông chịu kéo; 

- h0                         -  chiều cao có ích của tiết diện ( h0 = hbn – a), tùy theo   

phương đang xét;  

- b = 100 cm     -  bề rộng tính toán của dải bản. 

 

Bảng 4.8: Đặc trưng vật liệu 

Bê tông B25 Cốt thép CI 

Rb 

(Mpa) 

Rbt 

(Mpa) 

Eb 

(MPa) 

R  R  Rs 

(Mpa) 

Rsc 

(Mpa) 

Es 

(Mpa) 

14.5 1.05 30x10
3
 0.427 0.618 225 225 21x10

4
 

 

Các bước tính toán cốt thép 

2

0

m

b b

M

R b h
 

1 1 2 m  

b b o
s

s

R b h
A

R
 

Kiểm tra hàm lượng cốt thép 
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min max% .100s

o

A

b h
 

min 0,1%   ; max

14.5
100% 0,618 100% 3,98%

225

b
R

s

R

R
 

 

Bảng 4.9: Tính thép bản chiếu tới. 

Vị trí M 

(kN.

m) 

b            

cm 

ho                      

cm 

αm                              

cm 

ξR                              

cm  

As

tt                     

cm 

Chọn thép μ%  

Kiểm 

tra     

ị a As

chọn
 

(mm) (mm) (cm
2
) 

Nhịp L1 1.593 100 8.5 0.015 0.015 0.839 6 200 1.41 0.1664 OK 

Nhịp L2 1.038 100 8 0.011 0.011 0.580 6 200 1.41 0.1664 OK 

Gối L1 3.642 100 8.5 0.035 0.035 1.939 8 200 2.51 0.2956 OK 

Gối L2 2.367 100 8.5 0.023 0.023 1.252 8 200 2.51 0.2956 OK 

 

4.4.3. Tính dầm chiếu tới 

a. Sơ đồ tính 

      Dầm chiếu tới thi công cùng lúc với sàn tầng. Độ cứng vách lớn hơn rất nhiều 

so với dầm nên quan niệm dầm chiếu tới ngàm 2 đầu vào vách. Sơ đồ tính là dầm 

đơn giản 2 đầu ngàm. 

 

Hình 4.5: Sơ đồ tính dầm chiếu tới. 

b. tải trọng tác dụng lên dầm chiếu tới 

Trọng lượng bản thân dầm : 0,2.0,35.25 1,1 1,925 /dg x kN m . 

Tải trọng do bản chiếu tới truyền vào theo diện truyền tải hình thang: 

R
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Hình 4.6: Sơ đồ truyền tải từ bản lên dầm chiếu tới 

Vct = 
1

7,39.2,9 10,7155( / )
2

bctq l kN m  

Tải trọng do bản thang truyền vào dựa vào kết quả phản lực gối của 2 vế thang: 

                       Vbt1 = 49,42 kN/m; 

                        Vbt2 = 50,41 kN/m. 

Phản lực ngang coi như truyền vào sàn. 

 

 

                           Hình 4.7: Sơ đồ tải trọng tác dụng lên dầm chiếu tới. 

c. Nội lực 

 Phân tích nội lực bằng phần mền sap V.11 

 

Hình 4.8: Biểu đồ lực cắt dầm chiếu tới. 
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Hình 4.9: Biểu đồ momen dầm chiếu tới. 

 

d. Tính cốt thép 

 Tính cốt dọc 

Giả thiết tính toán: 

- a = 4 cm khoảng cách từ trọng tâm cốt thép đến mép bê tông chịu kéo; 

- ho = 35 -4 = 31 cm chiều cao có ích của tiết diện. 

 

Bảng 4.10: Đặc trưng vật liệu 

Bê tông B25 Cốt thép CII 

Rb 

(Mpa) 

Rbt 

(Mpa) 

Eb 

(MPa) 

R  R  Rs 

(Mpa) 

Rsc 

(Mpa) 

Es 

(Mpa) 

14.5 1.05 30x10
3
 0.417 0.593 280 280 21x10

4
 

 

Các bước tính toán cốt thép 

2

0

m

b b

M

R b h
 

α > 0,5 tăng tiết diện dầm 

1 1 2 m  

b b o
s

s

R b h
A

R
 

Kiểm tra hàm lượng cốt thép 

min max% .100s

o

A

b h
 

min 0,1%   ; max

14.5
100% 0,593 100% 3,07%

280

b
R

s

R

R
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 Bảng 4.11: Tính thép dọc dầm chiếu tới. 

Vị trí 

M 

(kN.m) 

b            

cm 

ho                      

cm 

αm                              

cm 

ξR                              

cm 

As

tt                     

cm 

Chọn thép 

μ% 

Kiểm 

tra 

ị 

soá 

thanh 

As

chọn
 

mm 

 

cm
2
 

Gối trái 58.030 20 31 0.208 0.236 7.580 18 3 7.63 1.23 OK 

Nhịp  26.830 20 31 0.096 0.101 3.256 18 2 5.089 0.82 OK 

Gối phải 57.650 20 31 0.207 0.234 7.523 18 3 7.63 1.23 OK 

 

 Tính cốt đai (theo các mục 6.3.2.1 tới 6.2.3.4 TCVN 356-2005) 

Bước 1: Chọn số liệu đầu vào 

- Chọn cấp độ bền của bê tông: Rb, Rbt, Eb. 

- Chọn loại cốt đai: Rsw, Es. 

- Tra bảng tìm: b2, b3, b4 , .  

 

Bước 2: Kiểm tra về điều kiện tính toán 

QA  Qo = 0.5 b4 (1 + n)Rbtbho 

Trong đó: 

      Rbt – cường độ tính toán về kéo của bê tông; 

      b, ho – bề rộng, chiều cao làm việc của tiết diên; 

      b4 – hệ số phụ thuộc loại bê tông; 

      n – hệ số kể đến ảnh hưởng của lực doc N(nếu có). 

           Khi N là lực nén: 

               
0.1

0.5n

bt o

N

R bh
. 

           Khi N là lực kéo: 

  
0.2

n

bt o

N

R bh
 và  n  0.8 . 

- Nếu thỏa điều kiện thì đặt cốt đai theo cấu tạo. 

- Nếu không thỏa phải tính cốt đai. 
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Bước 3: Tính toán cốt đai 

- Tính: *

2 b

A

M
C

Q  
 

Trong đó: 

         QA – lực cắt lớn nhất trong phạm vi đoạn dầm cần tính toán; 

        
2

2 (1 )b b f n bt oM R bh  

  Với:      b2 – hệ số phụ thuộc loại bê tông; 

              f – hệ số xét ảnh hưởng của cánh chịu nén trong tiết diện chữ 

T                               

' '0.75( )f f

f

o

b b h

bh
, f  0,5 

                        
'

fb  
'3 fb h  

                        trong đó: 

                   
'

fb -bề rộng bản cánh; 

                     
'

fh - chiều cao bản cánh; 

                   (1 )f n   1,5. 

- Từ C* xác định C, Co theo bảng: 

Bảng 4.12: Xác định C, C0 

C* <ho ho  2ho >2ho 

C ho C* C* 

Co C* C* 2ho 

 

- Tính:   sw1
A b

o

Q Q
q

C
;  

b
b

M
Q

C
  

- Tính:   
min

sw2
2

b

o

Q
q

h
 

- Chọn qsw = max ( qw1, qw2) 

- Khoảng cách cốt đai theo tính toán: 

    
w w

swq

s s
tt

R A
s  

- Khoảng cách cốt đai theo cấu tạo: 
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min( ;150 )
2

ct

h
s mm  khi h < 450mm 

min( ;300 )
3

ct

h
s mm khi h  450mm 

s = min(stt, sct) 

Bước 4: Kiểm tra điều kiện bê tông chịu nén giữa các vết nứt nghiêng 

w1 10.3A bt b b oQ Q R bh  

    

w1 w

w

1

1 5

;
bs

1

s

s s
s

b

b b

E A

E

R

 

  - Nếu thỏa điều kiện thì bố trí cốt đai 

- Ngược lại, có thể chọn lại cốt đai hoặc tăng tiết diện.  

Bảng 4.13: đặc trưng vật liệu 

Bê tông B25 Cốt thép CI 

Rb(MPa) Rbt(MPa) Eb(MPa) Rsw(MPa) Es(MPa) 

14.5 1.05 30000 225 210000 

 

Bảng 4.14: Số nhánh đai và đường kính cốt đai. 

Đai sử dụng  Các hệ số  

Фñai (mm) n Asw (mm
2
) b2 b3 b4 n f

6 2 56.55 0.01 2 0.6 1.5 0 0 
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Bảng 4.15: Tính toán cốt đai dầm chiếu tới. 

Vị trí   Gối trái Gối phải 

Q (kN)   58.03 57.65 

b (mm) 200.00     

h (mm) 350.00     

a (mm) 40.00     

ho (mm) 310.00     

Kiểm tra điều kiên tính toán 

Qo (kN) 48.83 Tính cốt đai Tính cốt đai 

Tính cốt đai 

Mb (kN.mm) 46128.00     

C* (mm)   1589.80 1600.28 

C (mm)   1589.80 1600.28 

Co (mm)   620.00 620.00 

Qb (mm
2
)   29.02 28.83 

Qbmin (kN) 44.64     

qsw1 (kN/mm)   0.05 0.05 

qsw2 (kN/mm)   0.07 0.07 

qsw (kN/mm)   0.07 0.07 

stt (mm)   137.45 137.45 

sct (mm) <   150.00 150.00 

schoïn (mm)   120 120 

Kiểm tra điều kiên bê tông chịu nén giữa các vết nứt nghiêng 

s  7     

µw (mm
2
)   0.0024 0.0024 

b1(mm
2
)   0.830 0.830 

w1(mm
2
)   1.08 1.08 

Qbt(mm
2
)   282.42 282.42 

QA < Qbt   OK OK 

4.5. BỐ TRÍ CỐT THÉP 

Bố trí thép cầu thang như bản vẽ KC-02 
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CHƯƠNG 4 

ĐẶC TRƯNG ĐỘNG LỰC HỌC KẾT CẤU 

 

5.1 dao động của hệ kết cấu chịu tải trọng bất kì 

5.1.1 Mô hình tính toán 

Khi tính toán phản ứng động ta không thể mô hình hóa tất cả các hệ kết cấu dưới 

dạng hệ có một bậc tự do động (BTDĐ). Đại đa số các hệ kết cấu chịu lực của các 

công trình xây dựng thường có mô hình tính toán gồm 1 số bậc tự do lớn hơn 1. Đó 

là hệ kết cấu mà khối lượng của chúng có thể tập trung về 1 số bộ phận nào đó sao 

cho sự làm việc thực của chúng về cơ bản không bị ảnh hưởng. Những hệ như vậy 

có tên gọi là hệ có khối lượng tập trung, hoặc hệ có khối lượng rời rạc, hoặc thông 

dụng hơn, hệ có nhiều BTDĐ 

 

Hình 5.1. Mô hình tính toán của hệ kết cấu có nhiều BTDĐ 

Đối vơí công trình xây dựng nhiều tầng chịu tải trọng động bất kì, ta có thể mô hình 

hóa chúng dưới dạng hệ dao động có một số hữu hạn BTDĐ, bằng cách tập trung 

khối lượng ở mỗi tầng về trọng tâm các bản sàn. Trong phạm vi mỗi tầng, áp dụng 

nguyên tắc xây dựng mô hình tính toán của hệ có một BTDĐ, ta giả thiết bản sàn 
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tuyệt đối cứng trong mặt phẳng của nó, các cột hoặc các bộ phận thẳng đứng chịu 

lực không có khối lượng nhưng có tổng độ cứng là r và biến dạng dọc của chúng 

được xem là không đáng kể, cơ cấu phân tán năng lượng được biểu diễn bằng bộ 

phận giảm chấn thủy lực c. Với các giả thiết trên, mỗi tầng của công trình được mô 

hình hóa với ba bậc tự do, gồm hai chuyển vị ngang và một chuyển vị xoay quanh 

trục thẳng đứng đi qua trọng tâm sàn. Nếu hệ kết cấu trên được đưa về hệ phẳng, 

mỗi tầng chỉ có một bậc tự do là chuyển vị theo phương ngang. Hình 1b giới thiệu 

mô hình tính toán phẳng của một công trình xây dựng nhiều tầng chịu tải trọng 

động bất kì được thiết lập theo nguyên tắc trên. Để đơn giản, ta có thể dùng sơ đồ 

tính 1c thay cho mô hình 1b. 

5.1.2 Phương trình chuyển động 

Để thiết lập phương trình chuyển động của hệ kết cấu ta có thể dùng phương pháp 

lực ( phương pháp ma trận độ mềm) hoặc phương pháp chuyển vị ( phương pháp 

ma trận độ cứng). Sau đây ta dùng phương pháp chuyển vị để thiết lập phương trình 

chuyển động cho hệ kết cấu có mô hình tính toán như hình 1. 

Dưới tác động của ngoại lực động Fk(t) các khối lượng mk của hệ kết cấu sẽ có 

chuyển vị theo phương ngang xk(t) (k = 1, 2 ,….., n) trên cơ sở của nguyên lý 

D’Alembert, các chuyển vị này được xác định từ phương trình cân băng động sau 

tại mỗi khối lượng mk: 

 

Q.k C.k H,k k
F (t) F (t) F (t) F (t)   (k = 1,2,…n)                         (5.1) 

Trong đó : 

FQ.k(t)- lực quán tính tác động lên khối lượng mk 

FC.k(t)- lực cản tác động lên khối lượng mk 

FH.k(t)- lực đàn hồi tác động lên khối lượng mk 

Lực quán tính tác dụng lên khối lượng mk được xác định từ phương trình sau: 

..

k
Q.K
F mx (t)

 
   (k = 1,2,….,n)              (5.2) 

Để xác định các lực đàn hồi FH.k(t) tác động lên khối lượng mk ta giả thiết 

rằng tất cả các bậc tự do của hệ kết cấu đều bị chốt lại (hình 2b), sau đó lần lượt 
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cho mỗi bậc tự do một chuyển vị cưỡng bức x1(t), x2(t), ….., xk(t), …., xn(t). Trong 

điều kiện này tại mỗi bậc tự do sẽ phát sinh ra lực đàn hồi. Bằng cách tháo chốt lần 

lượt các bậc tự do và bắt chúng phải chịu chuyển vị cưỡng bức đúng bằng chuyển 

vị ngang của hệ ở hình 2a, ta sẽ được các phản lực đàn hồi sau tại mỗi bậc tự do: 

n

H.k k.j j

j 1

F r x (t)
   ( k =1,2,…,n)          (5.3) 

Trong đó : rk là hệ số độ cứng hoặc phản lực đơn vị sinh ra khi chất tải liên tục lên 

kết cấu với các chuyển vị bằng đơn vị (hình 2). 

Để xác định Fck(t) tác động lên khối lượng mk, ta xem lực cản trong trường hợp này 

là lực cản nhớt tỉ lệ thuận với tốc độ chuyển động của hệ kết cấu. Do đó, tương tự 

như cách xác định lực đàn hồi FH.k (t), ta xem mỗi hệ số cản bất kì cjk biểu diễn lực 

xuất hiện theo hướng bậc tự do j khi khối lượng mk có tốc độ chuyển vị bằng đơn vị 

trong khi các khối lượng khác có tốc độ bằng không (bị chốt lại), nghĩa là:  

.

kx 1,
 

.

jx 0, j k
 

 

Hình 5.2. Sơ đồ xác định phản lực đàn hồi ở hệ kết cấu có nhiều BTDĐ 
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Trong trường hợp này lực cản được xác định theo biểu thức sau: 

n .

j
C.k kj

j 1

F (t) c x (t)
 (k= 1,2,…n)            (5.4)

 

Thay các biểu thức (3.2), (3.3), (3.4) vào (3.1)

 

,ta có phương trình cân bằng sau: 

n n.. .

k j
k k.j k.j j k

j 1 j 1

m x (t) c x (t) r x (t) F (t)

 

Hoặc dưới dạng ma trận :

 

.. .

k
M x C x K x F (t)

          (5.5) 

           

1

2

n

m 0 ... 0

0 m ... 0

M

0 0 ... 0

0 0 0 m

   Ma trận khối lượng 

11 12 1n

21 22 2n

n1 n2 nn

c c ... c

c c ... c

C

... ... ... ...

c c ... c

   Ma trận cản nhớt 

  

11 12 1n

21 22 2n

n1 n2 nn

r r ... r

r r ... r

K

... ... ... ...

r r ... r

   Ma trận độ cứng 

..

1

..

..

2

..

n

x (t)

x (t)
x

:

x (t)

    Vectơ gia tốc 

.

1

.

.

2

.

n

x (t)

x (t)
x

:

x (t)

    Vectơ tốc độ 
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1

2

n

x (t)

x (t)
x

:

x (t)

   Vectơ chuyển vị 

         

1

2

n

F (t)

F (t)

F(t)

:

F (t)

    Vectơ chuyển vị 

 5.2 CHU KÌ VÀ DẠNG DAO ĐỘNG CỦA HỆ KẾT CẤU 

Xét kết cấu có nhiều bậc tự do động dao động tự do không có lực cản, phương trình 

chuyển động (5.5) có dạng : 

      

..

M x K x 0

                                   

(5.6)
  
  

 

Bởi vì các chuyển động của hệ dao động tự do là điều hòa đơn giản nên có thể viết 

vectơ chuyển vị của hệ dưới dạng : 

         
x A sin t

                                     

(5.7)

 
 

Trong đó, {A} là vectơ biên độ dao động tự do của hệ kết cấu 

1

2

n

A

A

A .

.

A

                             

(5.8)

  

 

Đạo hàm hai lần phương trình (3.7) chuyển vị ta được : 

..

2

x x

                

(5.9)

  

 

Thay các biểu thức (5.7), (5.9) vào (5.6) ta được : 

2

( K M ) A 0

              

(5.10)

  

 

Phương trình trên biểu diễn một hệ phương trình đại số tuyến tính và đồng nhất với 

các ẩn số mới là biên độ Ak .(k = 1,2,…,n) 
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Để cho hệ kết cấu dao động được ,tức là hệ phương trình trên có nghiệm khác 

không, điều kiện cần và đủ là định thức chính của nó phải bằng không: 

2

K M 0

                                                

(5.11)

  

  

Khai triển định thức (5.11) ta sẽ được một phương trình đại số bậc n đối với ω2
. 

Phương trình này là phương trình tần số vòng của hệ dao động. Các nghiệm thực và 

dương của phương trình: ω1, ω2,…… ,ωk,… ,ωn   biểu thị các tần số dao động riêng. Các 

tần số vòng này được sắp xếp theo các giá trị từ nhỏ đến lớn: ω1< ω2<…… <ωk<… <ωn. 

Tần số vòng có giá trị nhỏ nhất gọi là tần số vòng cơ bản, còn các vòng khác là các 

tần số vòng bậc cao (bậc thứ i). 

Biết n tần số vòng ta có thể xác định được tần số cơ bản f1 = ω1/2π  và các tần số 

bậc cao fi , cũng như chu kì cơ bản T1 = 2π/ω và các chu kì bậc cao Ti. 

Các giá trị đặc trưng, được gọi là các trị số riêng của hệ dao động, còn tập hợp của 

chúng là phổ các trị số riêng. Các trị số riêng biểu thị các đặc trưng vật lý của hệ 

dao động; chúng chỉ phụ thuộc vào sự phân bố khối lượng và các tính chất đàn hồi 

của kết cấu. Số các trị số riêng của hệ dao động bằng số bậc tự do động. 

Như vậy phổ của các trị số riêng của hệ dao động có n bậc tự do được viết như sau: 

ω1< ω2<…… <ωk<… <ωn 

f1< f2<…… <fk<… <fn 

T1> T2>…… >Tk>… >Tn 

Mỗi trị riêng ứng với một dạng dao động của kết cấu, gọi là dạng riêng hoặc dạng 

chính. Bởi vì dạng hình học của một dạng riêng trùng với biểu đồ chuyển vị (biến 

dạng đàn hồi) gây ra bởi lực quán tính ứng với trị số riêng nào đó nên các dạng 

riêng có tên là vectơ riêng . Do đó, số vectơ riêng bằng số bậc tự do của hệ kết 

cấu. 

Tập hợp một trị số riêng và vectơ riêng tương ứng được gọi là dạng dao động chính. 

Để xác định dạng hình học của các vectơ riêng, ta lần lượt đưa các trị số riêng thu 

được từ việc giải phương trình ( 5.11) vào phương trình chuyển động (5.10). Ta 

nhận thấy rằng sau khi thay thế một số trị số riêng(ω) vào phương trình, tính chất 

của hệ phương trình có các ẩn số là biên độ Ak ( k= 1,2,…,n) vẫn giữ nguyên. Do đó, 
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để được dạng riêng ta chỉ cần xét tỉ số giữa các biên độ với một biên độ bất kì nào 

đó mà không xác định giá trị thực của chúng. Các tỉ số biên độ này sẽ định nên các 

vecto riêng hay các vecto dạng riêng của hệ kết cấu. 

Ví dụ, nếu ghi các tung độ đầu tiên của dạng dao động chính thứ i qua biểu thức : 

   
k,i

k,j

1,i

A

A
                                     

(5.12)

 

 

thì tung độ đầu tiên của vecto riêng có giá trị bằng 1, nghĩa là ∅1,I = 1. Hệ quả là 

khi chia mỗi số hạng cho A1,I các phương trình trong hệ phương trình (3.10) đều có 

các số hạng tự do. Nên chỉ cần giải (n-1) phương trình để xác định (n-1) các tung 

độ còn lại đặc trưng cho vecto dạng riêng thứ i mà các trị số được qui về tung độ 

∅1,I = 1. Phương trình còn lại có thể sử dụng để kiểm tra kết quả tính toán. 

 Việc lựa chọn tung độ nào làm tung độ quy chiếu là không quan trọng. 

Người ta thường dùng tung độ đầu tiên hoặc cuối cùng của dạng dao động riêng 

bằng đơn vị. Đồng thời, nên chọn tung độ đơn vị tại cùng một bậc tự do cho tất cả 

các dạng dao động để có sự so sánh trực giác về sự biến đổi dạng hình học của tất 

cả các vecto riêng. 

Như vậy nếu gọi vecto dạng riêng ∅ là tỉ số giữa các biên độ A, phương trình (5.10) 

sẽ có dạng :  

  
2

( K M ) 0

                       

(5.13)

 

 

 Trong đó ,  là vecto tạo thành từ tung độ của các vecto dạng riêng thứ i: 

 

  

1

2

n

:
                          

(5.14)

 

 

Đối với một trị số riêng ωi phương trình (5.13) trở thành : 

 

  
2

i i
( K M ) 0

   
                     

(5.15)

 

 

Từ phương trình này ta sẽ xác định được các vecto dạng riêng 
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1,i

2,i

i

n,i

:
                              

(5.16)

 

 

Tập hợp các vecto dạng riêng ta sẽ được ma trận dạng riêng của hệ kết cấu: 

 

1,1 1,2 1,n

2,1 2,2 1,n

1 1 n

n,1 n,2 n,n

...

...

......

: : ... :

...

                 (5.17) 

Với n>3, việc giải bài toán trên trở nên cực kỳ phức tạp, khi đó tần số và dạng dao 

động được xác định bằng cách giải trên máy tính hoặc bằng các phương pháp gần 

đúng hoặc công thức thực nghiệm  

- Phương pháp Năng Lượng RAYLEIGH  

- Phương pháp BUPVÔV-GALOOCKIN 

- Phương pháp thay thế khối lượng  

- Phương pháp khối lượng tương đương  

- Phương pháp đúng dần  

- Phương pháp sai phân… 

Một số công thức thực nghiệm xác định chu kỳ,tần số dao động riêng cơ bản 

của công trình 

a. Theo phụ lục B.3 TCVN 229:1999 có thể tính theo công thức thực nghiệm: 

                           T1= n                                                                   (5.18) 

n: số tầng  

 = 0,064 với khung bêtông cốt thép toàn khối, tường gạch hoặc bêtông nhẹ  

b. Theo tài liệu Trung Quốc  PP tải trọng ngang giả  

                                       

1 1,7 oT
                                                                 

(5.19) 
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trong đó: 

(m): chuyển vị đỉnh nhà lấy trọng lượng Gj các tầng làm lực ngang tập trung tại 

các mức sàn;  

o hệ số giảm chu kỳ khi xét tới ảnh hưởng của tường gạch chèn. 

 

c. Theo dạng kết cấu và số tầng 

 

d. Theo TCVN 375:2006 

  - Với nhà cao H<40m     T1 =Ct H¾                                                                 (5.20) 

 

- Hoặc chu kỳ dao động cơ bản của tất cả các loại công trình theo biểu thức 

sau: 

                                     

1 2T d
                                                                                 

(5.21) 

   Với  d: chuyển vị ngang đàn hồi tính bằng m tại đỉnh công trình do các lực trọng 

trường tác động theo phương ngang gây ra. 

e. Theo Phương pháp RAYLEIGH 

                

2

1

1
2

i i

i i

W
T

g F
                                                                              (5.22) 

Trong đó : 

         Fi : lực tác động ở cao trình các sàn;  

          i : chuyển vị ngang tương ứng của các tầng;  
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         Wi : trọng lượng mổi tầng.  

f. Theo Mỹ 

     
0,05H

T
D                                                                                                         (5.23) 

H: chiều cao nha;ø  

D: kích thước mặt bằng nhà theo phương đang xét.          

 

5.3 Tính toán dao động trong công trình bằng phần mềm SAP2000 

Toàn bộ các kết cấu chịu lực của công trình được mô hình hoá dạng không gian 3 

chiều, sử dụng các dạng phần tử khung (frame) cho cột, dầm và phần tử tấm vỏ 

(shell) cho sàn và vách cứng.Tính toán chu kì dao động riêng và dạng dao động 

riêng cho 15 dạng dao động riêng đầu tiên. 

Khảo sát hình dáng dao động của 1 số mode dao động theo kết quả phân tích từ 

phần mềm ETABS như sau:

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.1 Xác định sơ bộ tiết diện cột và vách cứng 

       Công thức xác định                                         

Chọn sơ bộ tiết diện sàn, cột, vách 

Xác định tải trọng tác động lên công trình 

Xác định khối lượng tham gia dao động 

Tính toán tần số dao động riêng 

Kiểm tra tần số dao động riêng 

      Điều chỉnh tiết diện 

Kết thúc 

Không thõa 



Hồng Minh Tân – XD1301D           ĐỀ TÀI : TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI AN BÌNH 

Trang 44            

F=(1,2 1,5)
R

N
 

Trong đó:  F -Diện tích tiết diện cột 

       N -Lực dọc tính theo diện truyền tải 

       R-Cường độ chịu nén cuả vật liệu làm cột  

BT B30 Rb = 17 kG/cm2 = 1700 T/m2 

N = n.q.s 

 

 

Cột ( Tầng 1,2,3,4,5) 

cột S(m) n q(T/m2) N(T/m) F(m2) bxh(mm) 

B1,E1,B6,E6 44.63 1.2 1 446.3 0.315 660x500 

A2,F2,A3,F3,A4,F4,A5,F5 44.63 1.2 1 446.3 0.315 660x500 

B3,E3,B4,E4 12.19 1.2 1 122 0.086 300x300 

B2,C2,D2,E2, 

B5,C5,D5,E5, 89.25 1.2 1 892.5 0.63 800x800 

B5,C5,D5,E5 89.25 1.2 1 892.5 0.63 800x800 

 

Cột ( Tầng 6,7,8,9,10 ) 

cột S(m) n q(T/m2) N(T/m) F(m2) bxh(mm) 

B1,E1,B6,E6 44.63 1.2 1 446.3 0.315 500x500 

A2,F2,A3,F3,A4,F4,A5,F5 44.63 1.2 1 446.3 0.315 500x500 

B3,E3,B4,E4 12.19 1.2 1 122 0.086 300x300 

B2,C2,D2,E2, 89.25 1.2 1 892.5 0.63 600x800 

B5,C5,D5,E5 89.25 1.2 1 892.5 0.63 600x800 

 

-   Chiều dày vách cứng  hv  

Theo điều 3.4.1 [5]: 

+ Từng vách nên cố định chiều cao chạy suốt từ móng đến mái và có độ cứng 

không đổi. 

+ Chiều dày vách cứng chọn không nhỏ hơn 150mm và không nhỏ hơn 1/20 

chiều cao tầng. 

+ Tổng diện tích mặt cắt của các vách (và lõi) cứng có thể xác định theo 

công thức: 
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Fvl = fvlxFst                                                                        (5.25) 

         trong đó:  

 Fst - diện tích sàn từng tầng; 

 fst = 0.015 

=> Sơ bộ  chọn chiều dày vách cứng hv = 300mm  

 

5.3.2 Xác định tải trọng tác động lên công trình 

1.1.2 a. Tĩnh tải 

Trọng lượng bản thân cấu kiện 

Etabs tự động tính toán với hệ số vượt tải n = 1.1. 

         Trọng lượng các lớp hoàn thiện sàn 

STT Các lớp cấu tạo 

gi 

(kN/m
3
) 

( )i m  ni 

gc

tc
 

(kN/m
2
) 

gc

tt
 

(kN/m
2
) 

1 Gạch ceramic 20 0.01 1.1 0.2 0.22 

2 Vữa lót 18 0.03 1.2 0.54 0.648 

3 Sàn BTCT 25 0.25 1.1 6.25 6.875 

4 Vữa trát trần 18 0.015 1.3 0.27 0.351 

5 Trần hệ thống kỹ thuật     1.1 0.3 0.33 

 Tổng 7.56 8.424 

 

Trọng lượng tường xây 

-  Trọng lượng tường ngăn trên sàn được qui đổi thành tải trọng phân bố đều 

trên sàn (mang tính chất gần đúng). Tải trọng tường ngăn có xét đến sự giảm 

tải (trừ đi 30% diện tích lỗ cửa) tính theo công thức sau: 

                               
. . .

.70%qd t t t
t

n l h
g

A
                                                      (5.26) 

     trong đó:   

n - hệ số độ tin cậy, n = 1.3; 

         lt - chiều dài tường; 

          ht - chiều cao tường; 



Hồng Minh Tân – XD1301D           ĐỀ TÀI : TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI AN BÌNH 

Trang 46            

i - trọng lượng đơn vị tường; 

Stt Loại    
Ht     

(m) 

L          

(m) 

gi 

(kN/m
3
) 

n 

70%Gt 

(kN) 

Tổng Gt 

(kN) 

A  

(m
2
) 

gt

qd 

(kN/m
2

) 

1 100 0.10 2.95 266 18 1.1 1087.5942 1638.4536 

2397 3.0179 

2 200 0.20 2.95 546 18 1.1 4464.8604 5595.5718 

3 

Lớp vữa 

trát mỗi 

bên 

0.02 2.95 266 18 1.3 550.8594   

4 

Lớp vữa 

trát mỗi 

bên 

0.02 2.95 546 18 1.3 1130.7114   

 

- Riêng đối với trọng lường tường xây khi làm phần sàn không dầm thì để 

đánh giá được chính xác hơn sự phân bố giá trị nội lực sàn ,thì ta đưa về tải phân 

bố đều trên dầm ảo tại vị trí của tường 

Stt Loại   
Ht     

(m) 

gi 

(kN/m
3
) 

n 

70%gt 

(kN/m) 

Tổng gt 

(kN/m) 

1 Tường 100 0.10 2.95 18.00 1.1 4.09 5.54 

2 Tường 200 0.20 2.95 18.00 1.1 8.18 9.63 

3 

Lớp vữa trát 

mỗi bên 

0.02 2.95 18.00 1.3 1.45   

 

Tải trọng hồ nước mái 

Gồm phản lực chân cột hồ nước mái truyền vào cột (bao gồm tĩnh tải và 

hoạt tải):  

N = 632.39 kN  

         Tải trọng cầu thang 

                               Gồm các phản lực tại dầm thang và bản thang truyền vào lõi 

thang. 

( )i m

( )i m
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b. Hoạt tải 

Nếu trên sàn có  nhiều loại phòng có p
tt
 khác nhau thì phân bố lại cho đều trên 

toàn bộ diện tích ô bản: ptb = 
1 1 2 2

1 2

. . ...

...

p S p S

S S
 

 với:  p1, S1: hoạt tải phân bố trên diện tích 1 

   p2, S1: hoạt tải phân bố trên diện tích 2 

       ……. 

Hoạt tải tầng điển hình 

Loại phòng 

Hệ 

số 

Diện tích 

(m²) 

HTtc  

(kN/m²) 

HTtc quy đổi HTtt quy đổi 

Phòng sinh 

hoạt 

1.3 1815.6 1.5 

1.864 2.4 

Hành lang 1.2 581.4 3 

 

Hoạt tải tầng trệt và tầng 1 

Loại phòng 

Hệ 

số 

HTtc (kN/m²) HTtt (kN/m²) 

cửa hàng 1.2 4 4.8 

 

Hoạt tải tầng hầm 

Loại phòng 

Hệ 

số 

HTtc (kN/m²) HTtt (kN/m²) 

gara 1.2 5 6 

 

Hoạt tải tầng mái 

Loại phòng 

Hệ 

số 

HTtc(kN/m²) HTtt (kN/m²) 

Mái 1.3 0.75 0.975 
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5.3.3 Khối lượng tham gia dao động 

Khối lượng tập trung được khai báo khi phân tích dao động theo TCXD 

229:1999 là  100% tĩnh tải và 50% hoạt tải 

 

5.3.4 Tính toán tần số dao động riêng 

Sử dụng Etab 9.5.0 để tính toán tần số dao động riêng của công trình 

Kết quả như sau: 
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Mode Period UX UY UZ SumUX SumUY SumUZ 

1 1.6439 58.1385 0.0000 0.0000 58.1385 0.0003 0.0000 

2 1.3476 0.0000 52.4279 0.0000 58.1416 52.4282 0.0000 

3 1.3260 0.0165 4.8478 0.0000 58.1581 57.2760 0.0000 

4 0.3832 13.9027 0.0000 0.0000 72.0608 57.2760 0.0000 

5 0.3125 0.0066 0.0225 0.0000 72.0674 57.2986 0.0000 

6 0.2776 0.0000 15.9667 0.0000 72.0674 73.2652 0.0000 

7 0.1633 5.0238 0.0000 0.0000 77.0912 73.2653 0.0000 

8 0.1392 0.0056 0.0047 0.0000 77.0968 73.2700 0.0000 

9 0.1190 0.0000 5.2194 0.0000 77.0968 78.4893 0.0000 

10 0.0944 2.6426 0.0001 0.0000 79.7394 78.4894 0.0000 

11 0.0848 0.0103 0.0020 0.0000 79.7497 78.4915 0.0000 

12 0.0725 0.0000 2.6375 0.0000 79.7497 81.1290 0.0000 
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Kết quả một số dạng dao động của công trình 

 

Phương X (mode 1) 
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Phương x(mode 4) 
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Phương x(mode 7) 
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Phương y(mode 2) 
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Phương y(mode 6) 
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Phương y(mode 9) 

 

Theo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam về tính toán thành phần động của tải trọng gió 

TCXD229:1999ù, ta chỉ thực hiện tính toán cho những mode có tần số thỏa điều kiện f  fL,. 

Theo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam về tính toán công trình chịu động đất, TCXDVN 

375:2006, số mode dao động được tính toán thỏa mãn một trong hai điều kiện sau: 

-  + Tổng khối lượng hữu hiệu tham gia dao động của các mode dao động phải 

lớn hơn 90% tổng khối lượng hữu hiệu của công trình. 

-  + Tất cả các mode dao động có khối lượng hữu hiệu tham gia dao động lớn 

hơn 5% tổng khối lượng hữu hiệu của công trình đều được xét đến. 

Đối với các công trình xây dựng có sự góp phần quan trọng của các dạng dao động xoắn, 

nếu các điều kiện trên không thể thỏa mãn, số dạng dao động tối thiều N cần phải xét tới 

khi tính toán không gian cần thỏa mãn các điều kiện sau: 
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N 3 n

                                                               (5.27)
 

Và  T 0,2s  

Trong đó N là số dạng dao động được xét tới, n là số bậc tự do (số tầng nhà) và TN là chu 

kỳ dao động của dạng thứ N. Điều này có nghĩa là nếu chu kỳ TN  của dạng dao động thứ 

N tiếp tục lớn hơn 0,2 s, cần xét thêm tất cả các dao động có chu kỳ TN lớn hơn 0,2 s 

5.3.5.  kiểm tra chu kỳ dao động cơ bản của công trình 

 Thông thường kết quả từ etab xuất ra chu kỳ lớn do chưa kể tới hệ số tường 

gạch chèn. Khi đó kết quả từ etab phải nhân với hệ số tường gạch chèn  

 

- Thực tế người ta dùng công thức kinh nghiệm: 

                                 1 0,1 0,14T n
                                                              (5.28)

 

   n : số tầng  

- Theo kinh nghiệm: 

mod (4,5,6) mod (1,2,3)

1 1

5 3
e eT T       mod (7,8,9) mod (1,2,3)

1 1

7 5
e eT T  

KT dạng dao động: 

    Dạng 1:  không có điểm 0 ở trên. 

    Dạng 2 : điểm 0 ở trên vào khoảng cao độ (0,72->0,78)H 

    Dạng 3 : điểm 0 ở trên vào khoảng cao độ (0,85->0,9)H 

                   điểm 0 ở dứơi vào khoảng cao độ (0,42->0,5)H        

** Nếu chu kỳ quá lớn không thỏa các điều kiện trên tức độ cứng công trình 

nhỏ=> cần bố trí lại tiết diện Vách. 

Chu kỳ dao động cơ bản theo và các dạng dao đâộng của công trình là hợp lý. 
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CHƯƠNG 5 

TÍNH TOÁN TẢI TRỌNG GIÓ 

6.1 TẢI TRỌNG GIÓ 

    Theo mục 2 TCXD 229:1999 tiêu chuẩn về gió động  thì tải trọng gió gồm 2 

thành phần: thành phần tĩnh và thành phần động. Giá trị và phương tính toán 

thành phần tĩnh tải trong gió được xác định theo các điều khoản ghi trong tiêu 

chuẩn tải trọng và tác động TCVN 2737:1995 

Thành phần động tải trọng gió tác động lên công trình là lực do xung của vận 

tốc gió và lực quán tính của công trình gây ra. Giá trị của lực này được xác định 

trên cơ sở thành phần tĩnh của tải trọng gió nhân với các hệ số có kể đến ảnh 

hưởng của xung vận tốc gió và lực quán tính của công trình. 

    Theo mục 1.2 TC 229:1999 thì công trình có chiều cao > 40m thì khi tính phải 

kể đến thành động của tải trọng gió. Ở đây công trình có chiều cao 46.2 >40m do 

đó phải kể đến thành phần động của tải trọng gió. 

 

6.1.1 Tính toán thành phần tĩnh tải trọng gió: 

 Công thức tính: 

     
( )j o zj

W W k c
                                                         (6.1)

 

trong đó: 

- 2

0 0

1
W v

2
 giá trị áp lực gió tiêu chuẩn được xác định từ vận tốc gió đã 

được xử lý trên cơ sở số liệu quan trắc vận tốc gió ở độ cao 10m so với mốc 

chuẩn, giá trị áp lực gió xác định theo bảng 4 TCVN 2737-1995[1] ứng với 

từng phân vùng áp lực gió qui định trong phu lụcE  TCVN 2737-1995[1]. 

   Trong bài công trình thuộc BÌNH DƯƠNG phân vùng áp lực gió IIA do ảnh 

hưởng của gió bão W0 = 95-12=83 daN/m
2
; 

- k(zj) - hệ số tính đến sự thay đổi áp lực gió theo độ cao, địa hình xác định 

trên cơ sở mô tả biến thiên vận tốc gió theo độ cao hàm số mũ;  

                                   
g

t t g

t

z
V z V

z
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t2m

j

j g

t

z
k(z ) 1,844

z
 

- c - hệ số khí động : phía đón gió:  cđón  = 0.8; 

      chút  = -0.6; 

      c      = 0.8 + 0.6 = 1.4 

- Kết quả tính toán wj cho trong bảng 5.1: 

THÀNH PHẦN TĨNH CỦA GIÓ 

Dạng đñịa hình C   Chiều rộng đón gió theo phương x 47 m 

Vùng áp lực gió IIA   Chiều rộng đón gió theo phương y 51 m 

Hệ số độ tin cậy 1.2   Chiều cao công trình 46.2 m 

Hệ số khí đñộng Cd Ch Chiều cao tầng đñiển hình 3.2 m 

    0.8 0.6 Áp lực gió tiêu chuẩn 0.83 kN/m2 

        Độ cao gradient 400 m 

        Số mũ tƣơng ứng 0.14   

                    

SAØN TẦNG 

Z H K Wtc Wtt Sx Sy Fx Fy 

(m) (m) 

 

(kN/m2) (kN/m2) (m2) (m2) (kN) (kN) 

Sàn hầm -3.0 0.0 

  

          

Sàn trệt 0.6 3.6 0.299 0.3474 0.4169 108.10 117.30 45.0697 48.9054 

Sàn lầu 1 4.6 4.0 0.528 0.6135 0.7362 169.20 183.60 124.5723 135.1743 

Sàn lầu 2 7.8 3.2 0.612 0.7111 0.8534 150.40 163.20 128.3473 139.2704 

Sàn lầu 3 11.0 3.2 0.674 0.7832 0.9398 150.40 163.20 141.3498 153.3795 

Sàn lầu 4 14.2 3.2 0.724 0.8413 1.0095 150.40 163.20 151.8357 164.7578 

Sàn lầu 5 17.4 3.2 0.767 0.8913 1.0695 150.40 163.20 160.8535 174.5432 

Sàn lầu 6 20.6 3.2 0.804 0.9342 1.1211 150.40 163.20 168.6131 182.9631 

Sàn lầu 7 23.8 3.2 0.837 0.9726 1.1671 150.40 163.20 175.5338 190.4728 

Sàn lầu 8 27.0 3.2 0.867 1.0075 1.2089 150.40 163.20 181.8253 197.2998 

Sàn lầu 9 30.2 3.2 0.895 1.0400 1.2480 150.40 163.20 187.6974 203.6716 

Sàn lầu 10 33.4 3.2 0.92 1.0690 1.2828 150.40 163.20 192.9403 209.3608 

Sàn lầu 11 36.6 3.2 0.944 1.0969 1.3163 150.40 163.20 197.9736 214.8224 

Sàn lầu 12 39.8 3.2 0.966 1.1225 1.3470 150.40 163.20 202.5874 219.8288 

Sàn lầu 13 43.0 3.2 0.988 1.1481 1.3777 150.40 163.20 207.2011 224.8353 

Sàn mái 46.2 3.2 1.008 1.1713 1.4056 75.20 81.60 105.6978 114.6933 
 

6.1.2 Tính toán thành phần động tải trọng gió: 
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Ta có giá trị giới hạn của tần số dao động riêng fL ứng với gió vùng II và độ 

giảm loga của 0.3  ứng với công trình bêtông cốt thép: 
L
f 1.3

 

 Chọn những tần số thỏa điều kiện : f < fL  

 Theo mục 4.2 và 4.3 TC 229:1999 

    + Nếu f1 > fL (tần số giới hạn) thì thành phần động của tải trọng gió chỉ kể 

đến tác dụng của xung vận tốc gió. 

    + Nếu f1 < fL thì phải kể thêm lực quán tính.  

 

Mode Period Frequency UX UY 

1 1.6439 0.6083 58.1385 0.0000 

2 1.3476 0.7420 0.0000 52.4279 

3 1.3260 0.7542 0.0165 4.8478 

4 0.3832 2.6093 13.9027 0.0000 

5 0.3125 3.1998 0.0066 0.0225 

6 0.2776 3.6023 0.0000 15.9667 

7 0.1633 6.1223 5.0238 0.0000 

8 0.1392 7.1859 0.0056 0.0047 

9 0.1190 8.4035 0.0000 5.2194 

10 0.0944 10.5939 2.6426 0.0001 

11 0.0848 11.7912 0.0103 0.0020 

12 0.0725 13.7944 0.0000 2.6375 

 

Theo phân tích động học ở trên ta có: f3 = 0.7542 < fL  = 1.3 < f4 = 2.6093. Tuy 

nhiên Mode 3 có f3 = 0.7542 < fL  = 1.3 nhưng Mode này dao dộng xoắn, khối 

lượng tham gia vào dao động nhỏ ( UX = 0.0165, UY = 4.8478 ), theo tiêu chuẩn ta 

không tính mode này. 

Vì vậy ta tính toán thành phần động của gió ứng với dạng dao động đầu tiên theo 

phương x và phương y(mode1 và mode2). 

f1 = 0.6083 <fL do đó thành phần động của tải trong gió gồm xung của vận tốc gió 

và lực quán tính. 

      Giá trị tính toán thành phần động của tải trọng gió tác dụng lên phần thứ j (có cao độ 

z) ứng với dạng dao riêng thứ i được xác định theo công thức (4.10) TCXD 229:1999 
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tt

j i i ij
W (M. . .y ). .

                                                             (6.2)
 

Trong đó : 

- Mj  : Khối lượng tập trung của phần công trình thứ j. 

- 
i
  : Hệ số động lực ứng với dạng dao động thứ i, không thứ 

nguyên 

- 
ij
y   : Dịch chuyển ngang tỉ đối của trọng tâm phần công trình thứ j 

ứng với dạng dao động thứ i, không thứ nguyên 

- 
i
  : hệ số được xác định bằng cách chia công trình thành n phần, 

trong phạm vi mỗi phần tải trọng gió có thể coi như không đổi. 

- =1.2  hệ số độ tin cậy của tải trọng gió 

- =1  hệ số điều chỉnh tải trọng gió theo thời gian (t=50 năm) 

1.1.3 a.  Xác định Mj 

 Lấy kết quả xuất ra từ bảng Center Mass Rigidity của ETABS ta được khối 

lượng từng tầng được thể hiện trong bảng khối lượng và tâm khối lượng trong phần 

kết quả dao dộng riêng ở phần trước.  

1.1.4 b.  Xác định hệ số  i 

Hệ số 
i
 được xác định theo công thức:  

n

ji Fj

j 1

i n

2

ji j

j 1

y W

y M

                                        

 

(6.3) 

Trong đó:              

-   
Fj
W  :Giá trị tiêu chuẩn thành phần động của tải trọng gió tác dụng lên 

phần thứ j của công trình, ứng với các dạng dao động khác nhau khi chỉ kể đến 

ảnh hưởng của xung vận tốc gió, được xác định theo công thức: 

     
Fj j i j
W W. . .S

                                                   (6.4) 
 

Trong đó :  

 
j
W  : Đã tính ở bảng trên. 

 
j
S  : diện tích đón gió của phần j của công trình 
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i  
: Hệ số áp lực động của tải trọng gió ở độ cao z ứng với phần thứ j của 

công trình. Phụ thuộc vào dạng địa hình và chiều cao z. (Tra bảng 3 TCXD 

229 – 1999) 

 

  :Hệ số tương quan không gian áp lực động của tải trọng gió được xác 

định  theo bảng 4 TC 229:1999 phụ thuộc vào vào tham số : và  

 

    
D  & H

 

- D : Chiều dài của mặt đón gió ứng với phần thứ j; 

- H : Chiều cao của mặt đón gió ứng với phần thứ j; 

- L : Chiều rộng của mặt đón gió ứng với phần thứ j. 

Theo mặt đón gió zox   

51 m & 46.2  m                                                                       

Theo mặt đón gió zoy: 

47  m & 46.2  m 
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1.1.5 c.  Xác định hệ số  ξi  

 
i
 là hệ số động lực ứng với dạng dao động thứ i, phụ thuộc vào thông số 

i
 

và độ giảm loga của dao động 
i
 (Đường cong 1 ứng với 

i
=0.3). Trong đó:  

o

i

i

W

940f
                                                                     (6.5)

 

=1.2  là hệ số tin cậy của tải trọng gió 

o
W  :  tính bằng đơn vị 

2

N /m  

i
f :  là tần số dao động riêng thứ i 

 

 Hệ số động lực 
i
 

Theo phụ lục A.12 TC 229 

11/3

i 4/3
2 4 2 2 2 4

0 i i i

1 d

3 1 2 1 2
                                                             (6.6)

 

Với  

2

i
i  có thể sử dụng mapble để giải tích phân này. 

Trong bài sinh viên sử dụng công thức gần đúng lấy từ biểu ñồ excel : 

 

  - với =0,3 :   
6 5 4 3 2

i 95974 49962 9159 749,7 10,14 9,157 1,139  
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  - với =0,15: 
6 5 4 3 2

i 23404 10533 10316 1483 362,7 32,34 1,145
 

 

THÀNH PHẦN ĐỘNG CỦA GIÓ THEO PHƯƠNG X(MODE 1) 

 Tần số dao động riêng f1 0.60832         

        0.05519         

 Hệ số động lực học  1.60825         

 Mặt đón gió zoy    P 47 m       

        46.2 m       

 Hệ số tương quan không Gian  X 0.65007         

        X 0.02375         

 Phần trăm khối lƣợng tham gia  

TẦNG Ux yji yji
2 Mj i WFj yji*WFjx yji

2*Mj WpX 

                    

SÀN MÁI -0.0077 1.00 1.00 3354.827 0.523 59.872 59.872 3354.830 153.75 

SÀN TẦNG 13 -0.0071 0.92 0.85 3491.207 0.528 59.273 54.655 2968.320 147.54 

SÀN TÀNG 12 -0.0066 0.86 0.73 3491.207 0.534 58.635 50.259 2564.970 137.15 

SÀN TẦNG 11 -0.006 0.78 0.61 3491.207 0.540 57.951 45.157 2119.810 124.68 

SÀN TẦNG 10 -0.0054 0.70 0.49 3491.207 0.547 57.214 40.124 1717.040 112.21 

SÀN TẦNG 9 -0.0047 0.61 0.37 3491.207 0.555 56.412 34.434 1300.740 97.67 

SÀN TẦNG 8 -0.0041 0.53 0.28 3491.207 0.564 55.535 29.570 989.833 85.2 

SÀN TẦNG 7 -0.0035 0.45 0.21 3491.207 0.574 54.563 24.801 721.324 72.73 

SÀN TẦNG 6 -0.0029 0.38 0.14 3491.207 0.586 53.471 20.138 495.211 60.26 

SÀN TẦNG 5 -0.0022 0.29 0.08 3491.207 0.600 52.222 14.920 284.996 45.72 

SÀN TẦNG 4 -0.0017 0.22 0.05 3491.207 0.617 50.757 11.206 170.174 35.33 

SÀN TẦNG 3 -0.0012 0.16 0.02 3491.207 0.639 48.974 7.632 84.792 24.94 

SÀN TẦNG 2 0.0000 0.09 0.01 3491.210 0.670 46.670 4.240 28.850 14.55 

SÀN TẦNG 1 0.0000 0.04 0.00 3848.600 0.720 54.180 2.110 5.840 6.87 

SÀN TRỆT 0.0000 - - - - - - - - 

SÀN HẦM 0.0000 - - - - - - - - 

              399.118 16806.73   
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THÀNH PHẦN ĐỘNG CỦA GIÓ THEO PHƯƠNG Y(MODE 2) 

 Tần số dao động riêng f1 0.74204         

        0.04525         

 Hệ số động lực học  1.53151         

 Mặt đón gió zox    P 51 m       

        46.2 m       

 Hệ số tương quan không Gian  X 0.64223         

        X 0.02792         

 Phần trăm khối lƣợng tham gia  

TẦNG UY yji yji
2 Mj i WFj yji*WFjy yji

2*Mj WpY 

                    

SÀN MÁI -0.0076 1.00 1.00 3354.8271 0.669 75.608 75.608 3354.83 172.15 

SÀN TẦNG 13 -0.0069 0.91 0.82 3491.2066 0.658 72.892 66.178 2877.71 162.65 

SÀN TÀNG 12 -0.0063 0.83 0.69 3491.2066 0.648 70.286 58.263 2399 148.50 

SÀN TẦNG 11 -0.0057 0.75 0.56 3491.2066 0.639 67.746 50.809 1963.8 134.36 

SÀN TẦNG 10 -0.0051 0.67 0.45 3491.2066 0.632 65.233 43.775 1572.13 120.22 

SÀN TẦNG 9 -0.0044 0.58 0.34 3491.2066 0.625 62.712 36.307 1170.18 103.72 

SÀN TẦNG 8 -0.0038 0.50 0.25 3491.2066 0.618 60.149 30.074 872.802 89.57 

SÀN TẦNG 7 -0.0032 0.42 0.18 3491.2066 0.612 57.503 24.212 618.94 75.43 

SÀN TẦNG 6 -0.0026 0.34 0.12 3491.2066 0.607 54.728 18.723 408.597 61.29 

SÀN TẦNG 5 -0.0021 0.28 0.08 3491.2066 0.602 51.760 14.302 266.555 49.50 

SÀN TẦNG 4 -0.0015 0.20 0.04 3491.2066 0.597 48.507 9.574 135.997 35.36 

SÀN TẦNG 3 -0.0011 0.14 0.02 3491.2066 0.592 44.819 6.487 73.1364 25.93 

SÀN TẦNG 2 -0.0007 0.09 0.01 3491.2066 0.588 40.415 3.722 29.6172 16.50 

SÀN TẦNG 1 -0.0003 0.04 0.00 3848.5962 0.584 43.279 1.708 5.99677 7.80 

SÀN TRỆT 0.0000 - - - - - - - - 

SÀN HẦM 0.0000 - - - - - - - - 

              439.742 15749.3   

 

6.1.3 Kết quả tải gió tác động lên công trình theo từng phương 

Theo tiêu chuẩn, phải tiến hành tổ hợp phản ứng theo từng mode dao động để có 

được tác động của gió động, sau đó tổ hợp gió tĩnh và gió động để có được tác 

động của tải trọng gió. Tuy nhiên, do thành phần gió động theo mỗi phương chỉ do 
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1 mode tham gia, các mode còn lại do khối lượng tham gia bằng 0 nên thành phần 

gió động do các mode này gây ra là bằng 0, nên tổ hợp lực gió tác động lên công 

trình như sau 

                         1
GIOX GTX GDX  

                         2
GIOY GTY GDY  

6.1.4 Cách nhập tải gió vào mô hình công trình 

Vì tải trọng gió được gán dưới dạng các lực tập trung đặt tại cao trình các tầng, nên 

để tính nội lực ta nhập vào mô hình công trình các lực tập trung gió tĩnh đặt tại 

trọng tâm hình học và lực tập trung gió động đặt tại tọa độ tâm khối lượng của từng 

sàn ứng với các cao trình tương ứng. 

Để đơn giản và thuận tiện cho việc tính toán, ta định nghĩa các sàn cứng tại từng 

tầng và nhập các lực gió tĩnh và động và tọa độ tâm hình học và tâm khối lượng 

của các sàn cứng này 

Định nghĩa các tải trọng gió (tĩnh và động) là tải WIND trong Etabs, sử dụng chức 

năng User Define để gán các lực tập trung vào các tọa độ tâm trên sàn cứng cho 

mỗi tầng. Chức năng này chỉ thực hiện được khi ta đã định nghĩa sàn cứng. 
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Gió tĩnh 
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Gió động 
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CHƢƠNG 6 :  Thiết kế sàn  

 

Thiết kế sàn tầng 4( Tầng điển hình) 

6.1. Kết cấu sàn. 

Mặt bằng kết cấu 
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6.2 Sơ bộ kich thƣớc sàn 

Kích thước các « sàn : những ô sàn quá bé ta bỏ qua, chỉ xét các ô sàn có kích thƣớc 

vừa và lớn. 

 

    ¤ sµn S1 : 7000x6500 mm
2
 (4 «)   [ sàn hành lang ] 

 ¤ sàn S3 : 6750x6500 mm2 (8 «)   [ sàn phòng ] 

 ¤ sàn S4 : 7000x4500mm2 (2 «)    [ sàn hành lang khu thang máy ] 

 

* Chọn chiều dày bản sàn theo công thức: 

hb= l.
m

D
 

Trong đó:      

l là cạnh  của ô bản 

m=40  45 cho bản kê bốn cạnh  lấy m=45 

D=0,8  1,4 chọn phụ thuộc vào tải trọng tác dụng. Vì bản chịu tải 

không lớn lấy D=1,0. 

Do có nhiều ô bản có kích thước và tải trọng  khác nhau dẫn đến có chiều dày bản 

sàn khác nhau, nhưng để thuận tiện thi công cũng như tính toán ta thống nhất chọn một 

chiều dày bản sàn. 

  

- Bªt«ng cấp độ bền B20 có : Rb = 11,5  MPa = 1150T/m2, Rbt = 90 T/m2 

- Cốt thép CII có : Rs = Rsc =28000 T/m2, Rsw = 22500 T/m2, Es = 21.104 MPa. 

 

   Chọn hb=12 (cm),   
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6.3 Tải trọng tác dụng lên các ô sàn 

  

Tĩnh Tải 

A. Ô SÀN PHÒNG 

                Các lớp sàn 

Chiều 

dày 

T.L 

riêng 

T.T 

t/chuẩn Hệ số 

T.T 

t/to¸n 

(m) (T/m3) (T/m2) vợt tải (T/m2) 

- Lớp gạch lát sàn  0.015 2.2 0.033 1.1 0.036 

- Lớp vữa trát + lót 0.05 1.8 0.09 1.3 0.117 

- Sàn BTCT 0.15 2.5 0.375 1.1 0.413 

-Trần + Hệ thống kỹ thuật     0.05 1.3 0.065 

            Tổng tải trọng :     0.548   0.631 

 

B. Ô SÀN VỆ SINH 

                Các lớp sàn 

Chiều 

dày 

T.L 

riêng 

T.T 

t/chuẩn Hệ số 

T.T 

t/to¸n 

(m) (T/m3) (T/m2) vợt tải (T/m2) 

- Lớp gạch lát sàn  0.015 2.2 0.033 1.1 0.036 

- Lớp vữa trát + lót 0.04 1.8 0.072 1.3 0.094 

- Sàn BTCT 0.15 2.5 0.375 1.1 0.413 

- Trần + Hệ thống kỹ thuật     0.08 1.3 0.104 

            Tổng tải trọng :     0.56   0.646 

  

C. Ô SÀN TẦNG MÁI 

                Các lớp sàn 

Chiều 

dày 

T.L 

riêng 

T.T 

t/chuẩn Hệ số 

T.T 

t/to¸n 

(m) (T/m3) (T/m2) vợt tải (T/m2) 

- Lớp vữa trát + lót 0.04 1.8 0.072 1.3 0.094 

- Sàn BTCT 0.15 2.5 0.375 1.1 0.413 

- Trần + Hệ thống kỹ thuật     0.05 1.3 0.065 

            Tổng tải trọng :     0.497   0.571 
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Hoạt tải 

(Theo TCVN 2737-1995) 

 Hoạt tải của phòng ăn, phòng khách, vệ sinh… của nhà kiểu loại căn hộ  là 

Pht= 0,15 T/m2 

 

2. Hoạt tải :  

Loại sàn Ptc (T/m2) n Ptt (T/m2) 

-Hành lang 

- Phòng 

- phòng WC 

0.3 

0.15 

0.15 

1.2 

1.2 

1.2 

0.36 

0.18 

0.18 

 

III. Tính toàn chi tiết các ô sàn 

1.Lựa chọn vật liệu 

 

 - Chiều dày bản là h = 12 cm chọn lớp bảo vệ a = 1,5 cm  

vậy chiều cao làm việc của cốt thép là :  ho = 150-15-4 =  cm 

2. Tính toán nội lực ô bản sàn  

a. Tính toán nội lực ô bản sàn S3:  SÀN PHÒNG       (tính theo sơ đồ dẻo) 

 - l1 =6750 mm vậy nhịp tính toán là lt1 = 6,75-0.3-0.44 = 6,01 m 

 - l2 = 6500 mm vậy nhịp tính toán là lt2 = 6,5-0,44-0,3 = 5,76 m 

  - Ta có l2/l1  ≤  2 → Bản chịu uốn theo 2 phương 

- Tải trọng tác dụng: Tính với dải bản rộng 1m ta có: 

   q = (gtt + ptt
 )x1 = (0,548+0,18)x1 = 0,728 (T/m)  

 

 

 



Hồng Minh Tân – XD1301D           ĐỀ TÀI : TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI AN BÌNH 

Trang 72            

 

 

- Tính toán nội lực: Tính theo trường hợp đặt thép đều 

    12222111
12

2

1 )2()2(
12

)3(.
tBAtBA

tttb lMMMlMMM
lllq

 

 - Với lt2/lt1 = 1.36 <2 Tra bảng giới hạn cho phép của của tỷ số các mô men trong 

bản kê 4 cạnh của giáo trình:  Giáo trình kết cấu bê tông cốt thép  

 - Víi r = l2/l1 = 1,038  tra bảng tỷ số các mô men khi tính toán theo sơ đồ khớp 

dẻo 

Có: 7,0038,1
1

2

10

02

M

M

l

l

 

Chọn 5,1
1M

M I

                     

2
2M

M II

 

           

0'

IM

                        
IIII MM '

 

76,5.2.401,6.5,3
12

)76,501,6.3.(76,5.28,7
11

2

MM

 

→   M1=5,46 KN.m 

M2=0,7M1= 3,82KN.m 

MAI=1,5M1=8,19 KN.m 

    MA2=MB2 = 2M2 = 7,64KN.m

       

 

Thay vào ta được: 

6
7
5
0

6500

MB2

MA1

MB1

MA2

M2

M1

MA1 MB1

M1

MB2

M2

MA2
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- Tính thép : 

d, Tính toán cốt thép 

    Bản dày hb = 12 cm. 

    Chọn ao=1,5 cm cho mọi tiết diện, ho1= 12 - 1,5 = 10,5cm. Tính cho 1m dài b 

= 100 cm. 

+ Mô men dương: 

 Với mômen dương M1 = 5,46 KN.m ta có: 

  429,0043,0
5,10100115

1000046,5

..
22

0

R

b

m
hbR

M
  

  978,0)043,0.211.(5,0).211.(5,0 m   

  2

0

36,2
5,10.978,0.2250

100546

..
cm

hR

M
A

S

S
 

Kiểm tra hàm lượng cốt thép: 

%05,0%22,0%100
5,10.100

36,2
%100

.
min

0hb

AS  

Chọn thép theo cấu tạo. Chọn  5 8 a 200 có As = 2,51 (cm2) 

Như vậy cả chiều dài của ô bản là 6,75 m.Ta chọn cho cả chiều dài ô bản là 31  

8  có As = 15.56 cm2 với khoảng cách các thanh là a = 200mm.  

 

+ Mô men dương:  

 

 

Chọn ao=c+ 1+0.5 2  cm cho mọi tiết diện, a0= 15+8+8/2= 27mm. h02=12-

2,7=9,3cm. Tính cho 1m dài b = 100 cm. 

 Với mômen dương M1 = 3,82 KN.m ta có: 

  429,0038,0
3,9100115

1000082,3

..
22

0

R

b

m
hbR

M
  

  98,0)038,0.211.(5,0).211.(5,0 m   
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  2

0

86,1
3,9.98,0.2250

100382

..
cm

hR

M
A

S

S
 

Kiểm tra hàm lượng cốt thép: 

%05,0%2,0%100
3,9.100

86,1
%100

.
min

0hb

AS  

Chọn thép theo cấu tạo. Chọn  8 a 200  

+ Mô men âm: 

 Với mômen âm MA1= MB1 = 8,19 KN.m ta có: 

  0,427= 065,0
5,10100115

1000019,8

..
R22

0hbR

M

b

m  

  966,0)065,0.211.(5,0).211.(5,0 m  

  

2

0

53,3
5,10.98,0.2250

100819

..
cm

hR

M
A

S

S
 

Kiểm tra hàm lượng cốt thép: 

%05,0%34,0%100
5,10.100

53,3
%100

.
min

0hb

AS  

Chọn thép theo cấu tạo. Chọn 7 8 a200 có As = 3,52 (cm2) 

+)Với mômen âm MA1= MB1 = 7,64 KN.m ta có: 

  0,427= 077,0
3,9100115

1000064,7

..
R22

0hbR

M

b

m  

  96,0)077,0.211.(5,0).211.(5,0 m  

2

0

8,3
3,9.96,0.2250

100764

..
cm

hR

M
A

S

S
 

Kiểm tra hàm lượng cốt thép: 

%05,0%4,0%100
3,9.100

8,3
%100

.
min

0hb

AS  

Chọn thép theo cấu tạo. Chọn 8 8 a200 có As = 4,02 (cm2)   

b.Tính toán nội lực ô bản sàn S1:  SÀN HÀNH LANG   

  - l1 =7000 mm vậy nhịp tính toán là lt1 = 7 -0,44-0,44 = 6,12 m 

 - l2 = 6500 mm vậy nhịp tính toán là lt2 = 6,5 -0,3- 0.44 = 5,76 m 

 - Ta có l2/l1  ≤  2 → Bản chịu uốn theo 2 phương  
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- Tải trọng tác dụng: Tính với dải bản rộng 1m ta có: 

    q = (gtt + ptt
 )x1 = (0,548+0,36)x1 = 0,901 T/m 

 

- Tính toán nội lực: Tính theo trường hợp đặt thép đều 

   1t2B2A22t1B1A1

1t2t

2

1tb l)MMM2(l)MMM2(
12

)ll3(l.q
 

- Với lt2/lt1 = 1.1 <2 Tra bảng giới hạn cho phép của của tỷ số các mô men trong bản kê 

4 cạnh của giáo trình: Kết cấu bê tông cốt thép 

- Với r = l2/l1 = 1,077 Tra bảng II2[148]KC BTCT nội suy ra có tỷ số giữa các 

momen trong ô bản như sau:  

Thay vào ta được: 

   M1 = q1 = 0,0191.0,901 = 0,017(T.m) 

    M2 = q2 = 0,0166.0,901 = 0,015(T.m) 

         MA1 = MB1 = q1 = 0,0443.0,901 = 0,04 (T.m) 

   MA2= MB2 = q2 = 0,0383.0,901 = 0,034(T.m) 

-Tính thép : 

 + Thép chịu mô men dương:   

  -Theo phương cạnh ngắn : 

    αm  = 
2'

ob hbR

M
 = 

2106,011150

017,0
= 0.0013 

      = 0.5(1+ 1 2 m )= 0.5x(1 + 0013.021 ) = 0.999 

  As  =
os hR

M

..

1 = 
106,0999.01150

017,0

xx
 = 1,395 cm2  

7
0
0
0

6500

MB2

MA1 MA2

MB1

M1

M2

MA1 MA2

M1

M
B
2

M
B
1

M
2
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     % = %100
8100

395,1
x

x
 = 0.13% > min = 0,05% 

Chọn Ø8a300 có As = 1,50 cm2 

  -Theo phương cạnh dài : 

    αm  = 
2'

ob hbR

M
 = 

2106,011150

015,0

xx
= 0.012 

       = 0.5(1+ 1 2 m )= 0.5x(1 + 012.021 x ) = 0.99  

  As = 
os hR

M

..

2 = 
106,099.01150

015,0
 = 1,24 cm2   

     % = %100
6,10100

24,1
x

x
 = 0.12% > min = 0,05% 

Chọn Ø8a300 có As = 2.5 cm2 

 + Thép chịu mô men âm: 

  - Theo phương cạnh ngắn: 

    αm  = 
2'

ob hbR

M
 = 

2106,011150

04,0
= 0.003 

      = 0.5(1+ 1 2 m )= 0.5x(1 + 003.021 x ) = 0.998 

  As  =
os

A

hR

M

..

1 = 
106,0998.01150

04,0
 = 3,287 cm2  

     % = 100
6,10100

287,3
x

x
 = 0.31% > min = 0,05% 

 Chọn Ø8a120 có As = 3,51 cm2 

   - Theo phương cạnh dài : 

    αm  = 
2'

ob hbR

M
 = 

2106,011150

034,0
= 0.0026 

      = 0.5(1+ 1 2 m )= 0.5x(1 + 0026.021 x ) = 0.998  

  As = 
os

A

hR

M

..

2 = 
106,0998.01150

034,0

xx
 = 2,79 cm2  

        % = 100
6,10100

79,2
x

x
 = 0.263% > min = 0,05% 

Chọn Ø8a150 có As = 3,01 cm2 
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c.Tính toán nội lực ô bản sàn S4: SÀN KHU THANG MÁY   

 - l1 =7000 mm vậy nhịp tính toán là lt1 = 1.2 -0,165 = 1.035 m 

 - l2 = 4500 mm vậy nhịp tính toán là lt2 = 2,25-0,165 = 2.085 m 

 - Ta có l2/l1 <  2 → Bản chịu uốn theo 2 phương 

- Tải trọng tác dụng: Tính với dải bản rộng 1m ta có: 

    q = (gtt + ptt
 )x1 = (0,548+0,36)x1 = 0,908 T/m 

 

 - Tính toán nội lực: Tính theo trường hợp đặt thép đều 

   1t2B2A22t1B1A1

1t2t

2

1tb l)MMM2(l)MMM2(
12

)ll3(l.q
 

- Với r = l2/l1 = 1,55 Tra bảng II2[148]KC BTCT nội suy ra có tỷ số giữa các momen 

trong ô bản như sau:  

Thay vào ta được: 

   M1 = q1 = 0,0206.0,908 = 0,019 (T.m) 

    M2 = q2 = 0,0086.0,908 = 0,0078(T.m) 

         MA1 = MB1 = q1 = 0,0459.0,908 = 0,042 (T.m) 

   MA2= MB2 = q2 = 0,0191.0,908 = 0,017(T.m) 

Tính thép : 

 + Thép chịu mô men dương:  

  -Theo phương cạnh ngắn : 

    αm  = 
2'

ob hbR

M
 = 

2106,011150

019,0
= 0.0013 

      = 0.5(1+ 1 2 m )= 0.5x(1 + 0013.021 ) = 0.999 

7
0
0
0

4500

MB2

MA1
MA2

MB1

M1

M2

MA1
MA2

M1

M
B
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M
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  As  =
os hR

M

..

1 = 
106,0999.01150

019,0

xx
 = 1,56 cm2  

     % = 100
6,10100

56,1
 = 0.15% > min = 0,05% 

Chọn Ø8a250cã As = 2,01 cm2 

  -Theo phương cạnh dài : 

    αm  = 
2'

ob hbR

M
 = 

2106,011150

0078,0
= 0.0006 

       = 0.5(1+ 1 2 m )= 0.5x(1 + 0006.021 x ) = 0.999 

  As = 
os hR

M

..

2 = 
106,0999.01150

0078,0
 = 0,64 cm2   

     % = 100
6,10100

64,0
 = 0.06% > min = 0,05% 

Chọn Ø8a250 có As = 2.5 cm2 

 

 + Thép chịu mô men âm: 

  - Theo phương cạnh ngắn: 

    αm  = 
2'

ob hbR

M
 = 

2106,011150

042,0
= 0.003 

      = 0.5(1+ 1 2 m )= 0.5x(1 + 003.021 x ) = 0.998 

  As  =
os

A

hR

M

..

1 = 
106,0998.01150

042,0
 = 3,45 cm2  

     % = 100
6,10100

45,3
 = 0.31% > min = 0,05% 

 Chọn Ø8a120 có As = 3,51 cm2 

   - Theo phương cạnh dài : 

    αm  = 
2'

ob hbR

M
 = 

2106,011150

017,0
= 0.0013 

      = 0.5(1+ 1 2 m )= 0.5x(1 + 0013.021 ) = 0.999  

  As = 
os

A

hR

M

..

2 = 
106,0999.01150

017,0
 = 1,4 cm2  

        % = 100
6,10100

4,1
 = 0.132% > min = 0,05% 

Chọn Ø8a300 có As = 3,01 cm2 
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CHƯƠNG 6 

TÍNH KHUNG TRỤC  5 

 

I. số liệu và cơ sở tính toán: 

- Bê tông B25 có Rb = 14,5MPa = 1450 T/m2. 

- Thép AI có Rs = 225 MPa 

- Thép AII có Rs = 280 MPa 

- Cơ sở tính toán:  

 Theo TCVN 356-2005. 

+ Kết cấu bê tông cốt thép – phần nhà cửa. 

+ Một số tài liệu chuyên ngành khác. 

II. Sơ bộ chọn kích thước các cấu kiện trong khung: 

1 - chọn sơ bộ  kích thước dầm: 

Căn cứ vào điều kiện kiến trúc , bước cột và công năng sử dụng của 

công trình mà  chọn  giải pháp dầm phù hợp. Với điều kiện  kiến trúc tầng nhà 

cao 3,9 m trong đó nhịp 5,0 m với  phương án kết cấu BTCT thông thường thì 

chọn kích thước dầm hợp lý là điều quan trọng, cơ sở chọn tiết diện là từ các 

công  thức  giả thiết tính toán sơ bộ kích thước. Từ căn cứ trên ta sơ bộ chọn 

kích thước dầm như sau: 

   Hệ dầm đi qua các cột có  

 Chiều cao dầm là:   h=
d

d

l.
m

1
 

    b =(0.3-0.5)hd  

              md=8 12 đối với dầm chính  

Dầm chính 

Tên Dầm Nhịp (m) h(m) b(m) bxh(mm) 

AB, BC, DE, EF 8.5 0.708 0.42 800x440 

CD 7 0.583 0.29 800x440 

12, 23, 45, 56 10.5 0.875 0.44 900x440 

34 9 0.75 0.375 800x440 
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Dầm phụ 

Tên Dầm Nhịp (m) h(m) b(m) bxh(m) 

Dp1 8.5 0.567 0.2835 600x300 

Dp2 4 0.266 0.133 300x150 

Dp3 6.5 0.433 0.2165 600x300 

Dp4 4.5 0.3 0.15 300x150 

 

- Dầm đỡ bản thang ở cầu thang CT2 (dầm D1*) chọn kích thước bxh= 

22x35 cm 

  2. Sơ bộ xác định kích thước cột . 

Công thức xác định                                         

F=(1,2 1,5)
R

N
 

Trong đó:  F -Diện tích tiết diện cột 

       N -Lực dọc tính theo diện truyền tải 

       R-Cường độ chịu nén cuả vật liệu làm cột  

BT B30 Rb = 17 kG/cm2 = 1700 T/m2 

N = n.q.s 

Cột ( Tầng 1,2,3,4,5) 

cột S(m) n q(T/m2) N(T/m) F(m2) bxh(mm) 

B1,E1,B6,E6 44.63 1.2 1 446.3 0.315 660x500 

A2,F2,A3,F3,A4,F4,A5,F5 44.63 1.2 1 446.3 0.315 660x500 

B3,E3,B4,E4 12.19 1.2 1 122 0.086 300x300 

B2,C2,D2,E2, 

B5,C5,D5,E5, 89.25 1.2 1 892.5 0.63 800x800 

B5,C5,D5,E5 89.25 1.2 1 892.5 0.63 800x800 

 

Cột ( Tầng 6,7,8,9,10 ) 

cột S(m) n q(T/m2) N(T/m) F(m2) bxh(mm) 

B1,E1,B6,E6 44.63 1.2 1 446.3 0.315 500x500 

A2,F2,A3,F3,A4,F4,A5,F5 44.63 1.2 1 446.3 0.315 500x500 

B3,E3,B4,E4 12.19 1.2 1 122 0.086 300x300 

B2,C2,D2,E2, 89.25 1.2 1 892.5 0.63 600x800 

B5,C5,D5,E5 89.25 1.2 1 892.5 0.63 600x800 
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 Sơ đồ dùng để tính toán phải phù hợp với sự làm việc thực tế của 

khung, phản ánh đúng các liên kết tại mắt khung. Việc đơn giản hoá thường 

hướng vào việc phân chia khung thành một số phần riêng lẻ để tính toán. 

Những đơn giản hoá khi tính toán khung: 

- Coi khung làm việc như một khung phẳng với diện truyền tải chính 

bằng bước khung. 

 - Với những khung phẳng bình thường có thể bỏ qua ảnh hưởng của biến 

dạng trượt tới độ cứng chống uốn của cấu kiện. 

III. Xác định tải trọng tác dụng lên khung : 

1. Trọng lượng các lớp sàn và hoạt tải sử dụng: 

 Hoạt tải sử dụng:  (Theo TCVN 356-2005) 

1. Hoạt tải tác dụng lên phòng làm việc: 

  + ptc = 200(kG/m2) 

  + ptt =  200 1,2 = 240(kG/m2) 

2. Hoạt tải tác dụng lên mái: 

  + ptc = 75(kG/m2) 

  + ptt =  75 1,3 = 97,5(kG/m2) 

3. Hoạt tải tác dụng lên hành lang: 

  + Ptc = 300(kG/m2) 

  + Ptt = 300 1,2 = 360(kG/m2) 

 

Hệ số quy đổi tải trọng hình thang sang phân bố đều: 

STT Tên « 
 

L1 

 

L2 
β = 

22

1

l

l
 K=1-2 β2+ β3 

1 S1 3,3 4,5 0,183 0,75 

2 S2 3 3,3 0,45 0,658 

3 S3 3,3 3,75 0,44 0,618 

4 S4 4,5 6,6 0,34 0,81 

5 S5 3,0 6,6 0,23 0,91 

6 S6 6,6 7,5 0,44 0,69 
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-Tải trọng do sàn truyền vào: 

  + Với tải hình thang: 

   qtd = k.qmax 

   với qmax = 0,5.qs.l 

   qs giá trị tải trọng phân bố trên 1m2 sàn 

  + với tải tam giác 

   qtd = 5/8.qmax 

   với qmax = 0,5.qs.l 

  + với tải hình chữ nhật 

   qtd = qmax 

   với qmax = 0,5.qs.l 

  

2. xác định tải trọng đơn vị trên khung 

* Nhận xét : Trong quá trình tính toán ta không tính toán đến trọng 

lượng bản thân của cột và dầm khung vì khi sử dụng chương trình tính 

kết cấu SAP2000 ta khai báo tĩnh tải bằng 1.  

a. Tĩnh tải đơn vị :  

 + Tĩnh tải do tường xây 220 truyền xuống: 

   gt220= 0.928 T/m 

 + Tĩnh tải do tường xây 110 truyền xuống: 

   gt110= 0.352 T/m 

   + tĩnh tải do sàn phòng truyền xuống 

   qs=0.631 T/m2
 

   + Tĩnh tải do sàn hành lang : 

  qhl= 0.287 T/m2 

2. Hoạt tải đơn vị. 

 + hoạt tải sàn phòng 

  Ps = 0.15*1.2 = 0.18 T/m
2
 

 + hoạt tải hành lang 

  Ps = 0.3*1.2 = 0.36 T/m
2
 

 + hoạt tải mái 

  Ps = 0.075*1.2 = 0.09 T/m
2
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Xác định tải trọng tác dụng vào khung 

Tĩnh tải tầng 1.2.3.4.5.6.7.8.9. 
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               Sơ đồ trUYềN TẢI DẦM khung k5 

 

  TĨNH TẢI PHÂN BỐ - T/m 

TT Loại Tải Trọng và cách tính Kết quả 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

 

6. 

Do tƣờng xây trên dầm 2.4m : 

           1.8*2.4*0.22*1.1*0.7+0.05*1.8*1.3*2.4 

Tải trọng từ sàn S1 truyền vào hình tam giác : 

 0.631*6.38 

+ từ sàn S3 truyền vào dạng hình chữ nhật 

 0.631*2.5 

Tải trọng từ sàn S2 truyền vào hình tam giác : 

 0.646*1.38 

Tải trọng từ sàn S5 truyền vào hình thang : 

 0.631*3.88 

Tải trọng từ sàn S6 truyền vào hinh tam giac : 

 0.631*2.13 

Tải trọng từ ô sàn S7 truyền vào : 

 0.631*6.56 

 

 

0.928 

 

4.025 

 

 

1.58 

 

0.89 

 

2.45 

 

 

1.34 

 

4.14 
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TĨNH TẢI  TẬP TRUNG  T/m 

TT Loại Tải Trọng và cách tính Kết quả 
1. Trục F 

+ từ sàn S1 truyền vào dạng hình thang  
 0.631*10.5 
+ từ sàn S5 truyền vào dạng tam giác  
 0.631*8 
Dầm phụ  
+ từ sàn S2 truyền vào dạng hình thang 
 0.24*5.048 
+ từ sàn S1 truyền vào dạng hình thang  
 0.18*10.5 
TRỌNG LƢỢNG BẢN THÂN DẦM 
+ DẦM CHÍNH : 0.8*0.44*2.5 
+ DẦM PHỤ     : 0.3*0.15*2.5 
TRỌNG LƢỢNG TƢỜNG XÂY TRÊN DẦM 
+ tƣờng 110 : 0.352 T/m 
+ tƣờng 220 : 0.928 T/m 

 
 

6.625 
 

 
5.048 

 
 

1.21 
 

1.89 
 

 
0.88 

0.1125 

2. Truc e 
+ từ sàn S5 truyền vào dạng tam giác  
 0.631*8 
+ từ sàn S6 truyền vào dạng hình thang 
 0.631*3.43                  
+ từ sàn S2 truyền vào dạng hinh thang 
 0.646*5.048                                       
+ từ sàn S3 truyền vào dạng hình chữ nhật 
 0.631*8.125 
Dầm phụ 1 đoạn DE 
+ từ sàn S6 truyền vào dạng hình thang 
 0.631*3.43                  
+ từ sàn S2 truyền vào dạng hình thang 
 0.646*5.048 
+ từ sàn S4 truyền vào dạng hình thang  
 0.631*10.5 
+ từ sàn S3 truyền vào dạng hình chữ nhật 
 0.631*8.125 
Dầm phụ 2 đoạn DE 
+ từ sàn S2 truyền vào dạng hình thang 
 0.646*5.048 
+ từ sàn S5 truyền vào dạng tam giác  
 0.631*8 

 
 

5.048 
 

2.164 
 

3.621 
 
 

5.127 
 
 

2.16 
 
 

3.621 
 
 

6.625 
 

5.127 
 

3.621 
 

5.048 

3. Trục D 
+ từ sàn S5 truyền vào dạng tam giác  
 0.631*8 
+ từ sàn S4 truyền vào dạng hình thang  
 0.631*10.5 
+ từ sàn S7 truyền vào dạng hình thang  
 0.631*24.5 

 
 

5.048 
 
 

6.625 
 

15.459 



Hồng Minh Tân – XD1301D           ĐỀ TÀI : TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI AN BÌNH 

Trang 86            

 

 

 

 

 

 

8500 8500 7000 8500 8500

6.12 28.9 22.41 22.3311.95 8.12

0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93

1.167 1.167 1.1671.58 0.56

2.52
0.83

0.56
2.52

1.1671.1671.580.561.167

2.520.56
0.832.52

25.92 25.9211.956.1228.922.418.1222.33

2.76

6.12 28.9 22.41 22.3311.95 8.12

0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93

2.45 2.45 2.451.58 0.56

2.52
0.83

0.56
2.52

2.452.451.580.562.45

2.520.56
0.83

25.92 25.9211.956.1228.922.418.1222.33

2.76

6.12 28.9 22.41 22.3311.95 8.12

0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93

1.167 1.167 1.1671.58 0.56

2.52
0.83

0.56
2.52

1.1671.1671.580.561.167

2.520.56
0.83

25.92 25.9211.956.1228.922.418.1222.33

2.76

6.12 28.9 22.41 22.3311.95 8.12

0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93

1.167 1.167 1.1671.58 0.56

2.52
0.83

0.56

4.03

1.1671.1671.580.561.167

2.520.56
0.832.52

25.92 25.9211.956.1228.922.418.1222.33

2.76

6.12 28.9 22.41 22.3311.95 8.12

0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93

1.167 1.167 1.1671.58 0.56

2.52
0.83

0.56
2.52

1.1671.1671.580.561.167

2.520.56
0.83

2.52

25.92 25.9211.956.1228.922.418.1222.33

2.76

6.12 28.9 22.41 22.3311.95 8.12

0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93

1.167 1.167 1.1671.58 0.56

2.52
0.83

0.56
2.52

1.1671.1671.580.561.167

2.520.56
0.83

25.92 25.9211.956.1228.922.418.1222.33

2.76

6.12 28.9 22.41 22.3311.95 8.12

0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93

1.167 1.167 1.1671.58 0.56

2.52
0.83

0.56
2.52

1.1671.1671.580.561.167

2.520.56
0.83

25.92 25.9211.956.1228.922.418.1222.33

2.76

6.12 28.9 22.41 22.3311.95 8.12

0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93

1.167 1.167 1.1671.58 0.56

2.52
0.83

0.56
2.52

1.1671.1671.580.561.167

2.520.56
0.83

25.92 25.9211.956.1228.922.418.1222.33

2.76

A B C D E F

4
0
0
0

3
2
0
0

3
6
0
0

3
2
0
0

3
2
0
0

3
2
0
0

3
2
0
0

3
2
0
0

3
2
0
0

1.23 1.23 1.23 1.23 1.23

4.85 4.85 4.85 4.853.99

23.83 9.71 8.84 23.839.718.84

6.12 28.9 22.41 22.3311.95 8.12

0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93

1.167 1.167 1.1671.58 0.56

2.52
0.83

0.56
2.52

1.1671.1671.580.561.167

2.520.56
0.83

25.92 25.9211.956.1228.922.418.1222.33

2.76

3
2
0
0



Hồng Minh Tân – XD1301D           ĐỀ TÀI : TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI AN BÌNH 

Trang 87            

 

HOẠT TẢI  PHÂN BỐ TẦNG 1.3.5.7 - T/m 

TT Loại Tải Trọng và cách tính Kết quả 

1. Nhịp EF, AB 

+ từ sàn S1 truyền vào dạng tam giác  

 0.18*3.375 

+ từ sàn S5 truyền vào dạng hình thang  

 0.18*2 

+ từ sàn S2 truyền vào dạng tam giác 

 0.24*0.875 

 

 

 

0.608 

 

 

0.36 

 

0.21 

2. Nhịp C-D 

+ từ sàn S7 truyền vào dạng tam giác 

 0.36*3.5 

 

 

1.26 

 

 

 

HOẠT TẢI  TẬP TRUNG TẦNG 1.3.5.7  T/m 

TT Loại Tải Trọng và cách tính Kết quả 

1. Trục F 

+ từ sàn S1 truyền vào dạng hình thang  

 0.18*10.5 

+ từ sàn S5 truyền vào dạng tam giác  

 0.18*8 

Dầm phụ 

+ từ sàn S2 truyền vào dạng hình thang 

 0.24*5.048 

+ từ sàn S1 truyền vào dạng hình thang  

 0.18*10.5 

TRỌNG LƢỢNG BẢN THÂN DẦM 

+ DẦM CHÍNH : 0.8*0.44*10.5 

+ DẦM PHỤ     : 0.3*0.15*4 

 

 

 

1.89 

 

 

1.44 

 

 

 

1.21 

 

1.89 

 

 

3.696 

0.18 
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2. Truc e 

+ từ sàn S5 truyền vào dạng tam giác  

 0.18*8 

+ từ sàn S6 truyền vào dạng hình thang 

 0.36*3.43                  

 

+ từ sàn S2 truyền vào dạng hinh thang 

 0.24*5.048                                       

+ từ sàn S3 truyền vào dạng hình chữ nhật 

 0.36*8.125 

Dầm phụ 1 đoạn DE 

+ từ sàn S6 truyền vào dạng hình thang 

 0.36*3.43                  

+ từ sàn S2 truyền vào dạng hình thang 

 0.24*5.048 

+ từ sàn S4 truyền vào dạng hình thang  

 0.18*10.5 

+ từ sàn S3 truyền vào dạng hình chữ nhật 

 0.36*8.125 

Dầm phụ 2 đoạn DE 

+ từ sàn S2 truyền vào dạng hình thang 

 0.24*5.048 

+ từ sàn S5 truyền vào dạng tam giác  

 0.18*8 

 

 

 

1.44 

 

 

1.24            

 

  

 

1.21 

 

 

2.93 

 

 

                  1.24 

 

 

1.21 

 

 

1.89 

 

2.93 

 

1.21 

 

1.44 

3. Trục D 

+ từ sàn S5 truyền vào dạng tam giác  

 0.18*8 

+ từ sàn S4 truyền vào dạng hình thang  

 0.18*10.5 

+ từ sàn S7 truyền vào dạng hình thang  

 0.36*24.5 

 

 

 

1.44 

 

 

1.89 

 

8.82 
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HOẠT TẢI  PHÂN BỐ TẦNG 2.4.6.8  - T/m 

TT Loại Tải Trọng và cách tính Kết quả 

1. Nhịp BC  

+ từ sàn S3 truyền vào dạng hình chữ nhật  

 0.36*3.25 

+ từ sàn S6 truyền vào dạng tam giác  

 0.36*1.25 

+ từ sàn S2 truyền vào dạng tam giác 

 0.24*0.875 

+ từ sàn S5 truyền vào dạng hình thang  

 0.18*2 

+ từ sàn S4 truyền vào dạng tam giác 

 0.18*3 

 

 

 

1.17 

 

 

0.45 

 

0.21 

 

 

0.36 

 

0.54 

 

 

HOẠT TẢI  TẬP TRUNG TẦNG 2.4.6.8  - T/m 

TT Loại Tải Trọng và cách tính Kết quả 

1. Nhịp D-E 

+ từ sàn S3 truyền vào dạng hình chữ nhật  

 0.36*3.25 

+ từ sàn S6 truyền vào dạng tam giác  

 0.36*1.25 

+ từ sàn S2 truyền vào dạng tam giác 

 0.24*0.875 

+ từ sàn S5 truyền vào dạng hình thang  

 0.18*2 

+ từ sàn S4 truyền vào dạng tam giác 

 0.18*3 

 

 

 

1.17 

 

 

0.45 

 

0.21 

 

 

0.36 

 

0.54 
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TĨNH TẢI PHÂN BỐ TẦNG MÁI T/m 

TT Loại Tải Trọng và cách tính Kết quả 

1. TƢỜNG GẠCH 110 :  

DẦM CHÍNH : 0.8*0.44*2.5 

+ Tĩnh tải từ ô sàn 10.5x8.5m truyền vào 

dạng tam giác : 

8.5/2*0.571*2 

+ Tĩnh tải từ ô sàn 10.5x7.0m truyền vào 

dạng tam giác : 

7.0/2*0.571*2 

 

0.352 

0.88 

 

 

 

4.85 

 

 

3.99 

 

 

 

TĨNH TẢI TẬP TRUNG TẦNG MÁI T/m 

TT Loại Tải Trọng và cách tính Kết quả 

1. TƢỜNG GẠCH 220 : 0.928 T/m 

DẦM CHÍNH : 0.8*0.44*2.5 = 0.88 T/m 

 

+ Tĩnh tải từ ô sàn 10.5x8.5m truyền vào 

dạng hình thang : 

8.5/2*0.571*2 

+ Tĩnh tải từ ô sàn 10.5x8.5m truyền vào 

dạng hình thang : 

8.5/2*0.571*4 

 

+ Tĩnh tải từ ô sàn 10.5x7m truyền vào 

dạng hình thang : 

7.0/2*0.571*2 

 

 

 

 

 

 

 

4.85 

 

 

9.71 

 

 

 

 

3.99 
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HOẠT TẢI PHÂN BỐ TẦNG MÁI T/m 

TT Loại Tải Trọng và cách tính Kết quả 

1. TƢỜNG GẠCH 110 :  

DẦM CHÍNH : 0.8*0.44*2.5 

+ hoạt tải từ ô sàn 10.5x8.5m truyền vào 

dạng tam giác : 

10.5/2*0.089*2 

+ Tĩnh tải từ ô sàn 10.5x7.0m truyền vào 

dạng tam giác : 

7.0/2*0.089*2 

 

0.352 

0.88 

 

 

 

0.93 

 

 

0.623 

 

 

 

 

HOẠT TẢI TẬP TRUNG TẦNG MÁI T/m 

TT Loại Tải Trọng và cách tính Kết quả 

1. TƢỜNG GẠCH 220 : 0.928 T/m 

DẦM CHÍNH : 0.8*0.44*2.5 = 0.88 T/m 

 

+ Tĩnh tải từ ô sàn 10.5x8.5m truyền vào 

dạng hình thang : 

8.5/2*0.089*2 

+ Tĩnh tải từ ô sàn 10.5x8.5m truyền vào 

dạng hình thang : 

8.5/2*0.089*4 

 

+ Tĩnh tải từ ô sàn 10.5x7m truyền vào 

dạng hình thang : 

7.0/2*0.623*2 

 

 

 

 

 

 

 

0.76 

 

 

1.51 

 

 

 

 

0.623 
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III. Tải trọng gió ( TTTCXDVN-TIII, TCVN 2737:1995 và TCXD 299:1999 ) 

          ( Gió tác dụng theo phương , chiều X, Y) 

* Đơn vị sử dụng : 

- Đơn vị đo chiều dài :    

( m ) 

- Đơn vị đo lực :  

( TÊn ) 

  III.1 Thành phần tĩnh : 

- Giá trị tiêu chuẩn thành phần tĩnh của tải trọng gió Wi ở độ cao Zi so với 

mốc chuẩn được xác định 

  theo công thức : 

Wi =  W0.ki.c 

( t/m2 ) 

Trong đó : 

Wo : Giá trị của áp lực gió lấy theo phân vùng phụ lục D và điều 6.4 

ki    : Hệ số tính đến sự thay đổi của áp lực gió theo độ cao lấy theo bảng 5 

c     : Hệ số khí động lấy theo bảng 6 

Hệ số độ tin cậy của tải trọng gió 

Ta có : 

     - Công trình đặt tại : Hải Phòng 

, nằm trong phân vùng áp lực gió trên lãnh thổ Việt nam tra bảng E1 

phụ lục E có mã hiệu :B 

, được giá trị của áp lực gió Wo là: 

Wo =0.155( t/m2 ) 

    - Tra bảng 6 , ta có hệ số khí động : 

c+ =0.8( gió đẩy ) 

c- =0.6( gió hút ) 

    - Hệ số độ tin cậy : 

=1.2 

    - Hệ số ki được xác định bằng cách nội suy các giá trị trong bảng 5 

=> Tính toán chi tiết tải trọng gió xem bảng sau : 

Với : 

    - Tải trọng gió qui về phân bố đều tại mức sàn các tầng của công trình : 



Hồng Minh Tân – XD1301D           ĐỀ TÀI : TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI AN BÌNH 

Trang 97            

qi®  =Wi® .hi( t/m ) 

qih  =Wih .hi( t/m ) 

hi : 

 Tổng nửa chiều cao các tầng phía trên và dới mức sàn ( m ) 

Wi®  : 

Giá trị tiêu chuẩn thành phần tĩnh phía gió đẩy ( t/m2 ) 

Wih  : Giá trị tiêu chuẩn thành phần tĩnh phía gió hút  ( t/m2 ) 

qiđ  : Tải trọng gió qui về phân bố đều tại mức sàn các tầng phía gió đẩy( t/m ) 

qih  : Tải trọng gió qui về phân bố đều tại mức sàn các tầng phía gió hút( t/m ) 

Zi  : 

Cao độ mức sàn các tầng so với cốt thiên nhiên  ( m ) 



Hồng Minh Tân – XD1301D           ĐỀ TÀI : TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI AN BÌNH 

Trang 98            

BẢNG TÍNH TẢI TRỌNG GIÓ 

 

Độ cao Hệ số Gió đẩy Gió hút 

Cao 

tầng Gió đẩy Gió hút 

 
TT Zi ki Wi® Wih hi qi® qih Tầng 

 

( m ) 

 

(t/m2) (t/m2) ( m ) (t/m) (t/m) 

 Hầm 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 Hầm 

1 4 0.840 0.125 0.094 4 0.389 0.292 2 

2 7.2 0.933 0.139 0.104 3.2 0.473 0.355 3 

3 10.4 1.080 0.161 0.121 3.2 0.368 0.276 4 

4 13.6 1.110 0.165 0.124 3.2 0.393 0.295 5 

5 16.8 1.150 0.171 0.128 3.2 0.406 0.304 6 

6 20 1.180 0.176 0.132 3.2 0.418 0.313 7 

7 23.2 1.200 0.179 0.134 3.2 0.426 0.320 8 

8 26.4 1.230 0.183 0.137 3.2 0.436 0.327 9 

9 29.6 1.250 0.186 0.140 3.2 0.444 0.333 10 

Mái 32.8 1.270 0.189 0.142 2 0.308 0.231 Mái 

 

 

P3
* = VB = 11601kG 

Vậy tổnglực tập trung truyền lên khung K3: PIII = 2x13087 = 24960 kG 

       PIII
* = 2x11648 = 23202 kG 

*Tải trọng tập trung do dầm D4 truyền vào khung K3 

- Tải do ô sàn S3 truyền vào dầm D4 tải tam giác phân về tải phân bố: 

    q1 = 4x5/8x0.5x389.9x3.3 =1608kG/m 

-Tải do dầm D2 truyền vào dầm D3: 

   + Do ô sàn S3 truyền vào dầm D2 tải hình thang qui về tải phân 

bố: 

    P1= 2.k.0,5.qmax.l = 2x0.618x0.5x389.9x3.75x3.3 = 

2981kG 

+Do trọng lượng bản thân  dầm D2  

   P2 = 0.22x0.35x2500x1.1x3.75 = 794 kG 

Với tầng 2,3 có tường  P3 = 0.11x(3.9-0.35)x1800x1.1x3.75 =2899  kG 

G1(tÇng 2,3) = (P1+P2+P3) = ( 2981+794 + 2899) =6674kG 

          G1
*(tÇng 4,5,6) = (P1+P2) = ( 2981+794) =3775kG 
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-Tải trọng do trọng lượng bản thân dầm D4 truyền vào khung K3: 

 P1 = 0.22x0.5x2500x1.1 = 303 kG/m 

 

Sơ đồ trUYềN TẢI DẦM D3  

 

P4 = VB =8643kG vậy PIV = 2x8643=17287 kG                              

P4
* = VB = 7194kG  vậy PIV = 2x7194 =14388 kG 

*Tải trọng tại nút trục D truyền vào khung K3 

- Tải do ô sàn S3 truyền vào dầm D4 tải tam giác phân về tải phân bố: 

   q1 = 2x5/8x0.5x389.9x3.3 =804kG/m 

-Tải do dầm D2 truyền vào dầm D3: 

   + Do ô sàn S3 truyền vào dầm D2 tải hình thang qui về tải phân bố: 

    P1= 2.k.0,5.qmax.l = 2x0.618x0.5x389.9x3.75x3.3 = 

2981kG 

+Do trọng lượng bản thân  dầm D2  

   P2 = 0.22x0.35x2500x1.1x3.75 = 722 kG 

Với tầng 2,3 có tường  P3 = 0.11x(3.9-0.35)x1800x1.1x3.75 =2899 kG 

G1(tÇng 2,3) =0.5x(P1+P2+P3) =0.5( 2981+722+2899) =3301kG 

          G1
*(tÇng 4,5,6) = 0.5x(P1+P2) = 0.5( 2981+722) =1851kG 

-Tải trọng do trọng lượng bản thân dầm D4 truyền vào khung K3: 

  P1 = 0.22x0.5x2500x1.1 = 303 kG/m 

- Tải do tường xây truyền vào dầm D3 

P2 = 0.22x(3.9-0.5)x1800x1.1= 1481 kG/m 

 

Sơ đồ trUYềN TẢI DẦM D3 
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P5 = VB = 10190kG 

P5
* = VB = 9465kG 

Vậy tổnglực tập trung truyền lên khung K3: PV= 2x10969 = 20380 kG 

       PV
* = 2x9465 = 18930 kG 

 

Sơ đồ tĩnh tải tầng 2,3 

 

 

 Sơ đồ tĩnh tải tầng 4,5,6,7 
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b. Hoạt tải 

b.1.Hoạt tải 1  

Mặt bằng phân hoạt tảI  

cho các tầng 2,4,6 của tải 1 

3,5,7 của hoạt tải  2 

 

Hoạt tải phân bố 

*Tính g 1 (do ô sàn S1 tải hình thang qui về phân bố đều): 

      g1= 2x0.75x0.5x240x4.5 = 810 kG/m  

*Tính g 2 (do ô sàn S2 tải tam giác qui về phân bố đều): 

   g2= 2x5/8x0.5x360x3 = 674 kG/m 

Hoạt tải tập trung 

*Hoạt tải tại nút trục A: 

 - Tải trọng do ô sàn S1 truyền vào dầm D3 

   q1 = 2x5/8x0.5x240x3.3 = 495 kG/m 

- Tải trọng do dầm D2 truyền vào D3 

   Tải trọng do ô sàn S1 truyền vào dầm D2 



Hồng Minh Tân – XD1301D           ĐỀ TÀI : TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI AN BÌNH 

Trang 102            

   q2 = 2x0.75x0.5x240x4.5 = 810 kG/m 

   G=1/2.q2.l = 1/2x810x4.5 = 1823kG 

 

Sơ đồ trUYềN TẢI DẦM D3 

 

P1 = VB = 2545kG vậy PI = 5090 kG 

*Hoạt tải tập trung do dầm D4 truyền vào K3 

- Tải trọng do ô sàn S1 truyền vào dầm D4 

   q1 = 2x5/8x0.5x240x3.3 = 495 kG/m 

- Tải trọng do ô sàn S2 truyền vào D4 

   q1 = 2x0.658x0.5x360x3.3 = 782 kG/m 

-Tải trọng do dầm D2 truyền vào D4  

Tải trọng do ô sàn S2 truyền vào dầm D2 

   q = 5/8x2x0.5x360x3 = 675 kG/m  

G=1/2.q2.l = 1/2x675x3 = 1013kG 

Vậy tải tập trung truyền vào dầm là : 1823+1013 = 2836 kG 

 

Sơ đồ trUYềN TẢI DẦM D3 

P2 = VB = 3998kG Vậy PII = 5390 kG 

*Hoạt tải tập trung tại nút B 

- Tải trọng do ô sàn S2 truyền vào D4 

   q1 = 2x0.658x0.5x360x3.3 = 782 kG/m 

-Tải trọng do dầm D2 truyền vào D4  

Tải trọng do ô sàn S2 truyền vào dầm D2 

   q = 5/8x2x0.5x360x3 = 675 kG/m  
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G=1/2.q2.l = 1/2x675x3 = 1013kG 

 

Sơ đồ trUYềN TẢI DẦM D3 

 

P3 = VB = 3087kG Vậy PIII = 6174 kG 
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b.2.Hoạt tải 2  

Mặt bằng phân hoạt tảI  

cho cáC TẦNG 3,5,7 CỦA HOẠT tảI 1 

2,4,6 CỦA HOẠT TẢI 2 

 

Hoạt tải phân bố 

*Tính g 3 (do ô sàn S3 tải hình thang qui về phân bố đều): 

  g2= 4x0,618x0,5x240x3,75 = 1112 kG/m 

Hoạt tảI tập trung 

*Hoạt tải tại nút B:  

 - Tải trọng do ô sàn S3 truyền vào D3  

   q1 = 2x5/8x0.5x240x3.3 = 495 kG/m 

-Tải trọng do dầm D2 truyền vào D3 

  Tải trọng do ô sàn S3 truyền vào dầm D2 

   q2 = 2x0.5x0.618x240x3.75 = 556.2 kG/m 
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  G=1/2.q2.l = 1/2x556.2x3.75 = 1043kG 

 

Sơ đồ trUYềN TẢI DẦM D3 

PIII = 4310kG 

PIV = 8620kG 

PV = 2155kG  

3.Tải trọng tác dụng lên khung mái 

Mặt bằng phân tải do tĩnh tải tầng mái 
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a.Tĩnh tải  

Tĩnh tải phân bố đều  

* Tải trọng qui đổi về phân bố đều: 

     g1= 2x5/8x0.5x833.2x4,5 = 2343kG/m 

     g2= 2x0,61x0.5x833.2x7,5 = 3811 kG/m 

Hoạt tải tập trung: 

*Tải trọng tập trung do dầm D3 trục A truyền vào khung K3 

- Tải do ô sàn S4 truyền vào dầm D3 tải hình thang: 

   P1 = 833,2x(2,1+6,6)x4,5/2 = 16309 kG 

 - Tải trọng do trọng lượng bản thân dầm D3 truyền vào khung K3: 

  P2 = 0.22x0.5x2500x1.1x6,6 = 2000 kG 

 - Tải trọng do tường chắn mái h = 1m truyền vào khung K3: 

  P2 = 0.22x1x1800x1,1x6,6 = 3136 kG 

Tổng PI  = 21445kG 

*Tải trọng tập trung do dầm D4 truyền vào khung K3 

- Tải do ô sàn S5 truyền vào dầm D3 tải hình thang: 

   P1 = 833,2x(6,6+2,1)x4,5/4 = 8154kG 

- Tải do ô sàn S5 truyền vào dầm D3 tải phân bố: 

   P2 = 833,2x6,6x1,5 = 6893kG 

 - Tải trọng do trọng lượng bản thân dầm D4 truyền vào khung K3: 

  P3 = 0.22x0.5x2500x1.1x6,6 = 2000 kG 

Tổng PII = 8154+6893+2000 = 17047 kG 

*Tải trọng tập trung do dầm D3   trục B truyền vào khung K3 

- Tải do ô sàn S5 truyền vào dầm D3  

   P1 = 833,2x6,6x1,5 = 6893 kG 

   - Tải do ô sàn S6 truyền vào dầm D3 tải tam giác : 

   P2 = 833,2x6,6x0,9/2 = 2475kG 

 - Tải trọng do trọng lượng bản thân dầm D3 truyền vào khung K3: 

  P2 = 0.22x0.5x2500x1.1x6,6 = 2000 kG 

 Tổng PIII = 6893+2475+2000 = 11368 kG 

*Tải trọng tập trung do dầm D3   trục D truyền vào khung K3 

 - Tải do ô sàn S6 truyền vào dầm D3 tải tam giác : 

   P1 = 833,2x6,6x0,9/2 = 2475kG 

 - Tải trọng do trọng lượng bản thân dầm D4 truyền vào khung K3: 



Hồng Minh Tân – XD1301D           ĐỀ TÀI : TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI AN BÌNH 

Trang 107            

  P2 = 0.22x0.5x2500x1.1x6,6 = 2000 kG 

 - Tải trọng do tường chắn mái h = 1m truyền vào khung K3: 

  P3 = 0.22x1x1800x1,1x6,6 = 3136 kG 

 Tổng PIV =P1+P2 +P3 = 2475+2000+3136 = 7611 kG 
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b. Hoạt tải  

b.1.Hoạt tải 1  

Mặt bằng phân tải do hoạt tảI 1 tầng mái 

 

Hoạt tải phân bố 

   g1=2x0,5x5/8x97.5x4.5 = 274G/m 

Hoạt tải tập trung 

*Tải trọng tập trung do dầm D3 trục A truyền vào khung K3 

- Tải do ô sàn S4 truyền vào dầm D3 tải hình thang: 

   PI = 97,5x(2,1+6,6)x4,5/2 = 1908 kG 

*Tải trọng tập trung do dầm D4 truyền vào khung K3 

- Tải do ô sàn S4 truyền vào dầm D3 tải hình thang: 

   P1 = 97.5x(2,1+6,6)x4,5/2 = 1908 kG 

- Tải do ô sàn S5 truyền vào dầm D3  

   P2 = 97,5x6,6x1,5 = 965kG 

Tổng PII = 1908+965 = 2873 kG 

*Tải trọng tập trung do dầm D3   trục B truyền vào khung K3 

- Tải do ô sàn S5 truyền vào dầm D3  

 PIII = 97,5x6,6x1,5 = 965 kG 
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 b.2.Hoạt tải 2 

Mặt bằng phân tải do hoạt tảt 2 tầng mái 

 

Hoạt tải phân bố 

  g1=2x0,5x0,61x97.5x7,5 = 490G/m 

Hoạt tải tập trung 

*Tải trọng tập trung do dầm D3 trục B truyền vào khung K3 

- Tải do ô sàn  S6 truyền vào dầm D3 tải tam gác: 

  PIII = 97,5x6,6x3,3/2 = 1062 kG 

  PV = 1062kG 

 Để xét  đến trường hợp kết cấu làm việc nguy hiểm khi đặt hoạt tải các 

phòng của cùng một tầng không đều nhau hoặc vị trí đặt hoạt tải ở  các tầng 

khác nhau nên ta phân hoạt tải thành 2 phần hoạt tải mà tổng của chúng bằng 

tổng hoạt tải đặt đều ở các phòng, hai hoạt tải này được chất lệch tầng lệch 

nhịp 
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4. Tải trọng gió  

Công trình được xây dựng tại Hà Nội, tải trọng gió được xác định theo 

dạng địa hình IIB : q0 = 95 kG/m2 

Tải trọng gió phân bố đều thay đổi theo độ cao công trình, để đơn giản 

và an toàn ta chia công trình làm 4 đoạn chịu tải trọng gió:  

Từ cốt 0,0 đến 8,2m 

Từ cốt 8,2 đến 11,8m 

Từ cốt 11,8 đến 19m 

Từ cốt 19 đến 29,2m 

  Q=n q0 k C a 

Trong đó:  n: hệ số vượt tải n=1,2 

   K: hệ số thay đổi áp lực gió theo chiều cao 

C: hệ số khí động Cđ=0,8; Ch=-0,6 
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a: bước cột 

Phân tải trọng gió cho khung K3, bước cột a =6,0m 

*Phía đón gió: 

   q®1=1,2 95 0,98 0,8 6 =536,25kG/m =0,54(T/m) 

   q®2=1,2 95 1,04 0,8 6 =569,08kG/m =0,57(T/m) 

   q®3=1,2 95 1,13 0,8 6 =618,34kG/m =0,62(T/m) 

   q®4=1,2 95 1,19 0,8 6 =651,17kG/m =0,65(T/m) 

*PhÝa hót giã: 

   qh1=1,2 95 0,98 0,6 6  =402,19kG/m =0,4(T/m) 

   qh2=1,2 95 1,04 0,6 6  =426,82kG/m =0,43(T/m) 

   qh3=1,2 95 1,13 0,6 6  =463,75kG/m =0,46(T/m) 

   qh4=1,2 95 1,19 0,6 6 =488,38kG/m =0,49(T/m) 

*Tải trọng tập trung đặt tại nút: 

W=n q0 k C a Cihi 

h=1m chiều cao của tường chắn mái 

W®=1,2 95 1,24 0,8 1 6 =678,53(kG/m)=0,68(T) 

   Wh=1,2 95 1,24 0,6 1 6 =508,89(kG/m)=0,51(T) 
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IV. tính toán nội lực 

IV.1. Đưa số liệu vào chương trình tính toán kết cấu 

- Quá trình tính toán kết cấu cho công trình được thực hiện với sự trợ 

giúp của máy tính, bằng chương trình sap 2000. 

a. Chất tải cho công trình 

Căn cứ vào tính toán tải trọng, ta tiến hành chất tải cho công trình theo 

các trường hợp sau: 

-Trường hợp 1: Tĩnh tải. 
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-Trường hợp 2: Hoạt tải 1 

-Trường hợp 3: Hoạt tải 2 

-Trường hợp 4: Gió phải 

-Trường hợp 5: Gió trái 

Toàn bộ các trường hợp tải trên xem sơ đồ phụ lục 

b. Biểu đồ nội lực 

- Việc tính toán nội lực thực hiện trên chương trình sap 2000 

- Nội lực trong cột lấy các giá trị P, M3,V2 

Kết quả tính toán được thể hiện qua các biểu đồ nội lực xem phụ lục 

IV.2. Tổ hợp nội lực 

- Tổ hợp nội lực để tìm ra những cặp nội lực nguy hiểm nhất có thể xuất 

hiện ở mỗi tiết diện. Tìm hai loại tổ hợp theo nguyên tắc sau đây: 

1.Tổ hợp cơ bản1: Tĩnh tải + một hoạt tải ( có lựa chọn) 

2.Tổ hợp cơ bán 2: Tĩnh tải +0,9x( ít nhất hai hoạt tải) có lựa chọn 

- Tại mỗi tiết diện, đối với mỗi loại tổ hợp cần tìm ra 3 cặp nội lực nguy 

hiểm: 

* Mô men dương lớn nhất và lực dọc tương ứng ( Mmax và Ntư ) 

* Mô men âm lớn nhất và lực dọc tương ứng ( Mmin và Ntư ) 

 * Lực dọc lớn nhất và mô men tương ứng ( Nmax và Mtư ) 

- Riêng đối với tiết diện chân cột còn phải tính thêm  lực cắt Q và chỉ lấy 

theo giá trị tuyệt đối  

- Căn cứ vào kết quả nội lực của từng trường hợp tải trọng, tiến hành tổ 

hợp tải trọng với hai tổ hợp cơ bản sau: 

+ Tổ hợp cơ bản 1: Bao gồm tĩnh tải và 1 hoạt tải bất lợi ( Hoạt tải sử 

dụng hoặc gió ) 

+ Tổ hợp cơ bản 2: Bao gồm tĩnh tải + 0,9xhai hoạt tải bất lợi ( Hoạt tải 

sự dụng hoặc gió) 

- Sau khi tiến hành tổ hợp cần chọn ra tổ hợp nguy hiểm nhất cho từng 

tiết diện để tính toán 
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V. tính thép cột   

* Cơ sở tính toán 

 1. Bảng tổ hợp tính toán  

 2. TCVN 356-2005: Tiêu chuẩn thiết kế bê tông cốt thép 

 3. Hồ sơ kiến trúc công trình. 

* Số liệu vật liệu 

 - Bê tông B25 có Rb=14,5 MPa; Rbt = 1,05MPa 

 - Cốt thép dọc AII có Rs = Rsc= 280MPa 

 - Cốt thép đai CI có  Rs = 225MPa ; Rsw = 175MPa 

 - Các giá trị khác : Eb =2,4x105 kG/cm2; Ea = 2,1x106kG/cm2; αo = 0,58

 - Chiều dày tới tâm  thép a= 3cm 

 Chiều dài tính toán của cột lo =0,7 x Htầng = 0,7x360 = 252cm  (sơ đồ tính 

cột hai đầu ngàm) 

 Cho phép bỏ qua ảnh hưởng của uốn dọc khi lo/h ≤ 8 với h là cạnh của 

tiết diện chữ nhật theo phương mặt phẳng uốn  

 Ta thấy các cạnh của tiết diện cột trục A, B, D theo phương mặt phẳng 

uốn đều≥35cm , ta có lo/hmin = 252/35 = 7,2 < 8 nên bỏ qua ảnh hưởng của uốn 

dọc  

(η = 1) 

V.1. Cột trục A  

Tiết diện cột 500x600 

* Phần tử 3 (tầng 1) 

- Chiều dài cột: l = 0,7xl = 0,7x4,6 = 3,22m 

-  Độ mảnh cột: λ = lo/h = 322/60 = 5,4 <8   không phải kể đến ảnh 

hưởng của uốn dọc lấy η = 1 

- Giả thiết a = a’= 4cm; ho = 56cm 

- Độ lệch tâm ngẫu nhiên : 

e0 = max(h/25, l/600, 2cm) Vậy lấy e0 = 2,4cm 

Nội lực tính toán chọn ra từ bảng tổ hợp 

Cặp M(kGm) N(kG) e01(m)=M/N e0(m)=e01+e0 

1 -27130 -322000                                                                              0,084 0,108 

2 29680 -297960 0,09 0,11 
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a. Tính toán với cặp 1: M= 27130 kGm 

 N= 322000kG  

  Độ lệch tâm :   e = e0 + 0,5h -a = 10+0,5x60 -4= 36cm       

 Chiều cao vùng nén:   x= N / Rb.b = 322000/145.50 = 44.4cm   

           x >  0h 0= 0,58x56=32,48cm  xảy ra trường hợp nén lệch tâm bé. 

            e0 = 10,08 <0,2.ho = 0,2.56 = 11,2 cm 

         x’ = h -( 1,8 + 0,5h/h0 -1,4  0 ) e0  

                = 60- ( 1,8 + 0,5.60/56- 1,4.0,58 ) .10 = 44.76 cm  

2

'
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)456(2800
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)'5,0('...
cm

xx
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xhxbReN
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ss  

     %1.0%4,0%100.
60.50
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%100.

.
min

o

s

hb

A
 

b. Tính toán với cặp 2: M= 29680 kGm 

 N= -297960kG 

   Độ lệch tâm :              

 e = e0 + 0,5h -a = 11,4+0,5x60 -4= 37,4cm       

 Chiều cao vùng nén:    

x= N / Rb.b = 297960/145.50 = 41,08cm   

           x >  0h 0= 0,58x56=32,48cm  xảy ra trường hợp nén lệch tâm bé. 

Ta có:  e0 = 11,4 cm 

              0,2.ho = 0,2.56 = 11,2 cm  

e0gh = 0,4(1,25h -  0h 0) = 0,4(1,25x60 – 32,48) = 17,01 

Vậy    0h 0   <  e0 < e0gh   

x’ = 1,8x( e0gh  - e0) +   0h 0 

 x’ = 1,8( 17,01- 11,4) + 11,2 = 21,3 cm  

2
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.
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hb

A
  

→ Vậy chọn 5ỉ30 có Aa = 35,35 và μ % = %100
6050

35,35
x

x
= 1,17% 
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* Phần tử 7 (tầng 3) 

- Chiều dài cột: l = 0,7xl = 0,7x3,6 = 2,52m 

- Độ mảnh cột: λ = lo/h = 252/60 = 4,2 <8   không phải kể đến ảnh hưởng 

của uốn dọc lấy η = 1 

- Giả thiết a = a’= 4cm; ho = 56cm 

- Độ lệch tâm ngẫu nhiên : 

e0 = max(h/25, l/600, 2cm) Vậy lấy e0 = 2,4cm 

Nội lực tính toán chọn ra từ bảng tổ hợp 

Cặp M(kGm) N(kG) e01(m)=M/N e0(m)=e01+e0 

1 -27540 -239600                                                                              0,11 0,13 

2 27380 -216900 0,12 0,14 

 

a. Tính toán với cặp 1: M= -27540 kGm 

 N= - 239600kG  

   Độ lệch tâm :   

 e = e0 + 0,5h -a = 13+0,5x60 -4= 39cm       

Chiều cao vùng nén:  

    x= N / Rb.b =239600 /145.50 = 33,04cm   

            x >  0h 0= 0,58x56=32,48cm  xảy ra trường hợp nén lệch tâm bé. 

Ta có:  e0 = 13 cm 

             0,2.ho = 0,2.56 = 11,2 cm  

 e0gh = 0,4(1,25h -  0h 0) = 0,4(1,25x60 - 32,48) =17,01cm 

Vậy   0h 0   <  e0 < e0gh   

x’ = 1,8x( e0gh  - e0) +   0h 0 

 x’ = 1,8( 17,01- 13) + 11,2 =18,4 cm  

2
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b. Tính toán với cặp 2: M= 27380 kGm 

 N= -216900kG 

   Độ lệch tâm :              

 e = e0 + 0,5h -a = 14+0,5x60 - 4= 40cm       
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 Chiều cao vùng nén: 

  x= N / Rb.b = 216900/145.50 = 33,36cm   

             x >  0h 0= 0,58x56=32,48cm  xảy ra trường hợp nén lệch tâm bé. 

Ta có:  e0 = 14 cm 

             0,2.ho = 0,2.56 = 11,2 cm  

 e0gh = 0,4(1,25h -  0h 0) = 0,4(1,25x60 - 32,48) = 17,01cm 

Vậy   0h 0   <  e0 < e0gh   

x’ = 1,8x( e0gh  - e0) +   0h 0 

 x’ = 1,8( 17,01- 14) + 11,2 = 16,61 cm  

2
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. o

s
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A
=0,1%  

→ Vậy chọn 5ỉ25 có As = 24,54cm2 và μ % = %100
6050

54,24
x

x
= 0,82% 

 

Bố trí thép cột trục a 

    

   Mặt cắt chân cột                             Mặt cắt giữa cột 

* Phần tử 13 (tầng 5) 

- Chiều dài cột: l = 0,7xl = 0,7x3,6 = 2,52m 

- Độ mảnh cột: λ = lo/h = 252/60 = 4,2 <8   không phải kể đến ảnh hưởng 

của uốn dọc lấy η = 1 

- Giả thiết a = a’= 4cm; ho = 56cm 

- Độ lệch tâm ngẫu nhiên : 

 

e0 = max(h/25, l/600, 2cm) Vậy lấy e0 = 2,4cm 
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Nội lực tính toán chọn ra từ bảng tổ hợp 

Cặp M(kGm) N(kG) e01(m)=M/N e0(m)=e01+e0 

1 -23900 -139200                                                                              0,17 0,195 

2 24280 -137200 0,176 0,2 

 

a. Tính toán với cặp 1: M= -23900 kGm 

 N= 139200kG  

  Độ lệch tâm :  

  e = e0 + 0,5h -a =19,5+0,5x60 –4= 45,5cm       

 Chiều cao vùng nén:   

 x= N / Rb.b =139200 /145.50 =19,2 cm   

 x=21,4 <  0h 0= 0,58x56=32,48cm  xảy ra trường hợp 

nén lệch tâm lớn. 

x =19,4cm >2.a = 2.4,5 = 9 cm 

      2
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Lấy thép  5ỉ16 có As =10,05cm2 

      min%33,0%100.
60.50

05,10
%100.

. o

s

hb

A
 

I V.2. cột trục b  

Tiết diện cột 500x800 

* Phần tử 2 (tầng 1) 

- Chiều dài cột: l = 0,7xl = 0,7x4,6 = 3,22m 

- Độ mảnh cột: λ = lo/h = 322/80 = 4,025 <8   không phải kể đến ảnh 

hưởng của uốn dọc lấy η = 1 

- Giả thiết a = a’= 4cm; ho = 76cm 

- Độ lệch tâm ngẫu nhiên : 

e0 = max(h/25, l/600, 2cm) Vậy lấy e0 = 3,2cm 

Nôi lực tính toán chọn ra từ bảng tổ hợp 

Cặp M(kGm) N(kG) e01(m)=M/N e0(m)=e01+e0 

1 43190 -474990 0,09 0,122 

2 28770 -558050 0,051 0,075 
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a. Tính toán với cặp 1: M= 43190 kGm 

 N= -474990kG 

   Độ lệch tâm :   

 e = e0 + 0,5h -a = 10,2+0,5x80 –4= 46,2cm       

 Chiều cao vùng nén:    

x= N / Rb.b = 474990/145.50 = 65,5cm   

 x >  0h 0= 0,58x76=44,08cm  xảy ra trường hợp nén lệch 

tâm bé. 

    e0 = 12,2 < 0,2.ho = 0,2.76 = 15,2 cm 

 x’ = h -( 1,8 + 0,5h/h0 -1,4  0 ) e0  

            = 80- ( 1,8 + 0,5.80/76- 1,4.0,58 ) .12,2 = 64,55 cm  

2
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b. Tính toán với cặp 2: M= 39300 kGm 

 N= 558050kG 

   Độ lệch tâm :              

 e = e0 + 0,5h -a = 10,2+0,5x80 - 4= 46,2cm       

 Chiều cao vùng nén: 

x= N / Rb.b = 558050/145.50 = 76.97cm   

 x >  0h 0= 0,58x76=44,08cm  xảy ra trường hợp nén lệch 

tâm bé. 

    e0 = 12,2 < 0,2.ho = 0,2.76 = 15,2 cm 

      x’ = h -( 1,8 + 0,5h/h0 -1,4  0 ) e0  

                 = 80- ( 1,8 + 0,5.80/76- 1,4.0,58 ) .7,5 = 76,5cm  

2
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→ Vậy chọn 5ỉ28 có Fa = 33,08 và μ % = %100
7650

08,33
x

x
= 0,87%  
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Bố trí thép cột trục B 

 

 

Mặt cắt chân cột                           Mặt cắt 

giữa cột 

* Phần tử 8 (tầng 3) 

- Chiều dài cột: l = 0,7xl = 0,7x3,9 = 2,73m 

- Độ mảnh cột: λ = lo/h = 273/80 =3,41 <8   không phải kể đến ảnh 

hưởng của uốn dọc lấy η = 1 

- Giả thiết a = a’= 4cm; ho = 76cm 

- Độ lệch tâm ngẫu nhiên : 

e0 = max(h/25, l/600, 2cm) Vậy lấy e0 = 3,2cm 

Nôi lực tính toán chọn ra từ bảng tổ hợp 

Cặp M(kGm) N(kG) e01(m)=M/N E0(m)=e01+e0 

1  -25080 -322200 0,077 0,101 

2  23950 -324580 0,073 0,097 

3 -16320 421900 0,038 0,062 

 

a. Tính toán với cặp 1: M= -25080kGm 

 N= -322200kG 

  Độ lệch tâm :   

 e = e0 + 0,5h -a = 10,1+0,5x80 –4= 46,1cm       

 Chiều cao vùng nén:   

 x= N / Rb.b = 322200/145.50 = 44,4cm   

 x=44,4cm >  0h 0= 0,58x76=44,08cm  xảy ra trường 

hợp nén lệch tâm bé. 
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    e0 = 10,1 < 0,2.ho = 0,2.76 = 15,2 cm 

 x’ = h -( 1,8 + 0,5h/h0 -1,4  0 ) e0  

             = 80- ( 1,8 + 0,5.80/76- 1,4.0,58 ) .10,1 = 64,7 cm  

2

'

' 3,17
)476(2800

)7,64.5,076(7,64.50.1451,46322200

)(

)'5,0('...
cm

x

ahR

xhxbReN
AA

osc

ob

ss  

min

'

%9,0%100.
7650

23,17
%100.

. x

x

hb

AA

o

ss

t  

b. Tính toán với cặp 2: M= 23950 kGm 

 N= 324580kG 

   Độ lệch tâm :              

 e = e0 + 0,5h -a = 9,7+0,5x80 –4= 45,7cm       

  Chiều cao vùng nén:   

 x= N / Rb.b = 324580/145.50 = 44,7cm   

 x=44,7cm >  0h 0= 0,58x76=44,08cm  xảy ra trường 

hợp nén lệch tâm bé. 

    e0 = 9,7 < 0,2.ho = 0,2.76 = 15,2 cm 

      x’ = h -( 1,8 + 0,5h/h0 -1,4  0 ) e0  

                 = 80- ( 1,8 + 0,5.80/76- 1,4.0,58 ) .9,7 = 69.2cm  

2

'

' 79,18
)476(2800

)2,69.5,076(2,69.50.1457,45324580

)(

)'5,0('...
cm

x

ahR

xhxbReN
AA

osc

ob

ss

   min

'

%98,0%100.
76.50

279,18
%100.

.

x

hb

AA

o

ss

t  

c. Tính toán với cặp 3: M= -16320kGm 

 N= -421900kG 

  Độ lệch tâm :              

 e = e0 + 0,5h -a =6,2+0,5x80 –4= 42,2cm       

 Chiều cao vùng nén:   

 x= N / Rb.b = 421900/145.50 = 58,2cm   

 x=58,2cm >  0h 0= 0,58x76=44,08cm  xảy ra trường 

hợp nén lệch tâm bé. 

    e0 = 6,2 < 0,2.ho = 0,2.76 = 15,2 cm 

      x’ = h -( 1,8 + 0,5h/h0 -1,4  0 ) e0  

                 = 80- ( 1,8 + 0,5.80/76- 1,4.0,58 ) .6,2 = 70,6cm  
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2

'

' 3,4
)476(2800

)6,70.5,076(6,70.50.1452,42421900

)(

)'5,0('...
cm

x

ahR

xhxbReN
AA

osc

ob

ss  

→ Vậy chọn 5ỉ22 có As = 19 và μ % = %100
7650

19
x

x
= 0,5% 

 

       Mặt cắt chân cột     Mặt cắt giữa cột 

 

* Phần tử 14 (tầng 5) 

- Chiều dài cột: l = 0,7xl = 0,7x4,6 = 3,22m 

- Độ mảnh cột: λ = lo/h = 322/80 = 4,025 <8   không phải kể đến ảnh 

hưởng của uốn dọc lấy η = 1 

- Giả thiết a = a’= 4cm; ho = 76cm 

- Độ lệch tâm ngẫu nhiên : 

e0 = max(h/25, l/600, 2cm) Vậy lấy e0 = 3,2cm 

Nôi lực tính toán chọn ra từ bảng tổ hợp 

Cặp M(kGm) N(kG) e01(m)=M/N e0(m)=e01+e0 

1 18090 -208560 0,086 0,11 

2 -16320 -233600 0,069 0,093 

 

a. Tính toán với cặp 1: M= 18090 kGm 

  N= -208560kG 

Độ lệch tâm :   

 e = e0 + 0,5h -a = 11+0,5x80 –4= 47cm       

Chiều cao vùng nén:    

x= N / Rb.b = 208560/145.50 = 28,7cm   
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 x =28,7<  0h 0= 0,58x76=44,08cm  xảy ra trường hợp 

nén lệch tâm lớn 

x = 32,08cm >2.a = 2.4,5 = 9 cm 

   2

'

' 4,13
)476(2800

)08,32.5,07647.(208560

)(

)5,0.(
cm

ahR

xheN
AA

osc

o

ss  

b. Tính toán với cặp 2:        M= -16320 kGm 

 N= -233600kG 

Độ lệch tâm :              

 e = e0 + 0,5h -a = 9,3+0,5x80 –4= 45,3cm       

 Chiều cao vùng nén:    

x= N / Rb.b = 233600/145.50 = 32,22cm   

 x <  0h 0= 0,58x76=44,08cm  xảy ra trường hợp nén 

lệch tâm lớn. 

  x = 32,22cm >2.a = 2.4,5 = 9 cm 

     2

'

' 7,14
)476(2800

)93,35.5,0763,45.(233600

)(

)5,0.(
cm

ahR

xheN
AA

osc

o

ss  

→ Vậy chọn 5ỉ16  

 

       Mặt cắt chân cột     Mặt cắt giữa cột 
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V. Tính toán cấu kiện dầm khung: 

        Để tính cốt thép  cho các dầm,ta chọn từ bảng tổ hợp nội lực ra 

các giá trị mô men và lực cắt tại các vị trí đầu dầm và giữa dầm để 

tính,đối với các mặt cắt có giá trị tương đương nhau,lấy giá trị lớn nhất để 

tính. 

  Dầm khung được liên kết với cột khung. Việc tính toán nội lực theo 

sơ đồ đàn hồi với 3 giá trị mô men lớn nhất tại các tiết diện giữa dầm và 

sát gối. 

- Với tiết diện M+ ta tính toán tiết diện chữ T. 

- Với tiết diện M- ta tính toán tiết diện chữ nhật  

a. Tính toán dầm khung tầng 1. 

* Dầm nhịp AB : ( Phần tử 22) 

1.Tính toán cốt thép dọc cho các dầm 

+ Sử dụng bêtông có cấp độ bền B25 có 

Rb = 14,5 MPa ; Rbt = 1,05 MPa. 

+ Sử dụng thép dọc nhóm AII có 

Rs = Rsc= 280 MPa. 

Tra bảng phụ lục 9  ta có 

ξR = 0,595 ; αR = 0,418 

a.Tính toán cốt thép dọc cho dầm tầng hầm, nhịp AB, phần tử 22(bxh = 30x75 

cm) 

Từ bảng tổ hợp nội lực ta chọn ra nội lực nguy hiểm nhất cho dầm: 

+ Gối A       :          MA  =  -26,02(T.m) =  -260,20 (kN.m)  ; 

+ Gối B       :          MB  =  -40,879(T.m) =  -408,79(kN.m)  ; 

+ Nhịp AB   :          MAB  = 35,52 (T.m) =  355,20(kN.m)  ; 

 

 

Do hai gối có mômen gần bằng nhau nên ta lấy giá trị mômen lớn hơn để tính 

cốt thép chung cho cả hai: 

  

D22

M=-40,879

M=35,52

M=-26,02

BA
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     + Tính cốt thép cho gối A và B (mômen âm) 

Tính theo tiết diện chữ nhật  bxh = 30x75 cm. 

Giả thiết a = 5 (cm) 

→  ho = 75 – 5 = 70 (cm) 

Tại gối A và B ,với M = 408,79(kN.m) 

αm  = 
2

obbhR

M
=

4

2

408,79.10

145.30.70
 =0,19 

Có   αm    < αR = 0,418 

→ = 0,5(1+ 1 2 m ) = 0,5(1+ 1 2.0,19 ) = 0,787 

As = 
os hR

M

.
=

4408,79.10

2800.0,787.70
 = 26,5 (cm2) 

Kiểm tra hàm lượng cốt thép: 

 = 
o

s

hb

A

.
.100  =

25,5

30.70
.100  =0,012  > min=0,05  

    +Tính cốt thép cho nhịp AB (mômen dương) 

Tính theo tiết diện chữ T có cánh nằm trong vùng nén với h’

f  = 10 (cm) 

Giả thiết a = 5 (cm) ho = 75-5 = 70 (cm) 

Giá trị độ vươn của cánh lấy bé hơn trị số sau: 

-Một nửa khoảng cách thông thủy giữa các sườn dọc 

0,5.(3,75 – 0,22) = 1,765 (m) 

-1/6 nhịp cấu kiện :  7,31/6 = 1,22 (m) 

→ Sc = 1,22 (m) 

TÝnh      b’

f = b + 2. Sc = 0,3 + 2.1,22 = 2,74 (m) = 274 (cm) 

Xác định :    Mf = Rb.b
’

f.h
’

f.(ho - 0,5 h’

f)  

                  = 145.274.12.( 65 – 0,5.12) = 28128840 (daN.cm) = 2812,88 

(kN.m) 

Có                Mmax = 355,2(kN.m) < Mf = 2812,88 (kN.m) → trục trung hòa đi 

qua cánh,tính toán như tiết diện chữ nhật kích thước b ’ x h = 274 x 70 (cm) 

Giá trị αm : 

αm = 
2'

ob hbR

M
=

4

2

355,2.10

145.274.70
 = 0,018 

Có        αm  < αR = 0,418 

→ = 0,5(1+ 1 2 m ) = 0,5(1+ 1 2.0,018 ) = 0,99 
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As = 
os hR

M

.
=

4355, 2.10

2800.0,99.70
 = 18,3(cm2) 

Kiểm tra hàm lượng cốt thép: 

 = 
o

s

hb

A

.
.100  =

18,3

30.70
.100  =0,87  > min=0,05  

 

 

2. Tính toán và bố trí cốt đai cho các dầm 

a.Tính toán cốt đai cho phần tử dầm 22(tầng hầm,nhịp AB) : bxh = 30x75 (cm) 

+ Từ bảng tổ hợp nội lực ta chọn ra lực cắt nguy hiểm nhất cho dầm 

Q = 237,53(kN) 

+ Bêtông cấp độ bền B25 có 

Rb = 14,5 (MPa) = 145 (daN/cm2) ; Rbt = 1,05 (MPa) = 10,5 (daN/cm2) 

Eb = 3.104 (MPa) 

+ Thép đai nhóm AI có  

Rsw = 175 (MPa) = 1750 (daN/cm2)  

Es = 2,1.105 (MPa) 

+ Chọn a = 5 cm # ho = h – a = 70-5 = 65 (cm) 

+ Kiểm tra điều kiện cường độ trên tiết diện nghiêng theo ứng suất nén chính: 

Q  0,3 w1. b1.Rb.b.ho 

Do chưa bố trí cốt đai nên ta giả thiết  w1. b1 = 1 

Ta có : 0,3.Rb.b.ho = 0,3.145.30. 65 = 84825 (daN) >Q = 23753(daN) 

→ Dầm đủ khả năng chịu ứng suất nén chính  

+ Kiểm tra sự cần thiết phải đặt cốt đai 

Bỏ qua ảnh hưởng của lực dọc trục nên φn = 0 

Qbmin = b3(1 + n)Rbt.b.ho = 0,6.1.10,5.30. 65 = 12285 (daN) 

→ Q =23753(daN) ,> Qbmin →cần phải  đặt cốt đai  chịu cắt 

+ Xác định giá trị 

Mb = b2(1 + f + n)Rbt.b.ho
2 = 2(1+0+0)10,5.30. 652 = 2661750 

(daN.cm) 

26,5
D22

26,5

218,3 cm )

(cm )
2

(28,29)

A B C
(18,47)

3Ø28+2Ø25

3ỉ28
(18,47)
3ỉ 28

(28,29)
3Ø28+2Ø25

(28,29)
3Ø28+2Ø25

(28,29)
3Ø28+2Ø25
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Do dầm có phần cánh nằm trong vùng kéo f = 0 

+ Xác định giá trị qsw : 

Để xác định qsw ta bố trí trước cốt đai như sau: 

sử dụng cốt đai 8 ,số nhánh n = 2 ,khoảng cách giữa các cốt đai theo yêu 

cầu cấu tạo 

 s = sct = min (h/3, 50cm) = 23,3 (cm) do dầm có h = 70 cm > 45 cm.chän s 

=20cm 

→ Asw = n 
4

.
2

w = 2
23,14.8

4
= 100,48 (mm2)= 1,005 (cm2) 

qsw =  
s

RA swsw .
 = 

1,005.1750

20
 = 87,9 (daN/cm) 

Co
* 2661750

174
87,9

b

sw

M
cm

q
> ho 

o

b

b
ionf

b hCh
3

22 )1(
5,2

 

2 2
(1 0 0).65 .65 52 216,6

2,5 0,6
i i

C cm C cm  

 

C*=min(Ci,2ho)=min(52 ,130)=52cm < Co
* => Co=C*=52cm. 

=>Qu=Qb+Qsw=

2 2
2
.(1 ). . . 2.(1 0).10,5.30.65

. 87,9.52 55758
52

b f bt o

sw o

o

R b h
q C daN

C
 

=>Qu>Qmax = 23753 (daN) nên không cần bố trí cốt xiên 

 

Khoảng cách lớn nhất giữa các cốt đai smax :  

smax = 
2

4 (1 ) . .b n bt oR b h

Q
= 

21,5(1 0)10,5.30.65

21669
= 92,13 (cm) 

Vậy ta bố trí cốt đai  8a200 cho dầm. 

+ Kiểm tra lại điều kiện cường độ trên tiết diện nghiêng theo ứng suất nén 

chính khi đã có bố trí cốt đai : 

Q 0,3 w1. b1.Rb.b.ho 

Với  w1 = 1 + 5 w  1,3 

Dầm bố trí 8a200 có w = 
sb

Asw

.
= 

1,005

30.20
 = 0,0017: 

  = 
b

s

E

E
= 

5

4

2,1.10

3.10
= 7 
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→ w1 = 1 + 5.7.0,0017 = 1,059  1,3 

b1= 1 – .Rb = 1- 0,01.14,5 = 0,855 

Ta thÊy : w1.  b1 = 1,059.0,855 = 0,905 1 

Ta cã 0,3. w1. b1 .Rb.b.ho = 0,3.0,905.145.30. 65 = 76804 (daN) >Q = 35138 

(daN) 

→Dầm đủ khả năng chịu ứng suất nén chính 

b.Tính toán cốt đai cho phần tử dầm còn lại : bxh = 30x70 (cm) 

Ta thấy trong các dầm có kích thước bxh = 30x70 (cm) thì các dầm có lực cắt 

tương đương nhau,dầm 10 được đặt cốt đai theo cấu tạo Φ 8a200 → chọn cốt 

đai Φ 8a200 cho toàn bộ các dầm có kích thước  bxh = 30x70 (cm) khác. 

c.Tính toán cốt treo cho dầm. 

Tại vị trí dầm phụ kê lên dầm chính cần bố trí cốt treo để gia cố cho dầm 

chính.Lực tập trung do dầm phụ truyền vào dầm chính lớn nhất tại tầng trệt là: 

P=13,138+10,57=23,708T 

 Cốt treo được đặt dưới dạng cốt đai,diện tích tính toán: 

Asw = 43,10
1750

)
650

150
1(10.708,23)1.( 3

0

SW

s

R

h

h
P

 
 

(hs = h-a-hdp) 

Dùng cốt đai  8 , có  asw = 
4

.
2

w = 
23,14.8

4
= 50,3 (mm2)= 0,503 (cm2),sè nhánh 

ns=2. số lượng cốt đai cần thiết là: 

N= 10
503,0.2

43,10

.. ss

SW

an

A
 

Đặt mỗi bên mép dầm phụ năm cốt đai,trong đoạn hs =150mm 

Khoảng cách giữa các cốt đai là 30 mm,đai trong cùng cách mép dầm phụ 30mm. 
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Phần II 

MÓNG 

( 10% ) 

 

 

 

GVHD  : TH.S TRẦN DŨNG 

SVTH                : Hoàng Minh Tân 

LỚP                   : XD1301D 

MSV                  : 1351040044 

 

nhiệm vụ 

1. Thiết kế sàn tầng điển hình. 

2. Thiết kế cầu thang bộ. 

3. Thiết kế cốt thép khung trục C. 

4. ThiÕt kÕ mãng dƣới khung trôc C. 
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I. Số liệu công trình: (nhà nhiều tầng): 

- Số liệu tải trọng tính toán( tính chung cho cột C1, 

C51) 

 No =   274  (T) 

 Mo =   16  (Tm) 

 Qo =    7  (T)  

2. Nền đất: 

Cao trình mặt đất tự nhiên : +0.00m. 
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-0.6
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-4.6

-6.6

-8.6

-10.6

-12.6

-14.6

-16.6

-18.6

-20.6

-22.6

-24.6

-26.6

-28.6

-30.6

-32.6

-34.6

-36.6

-38.6

-40.6

-42.6

-44.6

-46.6

-48.6

-50.6

-52.6

-54.6

-1.6

-16.6

-26.6

-38.6

2 BÙN SÉT NHÃO

3 SÉT PHA DẼO

4 CÁT TRUNG

CHẶT VỪA

5 SÉT PHA VÀNG

NÂU TRẠNG

THÁI CỨNG

1 ĐẤT ĐẮP

-7.1

MNN

 

Lớp 

đất 

Tên đất 

Chiều 

dày 

(m) 

Độ ẩm tự 

nhiên 

W(%)  

Dung trọng 

tự nhiên 

γw(kN/m3) 

Dung trọng 

đẩy nổi 

γñn(kN/m3) 

Tỷ trọng 

hạt  

Δ(kN/m3)  

1 Đất đắp 1 _ _ _  _ 

2 Bùn sét nhão 15 84.07 14.49 6.23   

3 Sét pha dẽo 10 29 18.6 8.96 26.4 

4 Cát trung chặt vừa 12 14 18.1 9.82 26.3 

5 

Sét pha vàng nâu 

trạng thái cứng 

Rất 

sâu 

17.16 20.6 11.1 27.1 
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Lớp 

đất 

Tên đất 

Hệ số 

rỗng tự 

nhiên e 

Giới hạn 

nhaõo 

WL(%) 

Giới 

hạn dẻo 

Wp(%) 

Độ 

sệt B 

Modul 

biến 

dạng 

E(kN/m2) 

Lực dính 

kết 

C(kN/m2) 

Góc ma 

sát trong

(độ)  

1 Đất đắp _ _ _ _ _ _ _ 

2 Bùn sét nhão 2.27 61.75 32.17 1.75 _ 7.6 0
o
49’ 

3 Sét pha dẽo 0.83 32.1 24.1 0.612 7600 23 17
o
52’ 

4 

Cát trung chặt 

vừa 

0.66 _ _ _ 24000 _ 33
o
 

5 

Sét pha vàng 

nâu trạng thái 

cứng 

0.543 33.6 16.92 0.01 4600 28.1 20
o
28’ 

 

II.Yêu cầu : 

1.1.5.1.1.1 Nội dung gồm: 

1.1.5.1.1.2 Bước 1:  Thu thập và xử lý tài liệu (gọi tắt là tài liệu) gồm:                   

  + Tài liệu về công trình: (N0, M0, Q0) 

 + Tài liệu về địa chất:                                                     

        + Các tiêu chuẩn xây dựng [S], 
L

S  ...  

1.1.5.1.1.3 Bước 2: Phương án hệ móng cọc đài thấp 

1.1.5.1.1.4 Bước 3:  Vật liệu 

 - Cọc: mác bê tông  Rn. Rk 

           cốt thép  Ra 

        - Lớp bảo vệ.  

 - Đài: mác bê tông, thép, bảo vệ 

Bước 4:  Độ sâu đáy đài: 

 h  0,7hmin 

      
d

oo

B

Q
tgh

1

min )
2

45(  

Bước 5:  Chọn các đặc trưng của móng cọc, gồm: 

 - Cọc:  + lc , Fc , n (số lượng cọc)  
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+ Bố trí theo kiểu lưới hay hoa thị 

đều hoặc không đều 

 -  Đài cọc: Bđ  Lđ (từ việc bố trí cọc)  hđ và H0đ. 

Bước 6:  Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc: (tải đứng và ngang-nếu cần) 

  §/kiÖn kiÓm tra:   PPo max  

     
2

max

max

i

oxo

o
y

yM

n

N
P  

Bước 7:  Kiểm tra cọc  

 - Giai đoạn thi công: cẩu, lắp cọc.   

  

Bước 8: Kiểm tra tổng thể móng cọc (coi là móng khối qui ước) 

 - Kiểm tra áp lực dưới đáy móng khối  

      - Kiểm tra độ lún:   ghSS   

Bước 9:  Kiểm tra đài cọc  

- Tính toán chiều dày đài: 

 Tính đâm thủng của cột. 

 Tính toán cường độ trên tiết diện nghiêng. 

 Tính toán đâm thủng của cọc ở góc- nếu cần 

     → Tính toán cốt thép. 
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Bước 10:  Cấu tạo. 

Bước 11:  Bản vẽ. 
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I. Tài liệu thiết kế  

I.1. Tài liệu công trình  

- Đặc điểm kết cấu: nhà nhiều tầng có 1 tầng hầm 

     . Tiết diện cột: 

Cột Kích thƣớc(m) 

A5,F5 660x550 

B5,C5,D5,E5 800x800 

  

 

- Tải trọng tính toán tại cốt 0,0 

 

TẠI CHÂN CỘT 

Cột Tổ hợp 

N
tt
 Mtu

tt
 Qtu

tt
 

T Tm T 

A5 Nmax 274 16 7 

B5 Nmax 497.3 5.3 6.13 

C5 Nmax 461 8.1 4.54 

D5 Nmax 461 8.1 4.54 

E5 Nmax 497.3 5.3 6.13 

F5 Nmax 274 16 7 

 

Ta Tính toán tải trọng cho 2 đài 

M1 ( gồm cọc A5, F5) 

M2 ( gồm cọc B5, C5, D5, E5) 

 

- Tổ hợp  tải trọng tiêu chuẩn: Không có tổ hợp tải trọng tiêu chuẩn nên số liệu tại 

trọng tiêu chuẩn tại cốt  0,0 có thể được lấy như sau: 

n

Q
Q

n

M
M

n

N
N

tt

otc

o

tt

otc

o

tt

otc

o ;;  

( chọn n = 1,2). 

Tải trọng tiêu chuẩn tại cốt 0,0:  
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TẠI CHÂN CỘT 

Cột Tổ hợp 

N
tc
 

(T) 

Mtu

tc
 

(Tm) 

Qtu

tc
 

(T) 

A5 Nmax 228.3 13.3 5.83 

B5 Nmax 414.4 4.42 5.11 

C5 Nmax 384.2 6.75 3.78 

D5 Nmax 384.2 6.75 3.78 

E5 Nmax 414.4 4.42 5.11 

F5 Nmax 228.3 13.3 5.83 

 

Nhận xét độ lệch tâm: m
N

M
e

y

o
y 05,0

3.228

3.13
 

Độ lệch tâm nhỏ. 

.Địa chất công trình: 

Lớp 1:  Đất đắp 

- Nằm từ mặt đất tự nhiên sâu từ -0.6m đến -1.6m: lớp đất này sẽ được loại 

bỏ sau khi làm tầng hầm 

 Lớp 2: Bùn sét nhão 

- Có độ sâu –1.6m đến -16.6m 

- Màu xám đen,ở trạng thái chảy,khả năng chịu tải yếu có chiều dày khá 

lớn 15m,không thể làm nền cho công trình 

 Lớp 3: Sét pha dẽo 

- Có độ sâu từ -16.6m đến –26.6m 

- Màu nâu,ở trạng thái dẽo,khả năng chịu tải vừa,chiều dày khá lớn 10m,có 

thể xem xét làm nền cho công trình 

 Lớp 4: Cát trung chặt vừa  

- Có độ sâu từ -26.6đến –38.6m 

- Màu xám trắng,ở trạng thái chặt vừa,khả năng chịu tải khá,chiều dày khá 

lớn 12m,có thể làm nền cho công trình 
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Lớp 5: Sét pha vàng nâu trạng thái cứng 

- Rất sâu 

- Màu vàng nâu,ở trạng thái cứng,khả năng chịu tải lớn,biến dạng lún 

nhỏ,chiều dày lớn,tuy nhiên ở khá sâu -38.6m,thích hợp cho phương án 

làm cọc nhồi,các phương án khác cần xem xét kỹ khi làm nền cho công 

trình 

.Địa chất thủy văn : 

Mực nước ngầm xuất hiện tại khu vực xây dựng công trình thay đổi theo 

mùa tuy nhiên mực nước tĩnh đo được tại cao độ -7.1m .Như  vậy, khi thi 

công đài móng và tầng hầm tại cao độ -3.6m không bị ảnh hưởng bởi mực 

nước ngầm 

I.3. Tiêu chuẩn xây dựng.  

 Độ lón cho phép Sgh  = 8 cm . Chênh lún tƣơng đối cho phép gh
L

S
= 0,3 %  

II. Đề xuất phương án: 

- Công trình có tải trọng  khá lớn, Khu vực xây dựng biệt lập, bằng phẳng. 

 Nƣớc ngầm không xuất hiện trong phạm vi khảo sát 

- Chọn giải pháp móng cọc đµi thấp. 

 Phƣơng án 1: dùng cọc BTCT 25 x 25 cm, đµi đặt vào lớp 1, mũi cọc hạ 

sâu xuống lớp 3  khoảng 2 ÷ 4m.  

 Phƣơng án 2: dùng cọc BTCT 35 x 35 cm, đµi đặt vào lớp 1, mũi cọc hạ 

sâu xuống lớp 3  khoảng 4 ÷ 5m.  

Ở đ©y chọn phƣơng án2  

III. Phương pháp thi công và vật liệu móng cọc. 

Đai cọc: 

        + Bê tông : B25  có Rn = 1450 T/m2, Rk = 105 T/m2 

        + Cốt thÐp:   < 10 - AI;  ≥ 10 - AII 

        + Bê tông lót:   Mác100#  dày 10 cm 

        + Đµi liên kết ngàm với cột và cọc (xem bản vẽ ). Thép của cọc neo trong 

đµi   20d  ( ở đ©y chọn 40 cm ) và đầu cọc trong đµi 10 cm  
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Cọc đóc sẵn:  

        + Bê tông : B30  Rn = 1700 T/m2  

        + Cốt thÐp:  AII, AI 

        + C¸c chi tiết cấu tạo xem bản vẽ. 

IV. tính toán móng cọc 

Đài M2 

IV.1: Chọn độ chôn sâu của đáy đài: 

Trong thiết kế: giả thiết tải trọng ngang do đất từ đáy đài trở lên tiếp nhận nên 

muốn tính toán theo móng cọc đài thấp phải thoả mãn điều kiện sau: 

   min7,0 hh  

h - độ chôn sâu của đáy đài 

mtg
b

Q
tgh

o
oo 88.0

545,1

83.5
)

2

'490
45()

2
45(min  

Q : Tổng  lực ngang theo phương vuông góc với cạnh b của đài: Qx = 5.83 T 

; : góc nội ma sát và trọng lượng thể tích đơn vị của đất từ đáy đài trở lên:  

 = 490o ' ;  = 1,45 (T/m3) 

b : bề rộng đµi chọn sơ bộ b =5 m 

       0,7hmin  =  0,7.0,88 = 0,61m ;  ở đ©y chọn h = 1,5 m > 0,42m 

IV.2: Chọn cọc và xác định sức chịu tải của cọc: 

IV.2.1. Chọn cọc: 

- Tiết diện cọc 35  35 (cm) . Thép dọc 4  16 AII 

- Chiều dài cọc: chọn chiều sâu cọc hạ vào lớp 4 cát trung, chặt vừa khoảng 

1.8m  chiều dài cọc  

         lc = (1.6+15+10+1.8) - 5.6 - 1,5 +0.1 = 21,4 m lấy bằng 28,5m 

Cọc đƣợc chia thành 3 đoạn dai 9,5m. Nối bằng hàn bản mã.  

IV.2.2. Sức chịu tải của cọc:  

1-a .Sức chịu tải của cọc theo vật liệu: 

Bªt«ng B30 → 2/2200 mTRn              

Cốt thép AII: 2/000.28 mTRa  

PVL = m. (Rb Fb + Ra Fa)   
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Trong đã:   m : hệ số điều kiện làm việc phụ thuộc loại móng và số lƣợng cọc 

trong   

                         chọn m =1. 

          Thép 16    Fa: diện tích cốt thép, Fa = 8,04 cm2.    

                                      Fb: diện tích phần bêtông 

                                      Fb = Fc - Fa = 0.35x0.35-8,04.10-4 =0.122  m2 

 PVL  = 1.(2200x0.122  + 2,8.104x 8,04.10-4 ) = 218.31 T 290,9T 

 

1-b. Sức chịu tải của cọc theo đất nền: 

  1.b.1. Xác đinh theo kết quả của thí nghiệm trong phòng (phương pháp 

thống kª): 

Sức chịu tải của cọc theo nền đất xác định theo công thức:          csgh QQP    

             sức chịu tải tính toán:  
s

gh

đ
F

P
P      

 sQ : ma sát giữa cọc và đất xung quanh cọc:  
n

i

iiis huQ
1

1  

 ih - Chiều dày lớp đất mà cọc đi qua 

 cQ  : lực kháng mũi cọc:     FRQc ..2    

 

Trong đã:   

 
21; - hệ số điều kiện làm việc của đất với cọc vuông, hạ bằng phƣơng 

pháp ép nên  121
 

       21225.035.035.0 cmxF  

iu - chu vi cọc:   mmui 4.135.04   

    R:  sức kh¸ng giới hạn của đất ở mũi cọc. Với mhm 9,30 , mũi cọc đặt ở lớp 

cát vừa, chặt vừa tra bảng đƣợc 2/4204200 mTkPaR                                         

(Tra bảng 3.4-112 – Giáo trình bài giảng Nền móng) 

    i - lực ma sát trung bình của lớp đất thứ i quanh mặt cọc. Chia đất thành các 

lớp đất đồng nhất, chiều dày mỗi lớp    2m nhƣ hình vẽ. Ta lập bảng tra đƣợc i  

theo il ( il - khoảng cách từ mặt đất đến điểm giữa của mỗi lớp chia. 

(Tra bảng 3.3-112 – Giáo trình bài giảng Nền móng) 
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1
5
0
0
0

1
0
0
0
0

1
2
0
0
0

R
A
T
 D

A
Y

-9.00

-5.60

-11.0

-13.5

-16.0

-18.0

-20.0

-22.0

-24.0

-26.0

2
0
0
0

2
0
0
0

3
0
0
0

2
0
0
0

2
0
0
0

2
0
0
0

2
0
0
0

2
0
0
0

2
0
0
0

-28.15

5
6
0
0

1
6
0
0

Ð?t Ð?p

Bùn

Sét

Nhão

Sét

Pha

D?o

Cát
Trung

Ch?t

V?a

Sét pha

vàng nâu

tr?ng thái

c?ng

0.000

2
0
0
0

2
8
5
0
0

2
0
0
0

2
0
0
0

2
0
0
0

1
4
0
0

-31.6

-33.6

-35.3
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Lớp đất Loại đất 
li 

m 

hi 

m 

i 

T/m
2
 

Lớp 2 Bùn sét nhão Đất yếu bỏ qua 

Lớp 3 Sét pha dẻo B = 0.612 

16 2 18.944 

18 2 18.992 

20 2 19.04 

22 2 19.04 

24 2 19.04 

Lớp 4 Cát trung chặt vừa 

26 2 62 

28.15 2 64.15 

31.6 2 67.28 

33.6 2 68.88 

35.3 1.4 70.24 

 

Trang bảng 3.4  ( nền và móng Trần Anh Tuấn ) 

Rn = 5620 (kpa) = 100kg/m
2
= 0.1T/m

2
 

3,03,05620
24,74,188,68228,6723,215,64262204,19204,19

204,192922,182944,18
2,121 RFhuP iiigh

       157T 

→ 
s

gh

F

P
P   Theo TCXD 205: 4,1sF   → TP 11214,112

4,1

157
 

1 .b.2.Theo kết quả thí nghiệm xuyên tĩnh CPT: 

csgh QQP    

s

gh

F

P
P  

Trong đã: 

+ FqkQ cmc .  : sức cản ph¸ hoại của đất ở mũi cọc. 

        k -  hệ số phụ thuộc loại đất và loại cọc: tra bảng có: k = 0,5. 

      TFqkQ cmc 5,7335,035,0.1200.5,0.  

+ i

i

ci

s h
q

uQ ..  : sức kháng ma sát của đất ở thành cọc. 
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      i - hệ số phụ thuộc loại đất và loại cọc, biện pháp thi công, tra bảng trang 124.  

3
= 30, l3 = 10 m ; qc1 = 15KG/cm2   

4
=100, h3 = 12 m ; qc4 = 45KG/cm

2
  

      Tkgl
q

uQ i

i

ci
s 988322030352.0)430.

100

45
1000.

30

15
(120.   

s

gh

F

P
P   Theo TCXD 205: 32sF   

Ta chọn 5,2sF           

 Vậy: TT
QQ

F

P
P cs

s

gh
696,68

5,2

5,7398

5,2
 

1.b.3.Theo kết quả thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT: theo công thức 

Meyerhof 

       csgh QQP ;     
s

gh

F

P
P   

+ cmc FNmQ ..   sức kháng phá hoại của đất ở mũi cọc  

( mN  - số SPT của lớp đất tại mũi cọc).  

+ 
n

i

iis lNUnQ
1

.. : sức kháng ma sát của đất ở thành cọc. 

iN  - số SPT của lớp đất thứ i mµ cọc đi qua (bỏ qua lớp 2)  

(Với cọc ép:  m = 400, n = 2)  

    TFNmQ cmc 8,780112,0.16.400..  

     TlNUnQ
n

i

iis 4.164)5.161,1.10.(1.2..
1

  

s

gh

F

P
P   Theo TCXD 205: 35,2sF  

Ta chọn 5.2sF           

TkN
F

QQ
P

s

sc 7,5636,567
5.2

4,1648,780
 

 Sức chịu tải của cọc lấy theo kết quả xuyên tiêu chuẩn [P] = 567 T 
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IV.3. Xác định số lượng cọc và bố trí cọc trong móng:  

     Số lượng cọc sơ bộ xác định như sau:  
P

N
n             

  Do độ lệch tâm bộ nên ở đây chọn:   1 

76,8
7,56

414
.2,1n ;    chọn n=9 cọc và bố trí như sau: 

 

(khoảng cách các cọc 900mm) 

(Từ tim cọc biên đến mép 400mm) 

IV.4. Đài cọc 

- Từ việc bố trí cọc nhƣ trên  kích thƣớc đµi: 

       Bđ  Lđ = 2.6  2.6  m 

IV.5. Tải trọng phân phối lên cọc. 

- Theo các giả thiết gần đóng coi cọc chỉ chịu tải dọc trục và cọc chỉ chịu nén 

hoặc kéo   

+ Trọng lƣợng của đµi và đất trên đµi:   

        ThFG tbmdd 28,202.5,1.6,2.6,2..  

+ Tải trọng tiêu chuẩn tác dụng lên cọc đƣợc tính theo công thức: 

n

i

i

i

tc

x
tc

i

y

yM

n

N
P

1

2

.
 

900 900

2
6
0
0

1 2 3

4

7

5

8

6

9

x

y

1
3
0
0

1
3
0
0

1300 1300
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Trong đó: d

tc

o

tc GNN  → tải trọng tiêu chuẩn tại đáy đài 

TN tc 68,43428,204,414  

d

tc

oy

tc

ox

tc

x hQMM  → mô men Mx tiêu chuẩn tại đáy đài. 

)(64,145,111,542,4 TmM tc

x  

6

1

2

i

iy = 6*0.9
2
 = 4,86 

Lập bảng tính: 

Cọc )(myi   
3

1

2

i

iy  )(TPi  

1 -0.9 4.86 45,58 

4 -0.9 4.86 45,58 

7 -0.9 4.86 45,58 

3 

 

0.9 4.86 51 

6 0.9 4.86 51 

9 0.9 4.86 51 

2 0 4.86 48,29 

5 

 

 

0 4.86 48,29 

8 

 

0 4.86 48,29 

     

)(58,45);(51 minmax TPTP .  Tất cả các cọc đều chịu nén và đều  < TP 69  

     V. Kiểm tra tổng thể đài cọc. 

Giả thiết coi mãng cọc là móng khối quy ƣớc nhƣ hình vẽ: 

V.1. Kiểm tra áp lực dưới đáy móng khối quy ước 

- Điều kiện kiểm tra:    

pqƣ   Rđ  

       pmaxqƣ    1,2.Rđ 

- X¸c định khối mãng quy ước: 

 Chiều cao khối mãng quy ƣớc tính từ mặt đất đến mũi cọc HM = 35,5 m. 

 Dùng sơ đồ 1o đối với nền nhiều lớp: 

Diện tích đáy móng khối quy ước xác định theo công thức sau đây: 

)2)(2( 11 LtgBLtgLBLF ququdq  
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4

tb  (trong đó tb  - góc ma sát trung bình của các lớp đất từ mũi cọc trở lên) 

mL 1,21
  khoảng cách giữa 2 mép ngoài cùng của cọc theo phương x 

mB 1,21
   khoảng cách giữa hai mép ngoài cùng của cọc theo phương y 

'
''

2111
3,29

49332

3,41015

333,4521710'49015 o
oooo

tb  

Vậy kích thước đáy móng khối quy ước như sau: 

19,5)5028,121,2)(5028,121,2( '' oo

đq tgtgF m2 

- Xác định tải trọng tiêu chuẩn dưới đáy khối mãng quy ước (mũi  cọc): 

 Diện tích đáy móng khối quy ước:  
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265,1608,408,4 mmmBLF quququ  

Mô men chống uốn Wx của quF  là: 

3
2

32,11
6

08,408,4
mWx  

-35.5

1
5
0
0
0

1
0
0
0
0

1
2
0
0
0

R
A
T
 
D
A
Y

-5.60

5
6
0
0

1
6
0
0

Ð?t Ð?p

Bùn

Sét

Nhão

Sét

Pha

D?o

Cát
Trung

Ch?t

V?a

Sét pha

vàng nâu

tr?ng thái

c?ng

0.000

1
5
0
0

2
8
5
0
0

9
5
0
0

1
0
0
0
0

8
9
0
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+ Tải trọng thẳng đứng tại đáy móng khối quy ước: 

ThFN ququtc 1226)5,2865,16.(71,14,414..  

+  Mô men Mx tiêu chuẩn tại đáy đài : 

d

tc

oy

tc

ox

tc

x hQMM  

TmM tc

x 085,125,111,542,4  

ứng suất tác dụng tại đáy móng khối quy ước: 

2

max /7,74
32,11

085,12

65,16

1226
mT  

2

min /56,72
32,170

9,168

06,29

1572
mT  

2/63,73 mTtb  

+ Cường độ  tính toán của đất ở đáy khối quy ước (Theo công thức của 

Terzaghi): 

s

ccqqqu

s

gh

d
F

NcSNqSNBS

F

P
R

........5,0
 

quhq .    

3

321

332211 /66,1
9,81015

81,19,886,11045,115.
mT

hhh

hhh
 

ccqqqugh NcSNqSNBSP ........5,0  

Trong đó:  86,014,01
0,3

1,2
.2,012,01

qu

qu

L

B
S  

   1qS   

   14,114,01
0,3

1,2
.2,012,01

qu

qu

c
L

B
S   

43,152
3

7,38.41,0.14,11,26.66,1.18,34.1,2.66,1.86,0.5,0

s

gh

d
F

P
R T/m2 

       Lớp 3 cã  =330  tra bảng ta cã: N  =34,8 ; Nq = 26,1 ; Nc = 38,7  

 

Ta cã:   22 /43,152/09,54 mTRmT dtb  

 Như vậy đất nền dưới đáy móng khối quy ước đủ khả năng chịu lực. 
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Chú ý:  

Nếu dưới mũi cọc có lớp đất yếu thì phải kiểm tra khả năng chịu lực của lớp đất 

này.  

V.2. Kiểm tra lún cho móng cọc: 

Độ lún được tính với tải trọng tiêu chuẩn: 

2/63,73 mTtb  

áp lực gây lún: 

2/04,135,36.66,163,73. mThqutbgl  

Độ lún của móng cọc được tính toán như sau: 

Chia nền đất dưới đáy móng khối thành từng lớp phân tố có chiều dày 
4

quB
h

=1m 

Dùng phương pháp cộng lún phân tố: (nếu cọc đặt vào lớp thứ 4 thì dưới 

đáy móng khối quy ước coi là nền nền đồng nhất ta có thể tính lún bằng cách 

dùng kết quả của lý thuyết đàn hồi.) 

Kết quả tính toán ứng suất lập thành bảng sau: 

Tính ứng suất: 

Lớp Điểm 

tính 

)(mzi  )/( 2mTbt  

qu

qu

B

L
 

quB

z
 ok  pkozi  

III 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

0 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

2,5 

3,0 

3,5 

4,0 

4,5 

20.33 

21.28 

22.23 

23.18 

24.13 

25.08 

26.03 

26.98 

27.93 

28.88 

 

1.12 

1.12 

1.12 

1.12 

1.12 

1.12 

1.12 

1.12 

1.12 

1.12 

0 

0,20 

0,41 

0,62 

0,83 

1,03 

1,24 

1.44 

1.65 

1.86 

 

1 

0,982 

0,961 

0,884 

0,901 

0,804 

0,618 

0,539 

0,463 

0,402 

 

13.032 

12.797 

12.523 

11.520 

11.741 

10.477 

8.054 

7.024 

6.034 

5.239 

 

Tại điểm 10 ứng suất do trọng lượng bản thân của đất nền 2/88.28 mTbt  

ứng suất gây lún:  22 /77,5
5

88.28

5

1
/239,5 mTmT btz  → nên không 

cần tính lún các lớp bên dưới nữa.   
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Kết quả tính lún:   

Đất dính:  
n

i

i
i

ii
n

i

i h
e

ee
SS

1 1

21

1
1

 

  ii ee 21 ;  hệ số rỗng của đất ứng với ii pp 21 ;  

   
2

)1(
1

btiibt
ip ;   ziii pp 12  

   
2

)1( ziiz
zi  

  ih  chiều dày tầng đất thứ:  i 

   

Tầng )(mhi  )/( 2

1 mTPi  )/( 2mTzi  )/( 2

12 mTPP ziii  ie1  ie2  iS  

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

20.81 

21.76 

22.71 

23.66 

24.61 

25.56 

26.51 

27.46 

28.41 

12.91 

12.66 

12.02 

11.63 

11.11 

9.266 

7.539 

6.529 

5.636 

33.72 

34.42 

34.73 

35.29 

35.72 

34.826 

34.049 

33.989 

34.036 

0.7364 

0.7363 

0.7361 

0.7359 

0.7358 

0.7356 

0.7355 

0.7352 

0.7351 

0.7343 

0.7342 

0.7341 

0.7340 

0.7339 

0.7338 

0.7337 

0.7336 

0.7335 

0.00060 

0.00063 

0.00057 

0.00055 

0.00055 

0.00052 

0.00052 

0.00046 

0.00046 

     cmmS 5.000486.0    độ lún rất nhỏ. 

 

V.3. Tính toán kiểm tra cọc  

Khi vận chuyển cọc: tải trọng phân bố  q = . F.n    

     Trong đó:  n là hệ số động, n = 1,5 

       q = 2,5.0,35.0,35.1,5 = 0,459 T/m. 

    Chọn a sao cho 11 MM     

  a = 0,207.lc  = 0,207.9,5  1,97m 

                                   

     Biểu đồ mômen cọc khi vận chuyển 

 

M1 = 
2

2qa
 = 0,459. 1,972 /2   0,89 Tm 
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- Trường hợp treo cọc lên giá búa: để 22 MM     b  0,294 lc  = 2,793m 

  + Trị số mô men dương lớn nhất:  M2 = 
2

2qb
=0,459. 2,7932/2 = 1,79 Tm. 

 

                                 Biểu đồ mômen cọc khi dựng lên để đóng hoặc ép 

 

Ta thấy Mô men trường hợp a, nhỏ hơn Mô men trường hợp b, nên ta dùng mô 

men trường hợp b để tính toán. 

 + lấy lớp bảo vệ cốt thép cọc là a’= 3cm   chiều cao làm việc của cốt thép là: 

cmh 273300  

cmm
Rh

M
F

ao

a 63,2000053,0
28000.27,0.9,0

79,1

..9,0

22 2 

Cốt thép dọc chịu mô men uốn của cọc là )4(162 2cmFa  

   cọc đủ khả năng chịu tải khi vận chuyển, cẩu lắp. 

 - Tính toán cốt thép làm móc cẩu: 

+ Lực kéo móc cẩu trong trường hợp cẩu lắp cọc: lqFk .  

 

     lực kéo ở một nhánh, gần đúng: T
lqF

F k
k 721,8

2

5,9.459,0

2

.

2

'  

Thép móc cẩu chọn loại A-I ( thép A-I có độ dẻo cao, tránh gãy khi cẩu lắp) 

Diện tích cốt thép của móc cẩu: 2
'

79,3
23000

721,8
cm

R

F
F

a

k
a   

Chọn thép móc cẩu 16  có 24cmFa  
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V.4. Tính toán đài nhóm cọc 

Tính toán đâm thủng của cột 

Tính toán cường độ trên tiết diện nghiêng theo lực cắt. 

Tính toán đài chịu uốn. 

 

V.4.1. Tính toán đâm thủng của cột: 

tiết diện cột là (80  80) cm2 ;  

ta chọn tiết diện cổ móng tiết diện (90  90) cm2 để tính toán đài. 

(Giả thiết bỏ qua ảnh hưởng của cốt thép ngang) 

- Kiểm tra cột đâm thủng đài theo dạng hình tháp:   

 

 

   cdtdt PP  

Trong đó:   

 dtP   - lực đâm thủng, bằng tổng phản lực của cọc nằm ngoài phạm vi của đáy 

tháp đâm thủng. 

 TPPPPPPPPPdt 6,4537,5680908070604030201  

         cdtP - lực chống đâm thủng.  

kocccdt RhChCbP )()( 1221   (theo bê tông II) 
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1, 2  các hệ số được xác định như sau:  

15)
15,0

5,1
(15,1)(1.5,1 22

1

1
C

ho  

15)
15,0

5,1
(1.5,1)(1.5,1 22

2

2
C

ho  

bc  hc  - kích thước tiết diện cột  0,8x0,8m 

 h0           - Chiều cao làm việc của đài  h0 = 1,5m 

   - C1, C2 – khoảng cách trên mặt bằng từ mép cột đến mép của đáy 

tháp đâm thủng:  C1 =0,775; C2 = 0,675. 

TPcdt 5,320675.5,1.)15,08,0.(15)15,08,0.(15  

Vậy:   TPTP cdtdt 5,32066,453   

 Chiều cao đài thỏa mãn điều kiện chống đâm thủng.  

V.4.2Tính cường độ trên tiết diện nghiêng theo lực cắt: 

 

điều kiện cường độ được viết như sau: 

ko RhbQ ...  

Q- tổng phản lực của các cọc nằm ngoài tiết diện nghiêng: 

TPPPQ 1,1707,567,567,56090603  

 - hệ số không thứ nguyên 
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2

1.7,0
C

ho  

mCC 775,01
s 

034,7
15,0

5,1
1.7,0

2

 

TRhb k 06,63375.5,1.8,0.034,7... 0  

TRhbTQ ko 06,633...1,170  

 thỏa mãn điều kiện phá hỏng trên tiết diện nghiêng theo lực cắt. 

Kết luận: chiều cao đài thỏa mãn điều kiện đâm thủng của cột và cường độ trên 

tiết diện nghiêng. 

V.4.3. Tính toán đài chịu uốn: (Tính toán cường độ trên tiết diện thẳng góc) 

Ta xem đài làm việc như những bản conson bị ngàm ở tiết diện mép cột, hoặc 

mép tường. Tính mô men tại ngàm (Mô men lớn nhất) 

- Mômen tại mép cột theo mặt cắt I-I:  

        )( 0807061 PPPrM I  

Trong đã:   r1: khoảng cách từ trục cọc 6 và 7 va 8 đến mặt cắt I-I. mr 35,01
    

 TmPPPM I 54,59)7,567,567,56.(35,0).(35,0 090603  

Cốt thép yêu cầu( chỉ đặt cốt đơn) 

     FaI   = 
a

I

Rh

M

..9,0 0

   = 20015,0
28000.5,1.9,0

54,59
m   

                215cm    

     Chọn 15 18 a160  Fa = 38,175 cm2;  

Mô men tại mép cột theo mặt cắt II-II: 

        )( 04012 PPrM II  

    Trong đó:   mr 35,02
 

      TmPPPM II 54,59)7,567,567,56.(35,0).(35,0 030201   

FaII  = 
a

II

Rh

M

..9,0 0

  = 20015,0
28000.5,1.9,0

54,59
m   

215cm  

    chọn  15  18 a160 :  Fa = 38,175  cm2  
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(hàm lượng): %05,0%09,0
150260

175,38

od

a

hL

F
  

 bố trí cốt thép với khoảng cách như trên có thể coi là hợp lý. 

 VI. Cấu tạo và bản vẽ: 

Cấu tạo móng xem bản vẽ. 

Đài M1 

I.  Chọn chiều dài cọc như đài M2 

II. Chiều dày đài 1,5 m 

III. Chọn 6 cọc bố trí như sau 

 

IV.  Tính toán đài nhóm cọc 

Tính toán đâm thủng của cột 

Tính toán cường độ trên tiết diện nghiêng theo lực cắt. 

Tính toán đài chịu uốn. 

V.4.1. Tính toán đâm thủng của cột: 

tiết diện cột là (66  55) cm2 ;  

ta chọn tiết diện cổ móng tiết diện (90  90) cm2 để tính toán đài. 

(Giả thiết bỏ qua ảnh hưởng của cốt thép ngang) 

- Kiểm tra cột đâm thủng đài theo dạng hình tháp:   
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   cdtdt PP  

Trong đó:   

 dtP   - lực đâm thủng, bằng tổng phản lực của cọc nằm ngoài phạm vi của đáy 

tháp đâm thủng. 

 TPPPPPPPdt 8,1368,226090706040301  

         cdtP - lực chống đâm thủng.  

kocccdt RhChCbP )()( 1221   (theo bê tông II) 

1, 2  các hệ số được xác định như sau:  

15)
15,0

5,1
(15,1)(1.5,1 22

1

1
C

ho  

15)
15,0

5,1
(1.5,1)(1.5,1 22

2

2
C

ho  

bc  hc  - kích thước tiết diện cột  0,66x0,55m 

 h0           - Chiều cao làm việc của đài  h0 = 1,5m 

   - C1, C2 – khoảng cách trên mặt bằng từ mép cột đến mép của đáy 

tháp đâm thủng:  C1 =0,775; C2 = 0,675. 

TPcdt 5,320675.5,1.)15,08,0.(15)15,08,0.(15  

Vậy:   TPTP cdtdt 5,32068,136   

 Chiều cao đài thỏa mãn điều kiện chống đâm thủng.  

2
6
0
0

1 3

4

7

6

9

x

y

1
3
0
0

1
3
0
0

400 1800 400

1
5
0
0



Hồng Minh Tân – XD1301D           ĐỀ TÀI : TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI AN BÌNH 

Trang 158            

V.4.2Tính cường độ trên tiết diện nghiêng theo lực cắt: 

 

điều kiện cường độ được viết như sau: 

ko RhbQ ...  

Q- tổng phản lực của các cọc nằm ngoài tiết diện nghiêng: 

TPPPQ 4,688,223090603  

 - hệ số không thứ nguyên 

 

2

1.7,0
C

ho  

mCC 775,01
s 

034,7
15,0

5,1
1.7,0

2

 

TRhb k 06,63375.5,1.8,0.034,7... 0  

TRhbTQ ko 06,633...4,68  

 thỏa mãn điều kiện phá hỏng trên tiết diện nghiêng theo lực cắt. 

Kết luận: chiều cao đài thỏa mãn điều kiện đâm thủng của cột và cường độ trên 

tiết diện nghiêng. 
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V.4.3. Tính toán đài chịu uốn: (Tính toán cường độ trên tiết diện thẳng góc) 

Ta xem đài làm việc như những bản conson bị ngàm ở tiết diện mép cột, hoặc 

mép tường. Tính mô men tại ngàm (Mô men lớn nhất) 

- Mômen tại mép cột theo mặt cắt I-I:  

        )( 0807061 PPPrM I  

Trong đã:   r1: khoảng cách từ trục cọc 6 và 7 va 8 đến mặt cắt I-I. mr 35,01
    

 TmPPPM I 54,59)7,567,567,56.(35,0).(35,0 090603  

Cốt thép yêu cầu( chỉ đặt cốt đơn) 

     FaI   = 
a

I

Rh

M

..9,0 0

   = 20015,0
28000.5,1.9,0

54,59
m   

                215cm    

     Chọn 15 18 a160  Fa = 38,175 cm2;  

Mô men tại mép cột theo mặt cắt II-II: 

        )( 04012 PPrM II  

    Trong đó:   mr 35,02
 

      TmPPPM II 54,59)7,567,567,56.(35,0).(35,0 030201   

FaII  = 
a

II

Rh

M

..9,0 0

  = 20015,0
28000.5,1.9,0

54,59
m   

215cm  

    chọn  15  18 a160 :  Fa = 38,175  cm2  

(hàm lượng): %05,0%09,0
150260

175,38

od

a

hL

F
  

 bố trí cốt thép với khoảng cách như trên có thể coi là hợp lý. 

 VI. Cấu tạo và bản vẽ: 

Cấu tạo móng xem bản vẽ. 
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Phần III 

 THI CÔNG 

( 45% ) 

 

 

 

GVHD  : TH.S TRẦN DŨNG 

SVTH                : Hoàng Minh Tân 

LỚP                   : XD1301D 

MSV                  : 1351040069 

 

nhiệm vụ 

1. Thiết kế sàn tầng điển hình. 

2. Thiết kế cầu thang bộ. 

3. Thiết kế cốt thép khung trục C. 

4. ThiÕt kÕ mãng dƣới khung trôc C. 
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CHƯƠNG 1 

KHÁI QUÁT CÔNG TRÌNH 

 

1.1 NHIỆM VỤ,YÊU CẦU THIẾT KẾ 

Thiết kế biện pháp thi công các công việc chính. Được sự phân công nhiệm 

vụ của giáo viên hướng dẫn thi công, đồ án chỉ thực hiện thi công công trình với 

khối lượng công việc như sau: 

Thi công cọc khoan nhồi 

Thi công móng cọc 

Thi công cột,vách, sàn tầng hầm 

1.2 ĐẶC ĐIỂM VỀ KIẾN TRÚC, QUY MÔ CÔNG TRÌNH 

Công trình Trung Tâm Thương Mại AN BÌNH, Dĩ An Tỉnh BÌNH DƯƠNG với 

tổng diện tích mặt bằng khoảng 3284 m
2
, quy mô 15 tầng, trong đó có 01 tầng hầm 

giữ xe bên dưới công trình. 

- Công trình thuộc dạng kết cấu khung đỡ vách cứng 

- Diện tích mặt bằng hầm: (63x 54) m =3420 m
2
  

- Chiều cao công trình tính đến sàn mái: H = 46.2 m 

- Chiều cao công trình tính đến đỉnh mái: H = 49.4 m 

Tiêu chuẩn áp dụng 

TCXD 326-2004: Cọc khoan nhồi – tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu. 

TCXD 205-1998: Móng cọc – tiêu chuẩn thiết kế. 

TCVN 5308-1991: Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng. 

TCVN 1770-1986: Cát xây dựng – yêu cầu kỹ thuật 

TCVN 1771-1986: Đá dăm, sỏi dùng trong xây dựng – yêu cầu kỹ thuật 

TCVN 4506-1987: Nước dùng cho bê tông và vữa – yêu cầu kỹ thuật 

TCVN 6260-1987: Xi măng pooclang hỗn hợp – yêu cầu kỹ thuật 

TCVN 5592-1991: Bê tông nặng – yêu cầu bảo dưỡng tự nhiên. 
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TCXD 269-2002: Thí nghiệm cọc hiện trường bằng phương pháp nén tĩnh dọc trục. 

TCXD 359-2005: Cọc – thí nghiệm kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp động 

biến dạng nhỏ 

TCXD 358-2005: Cọc khoan nhồi – phương pháp xung siêu âm xác định tính 

đồng nhất của bê tông. 

TCXD 356-2005: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – tiêu chuẩn thiết kế 

TCXD 309-2004: Công tác trắc địa trong xây dựng công trình – Yêu cầu chung. 

TCVN 3972-1985: Công tác trắc địa trong xây dựng. 

1.3 ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH  

Tại thời điểm khảo sát (cuối tháng 11 năm 2003), mực nước ngầm tại cao độ -

7.1 m. Địa chất công trình được khoan thăm dò và khảo sát như sau: 

Lớp 1: Đất đắp 

Nằm từ mặt đất tự nhiên sâu từ ±0.600m đến -1.600m. 

Lớp 2: Bùn sét nhão 

 Sâu từ –1.600m đến -16.600m 

Lớp 3: Sét pha dẽo 

Có độ sâu từ -16.600m đến –26.600m 

Lớp 4: Cát trung chặt vừa  

Có độ sâu từ -26.600m đến –38.600m 

Lớp 5: Sét pha vàng nâu trạng thái cứng 

Có độ sâu từ –38.6m trở xuống 

1.4 ĐIỀU KIỆN THI CÔNG 

1.4.1 Nguồn nước thi công 

Sử dụng đường ống cấp nước Bình Dương đi ngang qua công trình đáp ứng đủ 

nước sử dụng cho công trình thi công. Để dự phòng cho trường hợp cúp nước đột 

xuất ta tiến hành khoan thêm 1 giếng nước đường kính khoảng 0.5m để lấy nước. 

1.4.2 Nguồn điện thi công 

Trong quá trình thi công công trình nguồn điện cung cấp cho quá trình thi công 

là sử dụng mạng điện thành phố. Ngoài ra, để đảm bảo cho nguồn điện luôn có tại 
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công trường thì ta dự trù bố trí 1 máy phát điện trong trường hợp điện thành phố 

cúp đột xuất. Đường dây điện gồm: 

- Dây chiếu sáng và phục vụ sinh hoạt 

- Dây chạy máy và phục vụ thi công 

- Đường dây điện thắp sáng được bố trí dọc theo các lối đi có gắn bóng đèn 

100W chiếu sáng tại các khu vực sử dụng nhiều ánh sáng. 

* Lưu ý : 

Nếu đặt trên cao phải chú ý đến chiều cao không cản trở xe và có treo bảng 

báo độ cao. Nếu đặt ngầm dưới đất phải bao bọc hoặc che chắn đúng qui định về 

an toàn điện. 

Đèn pha được bố trí tập trung tại các vị trí phục vụ thi công, xe máy, bảo vệ ngăn 

ngừa tai nạn lao động. 

Đặt biển báo về an toàn điện tại những nơi nguy hiểm dễ xảy ra tai nạn. 

1.4.3 Tình hình cung ứng vật tư 

Công trình đang thi công tại BÌNH DƯƠNG là trung tâm thương mại và dịch vụ lớn 

của nước ta có nhiều khu công nghiệp và xí nghiệp đủ cung ứng vật tư và các thiết bị 

máy móc thi công cho công trình và được vận chuyển đến công trình bằng ô tô. 

 * Nhà máy xi măng Hà Tiên, bãi cát đá, nhà máy gạch Thủ Đức và những 

nhà máy Bêtông tươi ở gần thuận tiện cho công tác vận chuyển và đổ Bêtông. 

 * Sử dụng copha FUVI. 

 * Vật tư được vận chuyển đến công trình theo yêu cầu thi công và được 

chứa trong các kho bãi tạm để dự trữ. 

1.4.4 Nguồn nhân công xây dựng và lán trại công trình 

Nguồn nhân công chủ yếu là nội trú trong nội thành và các vùng ngoại thành 

lân cận sáng đi chiều về, do những vị trí đất xung quanh chưa xây dựng hết nên có 

thể thuê đất để dựng lán trại tạm thời cho công nhân ở xa, đảm bảo nguồn nhân lực 

cho công trình. . 

Dựng lán trại cho ban chỉ huy công trình, nhà bảo vệ và các kho bãi chứa vật liệu. 

Vị trí xây dựng công trình không nằm trong trung tâm thành phố nên việc bố 

trí kho bãi có nhiều thuận lợi 
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Diện tích kho bãi chứa vật liệu được cân đối theo số lượng vật tư cần cung 

cấp, vừa đảm bảo cho tiến độ thi công ,vừa đảm bảo tránh tồn đọng vật tư. 

1.4.5 Điều kiện thi công 

Do vị trí công trình không nằm trong nội thành thành phố nên việc thi công có 

nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp nhiều khó khăn: 

Thuận lợi: 

- Tại địa điểm thi công công trình nằm ngay trung tâm quận 3 nên nguồn 

điện, nước, đường giao thông và cơ sở hạ tầng đều rất hoàn chỉnh. 

- Từ công trình đến các chỗ cung ứng vật tư cơ sỡ hạ tầng rất hoàn hảo nên 

việc cung cấp vật tư và thiết bị, máy thi công dễ dàng. 

- Điện được cung cấp từ nguồn điện của thành phố  

- Nước được cung cấp từ nguồn nước thành phố 

- Nhân công được thuê tại địa phương  

- Máy móc thiết bị thuê ở các đơn vị thi công chuyên ngành tại địa phương 

Khó khăn: 

- Mặt bằng thi công chật hẹp, nên việc bố trí kho bãi, láng trại và các bộ 

phận gia công hết sức là tiết kiệm diện tích. Từ đó việc dự trữ vật tư, đưa phương 

tiện thi công vào công trình phải được tính toán một cách rất chặt chẽ. 

- Hai mặt của công trình tiếp giáp với các công trình hiện hữu, 2 mặt còn lại 

giáp đường nên có nhiều khó khăn về mặt kỹ thuật khi thi công khu vực tiếp giáp, 

nhất là khi thi công phần móng công trình. 

- Phương hướng,biện pháp thi công: 

- Khối lượng thi công công trình rất lớn. Nhà 14 tầng nổi+ 1 tầng hầm. Nên 

kết hợp thi công thủ công và thi công cơ giới là hợp lý nhất 

- Phương hướng thi công từng công đoạn công trình theo trình tự hợp lý nhằm 

bảo đảm tiến độ hoàn thành công trình sớm nhất 
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CHƯƠNG2 

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 

2.1 CHUẨN BỊ MẶT BẰNG THI CÔNG 

2.1.1 Giải phóng mặt bằng 

San ủi nền để lấy lại cốt cao trình. Tạo các rãnh thoát nước hai bên dọc theo 

công trình để mặt bằng thi công luôn đảm bảo khô ráo không ảnh hưởng tới quá 

trình thi công. 

2.1.2 Định vị công trình 

Dẫn mốc trắc đạt vào công trình để phục vụ cho công tác định vị trục, chuẩn 

bị thi công. Vị trí mốc chuẩn được bố trí trên tổng mặt bằng bên đưới. Mốc chuẩn 

được bố trí ở 3 góc của công trình, cách vách trong rào 1m.  

Tiến hành lập hệ lưới khống chế, định vị các trục của công trình. 

Tiến hành lập hệ thống tường rào bao che bằng tole cao 3m bốn mặt công 

trình. 

2.2 CHUẨN BỊ NHÂN LỰC, VẬT TƯ THI CÔNG 

2.2.1 Máy móc, phương tiện thi công 

Các loại máy móc, phương tiện phục vụ thi công chủ yếu sau 

- Công tác trắc đạc: 

- Máy kinh vĩ: định vị tim, cốt công trình. 

- Máy thuỷ bình: đo độ chênh cao. 

- Công tác phần ngầm: 

- Dàn máy khoan 

- Cần trục tự hành bánh xích 

- Máy đào gầu sấp, gầu ngửa 

- Công tác bêtông: 

- Máy trộn: Trộn vữa tô trát hoặc trộn bê tông khối lượng nhỏ. 

- Với bêtông khối lớn, chọn phương án sử dụng bêtông thương phẩm. 

- Các loại đầm mặt, đầm dùi.  
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- Công tác cốt thép 

- Máy duỗi cốt thép 

- Máy cắt, máy uốn cốt thép. 

- Công tác cốppha, cây chống: Sử dụng cốppha nhựa FUVI tiêu chuẩn kết 

hợp với cốppha gỗ, cây chống sắt tiêu chuẩn kết hợp với cây chống gỗ 

- Ngoài ra, cần trang bị thêm máy vận thăng, cần trục tháp khi tiến hành xây 

dựng phần công trình trên cao. Trang bị thêm máy phát điện dự phòng để không 

ảnh hưởng tới tiến trình thi công công trình. 

2.2.2 Nguồn cung ứng vật tư 

Được cung cấp bởi các nhà máy cung ứng vật tư, nhà máy chế tạo bê tông… có 

giấy chứng nhận của nhà sản xuất, đảm bảo cả chủng loại và chất lượng. 

2.2.3 Nguồn nhân công 

Lựa chọn, tuyển nguồn nhân công trên địa bàn thành phố đáp ứng các yêu 

cầu về trình độ văn hóa, kỹ thuật do BCH công trình đưa ra. 

Nguồn nhân công được phân làm các tổ đội chính như sau: 

- Tổ đội đào đất; 

- Tổ đội coppha; 

- Tổ đội cốt thép; 

- Tồ đội xây - tô; 

- Tổ đội sơn; 

- Tổ đội ốp lát; 

- Tổ đội lắp ráp cửa và hoàn thiện khác. 

2.2.4  Thiết bị văn phòng bch công trường, kho bãi: 

Do công trình xây dựng tại địa bàn thành phố nên không yêu cầu xây dựng lán trại 

cho công nhân. Điều này, cũng tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bảo vệ, trực 

đêm. 

 Văn phòng cho BCH công trường, do điều kiện mặt bằng thi công chật hẹp 

cộng với việc tận dụng các văn phòng sẵn có bên cạnh công trình, nên văn phòng 

BCH được bố trí ngay tại khu vực bên cạnh công trình. 
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CHƯƠNG3 

THIẾT KẾ BIỆN PHÁP THI CÔNG PHẦN NGẦM 

3.1 MẶT KIẾN TRÚC 

Công trình có 1 tầng hầm. Cao độ sàn tầng hầm là -3.600m  

Tường tầng hầm: 0.3m 

3.2 MẶT KẾT CẤU 

Công trình sử dụng giải pháp móng cọc khoan nhồi D1000. Cao độ mũi cọc  -

48.500m 

Đáy móng đặt ở cao trình -5.800 m 

3.3 PHƯƠNG ÁN THI CÔNG PHẦN NGẦM 

3.3.1 Yêu cầu 

Với giải pháp kết cấu móng như trên, thì phương án thi công phần ngầm công 

trình phải giải quyết tính ổn thỏa giữa 2 công tác chủ yếu là đào đất và thi công 

móng.  

Phương án chọn phải dựa trên cơ sở tạo điều kiện thuận lợi cho 2 công tác đào 

đất và thi công móng được tiến hành thuận lợi, không chồng chéo, cản trở lẫn nhau. 

3.3.2 Nội dung phương án 

Phương án thi công phần ngầm thực hiện theo trình tự như sau: 

 - Tiến hành thi công cọc nhồi trên mặt bằng tự nhiên 

 - Thi công hệ thống cừ Larsen chống vách đất quanh chu vi công trình. 

 - Đào đất bằng cơ giới đến cao trình -5.700 (Trừ các vị trí có cọc nhồi). 

Sau đó cho thi công đất bằng thủ công đến cao trình -5.900 m, và đào đất tại 

các vị trí có cọc nhồi. 

 - Thi công móng: 

.Đập đầu cọc một đoạn 1m, để lấy cốt thép neo vào đài cọc. 

.Đổ bêtông lót hố móng, thi công cốt thép, coppha đài móng,đà 

kiềng. 

.Thi công nền tầng hầm 

         - Thi công tường tầng hầm. 



Hồng Minh Tân – XD1301D           ĐỀ TÀI : TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI AN BÌNH 

Trang 168            

CHƯƠNG4 

THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI 

 

TRÌNH TỰ THI CÔNG CỌC NHỒI NHƯ SAU :  

1. Định vị vị trí khoan cọc và tiến hành khoan lỗ đặt ống định vị, đất được 

lấy bằng gầu khoan và được chở đi bằng xe tải  

2. Khoan tạo lỗ đến độ sâu thích hợp thì tiến hành hạ ống chống vách 

3. Khoan cọc đến độ sâu thiết kế  

4. Nạo vét hố khoan  

5. Hạ lồng thép vào hố khoan 

6. Lắp đặt ống TREME  

7. Thổi rửa hố khoan  

8. Đổ bê tông cho hố khoan  

9. Rút ống chống vách 

10.Kết thúc quá trình thi công cọc, di chuyển cần khoan sang vị trí khác      

4.1 CHUẨN BỊ VẬT TƯ THIẾT BỊ THI CÔNG CỌC 

Thiết bị thi công cọc tại công trường phải đảm bảo thi công an toàn, nhanh 

chóng và hiệu quả theo đúng yêu cầu thiết kế. Các thiết bị thi công cần có các 

chứng chỉ kiểm định phù hợp. 

NT cần huy động đầy đủ thiết bị để công việc được tiến hành đúng tiến độ thi 

công. 

4.1.1 Chuẩn bị máy khoan 

Trước khi đưa máy vào hoạt động khoan, máy khoan phải được bảo dưỡng và 

vận hành thử đảm bảo không bị trục trặc trong quá trình khoan. 

Đưa máy vào vị trí : 

+ Định vị tim cọc xong, đưa máy vào vị trí. Trên máy khoan có level để cân 

chỉnh máy nằm trên mặt phẳng ngang. 

+ Cần khoan phải được điều chỉnh cho thẳng đứng và đúng tim cọc, độ 

nghiêng  của cần khoan không vượt quá 1%. 
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+ Kiểm tra độ thẳng đứng cần khoan bằng quả dọi hoặc bằng máy kinh vĩ. 

Với chiều dài 1 đoạn thường là 15m thì độ lệch giữa 2 đầu cần phải nhỏ hơn 15cm 

tương ứng với ½ đường kính cần khoan. 

4.1.2 Chuẩn bị ống vách 

Ống vách có đường kính lớn hơn đường kính danh nghĩa của cọc 100mm, độ 

dày 10mm. Đầu trên của ống vách hàn 2 tai để ống vách không bị tuột xuống sâu 

quá ngoài ý muốn. 

Ống vách dài 6m. 

Ống vách trước khi hạ không bị biến dạng lớn, kích thước trong ống vách chổ 

nhỏ nhất phải lớn hơn đường kính gàu khoan để không ảnh hưởng đến việc di 

chuyển của gàu khoan trong ống vách. 

Việc hạ ống vách phải đảm bảo: Ống vách sau khi hạ phải đảm bảo các sai số 

nằm trong giới hạn sau:  

+ Độ nghiêng ≤ 1/100 

+ Sai số toạ độ tâm ống vách trên mặt bằng ≤ 7cm theo mọi phương. 

+ Việc kiểm tra sai số trên có thể thực hiện bằng phương pháp sau: 

+ Kiểm tra độ nghiêng: Đo trên miệng ống vách. Để tăng độ chính xác, dùng 

cây thước thẳng dài từ  3m đặt trên miệng ống vách. Đo độ chênh lệch cao độ 2 

đầu cây thước bằng thước thép hoặc máy toàn đạc. Nếu độ lệch cao độ ≤  1/100 

chiều dài thước là đạt yêu cầu. 

+ Sai số tọa độ tâm ống vách trên mặt bằng có thể kiểm tra lại bằng máy 

toàn đạc hoặc kiểm tra so với 3 điểm gửi ban đầu. 

4.1.3 Bentonite 

Dung dịch bentonite trước khi đưa xuống hố khoan để tiến hành khoan phải 

đảm bảo các thông số theo bảng sau ( Yêu cầu thiết kế) : 
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Chỉ tiêu cơ lý 

Yêu cầu dung dịch 

khoan trước khi thi 

công 

Phương pháp thử 

Tỷ trọng 1,05 ÷ 1,15 Cân tỷ trọng 

Độ nhớt (s) 18 ÷ 45 

Thời gian chảy qua phễu tiêu chuẩn 

700ml/500ml 

Độ Ph 7 ÷ 9 Giấy Ph 

Hàm lượng cát <6% Dụng cụ đo hàm lượng cát 

 

Dung dịch bentonite có thể cho phép sử dụng lại nhiều lần sau khi đã qua 

công đoạn xử lý. Việc xử lý dung dịch bentonite gồm các bước sau : 

+ Xử lý cát có thể bằng máy sàng cát hoặc bằng bể lắng. 

+ Xử lý độ nhớt, tỷ trọng và độ pH bằng cách trộn thêm bentonite mới hoặc 

trộn thêm một số loại phụ gia  

Bentonite sử dụng trong quá trình thi công bị hao hụt dần và được bổ sung 

bằng bentonite mới do đó dung dịch bentonite luôn đảm bảo yêu cầu. 

 

 

Hình ành minh họa máy móc phục vụ cho việc cung cấp và xử lý bentonite 



Hồng Minh Tân – XD1301D           ĐỀ TÀI : TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI AN BÌNH 

Trang 171            

4.1.4 Bê tông 

a. Cấp bền bê tông 

Bê tông cọc khoan nhồi có B25(Mác 350) tuân thủ TCXD 356-2005 

b. Trộn thử  

Nếu sử dụng bê tông trộn tại công trường, NT sẽ phải sắp xếp việc trộn thử 

bê tông dưới sự chứng kiến của KS trước khi bắt đầu thi công ở hiện trường. Công 

tác trộn thử này phải được thực hiện theo đúng cấp phối đã trình cho KS. 

c. Thiết kế cấp phối 

NT phải trình cho KS duyệt thiết kế cấp phối của bê tông trước khi bắt đầu 

công tác thi công trên công trường. Thiết kế cấp phối phải do phòng thí nghiệm 

hợp chuẩn kiểm tra & xác nhận. 

d. Phụ gia 

Mọi phụ gia sử dụng cho bê tông cần được NT trình đặc tính kỹ thuật cho KS 

duyệt. Chỉ được phép sử dụng phụ gia khi KS đã chấp thuận. Việc sử dụng phụ gia 

cần tuân thủ đúng chỉ dẫn của NSX. 

e. Bê tông cho cọc 

KS có thể cho phép sử dụng bê tông trộn sẵn với điều kiện là toàn bộ các chi 

tiết về cấp phối và hoạt động phải đệ trình cho KS để được chấp thuận trước. KS 

chỉ có thể cho phép khi bê tông đó theo đúng yêu cầu của ĐKKT và tiêu chuẩn áp 

dụng. NT phải bảo đảm rằng KS có quyền đến trạm trộn của nhà cung cấp vào mọi 

thời điểm để kiểm tra về chất lượng bê tông cung cấp. Mỗi xe bê tông sẽ phải kèm 

theo một phiếu giao hàng có đóng dấu thời gian trộn, đồng thời ghi rõ tên người 

nhận và khối lượng của từng loại vật liệu trong cấp phối bao gồm nước và các chất 

phụ gia. 

  f. Thử nghiệm bê tông 

Cần giám sát chặt chẽ công tác trộn bê tông, đồng thời phải tiến hành thử 

nghiệm cường độ bê tông khối theo tiêu chuẩn Việt Nam. Trừ phi KS có chỉ thị 

khác, một bộ gồm ít nhất 3 mẫu thử bê tông có kích thước 150x150 mm sẽ được lấy 

ra từ mỗi 10m3 bê tông hoặc mỗi 10 mẻ trộn bê tông sử dụng cho công tác cọc. Đối 

với trường hợp sau, phải lấy mẫu từ một mẻ duy nhất theo cách chọn ngẫu nhiên 
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trong các mẻ trộn. Một mẫu thử bê tông trong từng bộ mẫu sẽ được thử nghiệm sau 

7 ngày tuổi và hai mẫu thử còn lại vào 28 ngày tuổi sau khi đúc. Các mẫu bê tông 

thử nghiệm phải được lấy từ một mẻ bê tông tiêu biểu sử dụng cho công tác đúc 

cọc và từng mẫu sẽ được đánh dấu đúng cách và nhận dạng bằng các chi tiết liên 

kết mẫu với lỗ khoan sử dụng bê tông đó. 

Công tác thử nghiệm phải được tiến hành tại phòng thí nghiệm đã được chấp 

thuận. Kết quả thử nghiệm phải được đệ trình cho KS trong vòng 48 tiếng sau khi 

thử nghiệm. 

g. Độ sụt 

Cần tiến hành thử nghiệm độ sụt của bê tông cho từng xe bê tông. Độ sụt đo 

vào thời điểm xả bê tông vào trục cọc hoặc vào thời điểm xả vào phễu bơm bê 

tông. Độ sụt cần theo đúng các tiêu chuẩn thể hiện dưới đây trừ phi có chỉ thị khác. 

Không được sử dụng bơm bê tông để đổ bê tông từ ống trực tiếp vào trục cọc. 

Loại tính năng 

hoạt động 

Độ sụt 

(mm) 

Điều kiện sử dụng tiêu biểu 

A 100  25 Khi đổ bê tông vào cọc không có nước 

B 180  20 Khi đổ bê tông bằng phương pháp ống 

đổ dưới nước, có dung dịch khoan 

 

Bê tông dùng cho cọc phải được thiết kế cấp phối để đảm bảo tỉ lệ nước - xi 

măng thích hợp để cho ra độ sụt cao. Trường hợp NT dùng phụ gia làm chậm đông 

được chấp thuận nhằm bảo đảm tính năng hoạt động của bê tông kéo dài lâu hơn 

sau khi đổ. NT cần đưa các điều kiện này vào đơn giá cọc.  

h. Thử mẫu bê tông không đạt yêu cầu 

Nếu các mẫu bê tông thử nghiệm không đạt yêu cầu, NT phải đảm nhận toàn 

bộ các công việc khắc phục bổ sung cần thiết do hậu quả gây ra cho đến khi đạt sự 

chấp thuận của KS.  
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4.2 YÊU CẦU KỸ THUẬT THI CÔNG 

4.2.1 Chuẩn bị nhân sự 

Công tác cọc sẽ được thực hiện bởi các công nhân cán bộ kỹ thuật và nhân 

viên giám sát làm việc toàn thời gian. Những người này phải có kinh nghiệm trong 

việc thi công cọc nhồi. 

NT phải đệ trình cho KS để được chấp thuận các chứng nhận như bằng cấp, 

chứng chỉ, lý lịch công tác để chứng minh rằng những người tham gia công tác này 

có kinh nghiệm về công việc nói trên. 

4.2.2 Dung sai cho phép 

a. Vị trí  

Các đầu cọc phải được bố trí theo các bản vẽ thiết kế với độ lệch tối đa là 

75mm về bất cứ hướng nào tính từ vị trí thiết kế. 

b. Độ thẳng đứng 

Đối với cọc khoan nhồi đúc tại chỗ, độ lệch tối đa cho phép của cọc hoàn tất 

theo đường thẳng đứng từ bất cứ cao trình nào là 20mm trên 1 mét dài cọc.  

c. Điều chỉnh 

Trong trường hợp khoan đúc cọc ra ngoài phạm vi dung sai cho phép nói trên, 

ảnh hưởng tới thiết kế và bề ngoài của cấu trúc, NT cần đề xuất và thực hiện ngay 

các biện pháp chỉnh sửa dưới sự chấp thuận của KS. 

4.2.3 Định vị cân chỉnh máy khoan 

Chuẩn bị điểm khoan, định vị tim cọc : 

+ Trình tự khoan tạo lỗ và đổ bê tông cọc phải theo tiến độ đưa ra trong tuần 

và kế hoạch ngày đã trình Chủ đầu tư (CĐT) và Tư vấn giám sát (TVGS), đảm bảo 

không khoan các cọc ở phạm vi quá gần các cọc vừa mới đúc xong vì bê tông các 

cọc này còn chưa đông cứng, cụ thể như sau : 

+ Sau khi xác định được số hiệu cọc sẽ khoan, trên cơ sở các móc trắc đạc 

được giao, đơn vị thi công căn cứ toạ độ trên bản vẽ thiết kế để xác định tâm cọc 

bằng máy toàn đạc kết hợp với tâm kính để xác định tim cọc trên mặt bằng. 
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+ Khi đã xác định được tim cọc rồi, thì gửi ra 3 điểm đều cách tim cọc một 

khoảng bằng nhau và 3 điểm đó nằm trên 2 đường vuông góc nhau để làm cơ sở 

định vị ống vách và kiểm tra tim cọc trong quá trình khoan.  

+ Cách gửi điểm như hình vẽ sau: 

 

4.2.4 Chuẩn bị máy khoan 

Trước khi đưa máy vào hoạt động khoan, máy khoan phải được bảo dưỡng và 

vận hành thử đảm bảo không bị trục trặc trong quá trình khoan. 

Đưa máy vào vị trí : 

+ Định vị tim cọc xong, đưa máy vào vị trí. Trên máy khoan có level để cân 

chỉnh máy nằm trên mặt phẳng ngang. 

+ Cần khoan phải được điều chỉnh cho thẳng đứng và đúng tim cọc, độ 

nghiêng  của cần khoan không vượt quá 1%. 

+ Kiểm tra độ thẳng đứng cần khoan bằng quả dọi hoặc bằng máy kinh vĩ. 

Với chiều dài 1 đoạn thường là 15m thì độ lệch giữa 2 đầu cần phải nhỏ hơn 15cm 

tương ứng với ½ đường kính cần khoan. 

4.2.5 Chuyển đất thải ra công trường và lấp đất đầu cọc 

- Trong công trường thường xuyên túc trực máy đào và xe vận chuyển đất thải 

chuyên dụng. Đất khoan lên được máy đào xúc lên xe chuyển sớm ra khỏi công 

trường để hạn chế tối đa việc đất thải làm lầy lội công trường. 

- Đối với các cọc có cao độ đỉnh đổ bê tông thấp hơn cao độ mặt đất tự nhiên 

thì một phần đất khoan lên được chọn lọc để lấp lại vào đầu cọc sau khi đổ bê 

tông. Thời gian lấp đất lại nên thực hiện sau khi bê tông đổ đã ninh kết (sau 24h) 
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4.2.6  Biện pháp chỉnh sửa cọc 

Khi cọc được khoan đúc không đúng vị trí trong phạm vị giới hạn đề ra, không 

được áp dụng biện pháp chỉnh sửa bằng cơ học (nghĩa là không được dùng kích, tời, 

vv... để đưa cọc về đúng vị trí thiết kế) 

4.2.7Nnghiệm thu cọc khoan nhồi 

Cọc không được KS nghiệm thu do thi công và khoan đúc không theo đúng 

điều kiện kỹ thuật phải được NT thay thế hoặc sửa chữa cho tới khi đạt được sự 

chấp thuận của KS. Việc này bao gồm công tác khoan lại cọc, thiết kế và thi công 

móng đã chỉnh sửa cũng như thi công cọc bổ sung. NT chịu mọi chi phí phát sinh do 

việc thay đổi & thiết kế lại móng công trình 

4.2.8  Nhật ký thi công 

Nhật ký thi công cọc cho từng cọc sẽ được NT lưu giữ, đồng thời một bản sao 

của nhật ký thi công mỗi ngày phải được trình cho KS trong thời gian 24 giờ. Biểu 

mẫu của biên bản trước hết phải được sự chấp thuận của KS trước khi bắt đầu tiến 

hành thi công cọc.  

Tất cả các sự kiện bất thường xảy ra khi thi công không như dự kiến đều phải 

được ghi vào nhật ký thi công. 

Hai (2) bộ nhật kí thi công cọc hoàn chỉnh của toàn bộ cọc đã được đối chiếu và 

xác nhận phải được NT đệ trình cho KS sau khi hoàn thành công tác khoan đúc cọc. 

4.3 TRÌNH TỰ KỸ THUẬT THI CÔNG CỌC NHỒI 

4.3.1 Định vị cọc 

Trước khi bắt đầu công tác khoan, NT cần phải xây dựng các mốc chuẩn và 

các mốc khống chế trung gian để định vị chính xác vị trí cọc trên tổng mặt bằng 

công trình. Mốc chuẩn phải được KS duyệt. 

Việc định vị cọc phải được thực hiện bởi một trắc đạc KS được chấp thuận. 

NT phải chịu trách nhiệm về sự chính xác của địa điểm và vị trí từng cọc. Bất cứ 

sai sót nào trong việc bố trí mốc và bất cứ sự thiệt hại nào gây ra hậu quả cho Chủ 

đầu tư phải được NT khắc phục tới mức độ chấp thuận của KS. 

NT phải bảo quản các cọc tiêu & mốc chuẩn do cán bộ Trắc Đạc bố trí. Trong 

trường hợp có cọc hay mốc nào bị di dời hoặc mất đi, Trắc Đạc cần thay lại cọc hay 
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mốc khác với sự chấp thuận của KS. Sau khi hoàn thành toàn bộ công tác cọc, NT 

phải thực hiện bản vẽ hoàn công trong đó thể hiện vị trí các cọc đã được thực hiện. 

Vị trí cọc phải được Trắc Đạc xác nhận. 

4.3.2 Khoan tạo lỗ mồi tiến hành hạ ống vách 

Biện pháp giảm hiện tượng nền đất bị rung động mạnh xung quanh ống vách 

khi hạ bằng búa rung ngay trên lớp đất mặt, người ta khoan lỗõ mồi trước khi hạ ống 

vách. 

Thi công ống vách là công tác quan trọng. 

- Định vị tâm ống vách trùng với vị trí tâm cọc. 

- Cần chú ý xác định độ thẳng đứng của ống vách. Sai số độ thẳng đứng ống 

vách ≤ 10‰ 

- Cao trình hạ đỉnh ống vách : trên mặt đất tự nhiên 0.5m 

- Sau khi hoàn tất quá trình hạ ống vách, dùng đấy sét lèn chặt giữ ống vách 

cố định trong suốt quá trình thi công cọc 

4.3.3  Khoan tạo lỗ đến chiều sâu thiết kế 

- Trong quá trình khoan phải thường xuyên kiểm tra sự cân bằng của máy và 

độ thẳng đứng của cần khoan. Đồng thời phải thường xuyên bơm dung dịch 

bentonite xuống hố khoan sao cho mực dung dịch trong hố khoan luôn cao hơn mực 

nước ngoài ống vách. 

- Trong quá trình khoan tạo lỗ phải thường xuyên theo dõi các lớp địa chất mà 

mũi khoan đi qua và đối chứng với tài liệu khảo sát địa chất. 

- Công tác khoan nên tiến hành liên tục và không được phép nghỉ nếu không 

có sự cố gì về máy móc và thiết bị khoan. 

- Kiểm tra độ sâu hố khoan bằng thước dây mềm có quả rọi nặng ở đầu. 
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4.3.4 Làm sạch hố khoan 

Gồm 2 bước: 

Bước 1: 

- Khi khoan đủ chiều sâu thiết kế thì dừng lại chờ lắng từ 30 ÷ 60 phút. Sau 

đó cho gàu vét lại lắng động hố khoan. Khi gàu chạm đáy thì khoan với tốc độ 

chậm để vét hết các lắng đọng dưới đáy hố khoan. 

Bước 2: 

- Sau khi hạ xong cốt thép và ống đổ bê tông, nếu độ lắng của hố khoan vượt 

quá 10cm hoặc tỷ trọng dung dịch bentonite quá cao > 1,15 thì ta tiến hành vệ sinh 

hố khoan lần 2 được thực hiện bằng phương pháp thổi rửa như sau: 

- Đưa ống thổi rửa có đường kính nhỏ ( 90- 100) vào trong ống đổ bê tông 

và xuồng tới gần đáy hố khoan. Dùng khí nén đưa xuống đáy hố khoan tạo áp lực 

cao dưới đáy hố khoan để đẩy vật chất lắng đọng lên theo ống thổi rửa đồng thời 

phải bơm bổ xung dung dịch bentonite mới vào hố khoan. 

- Việc thổi rửa thực hiện đến khi dung dịch bentonite lấy lên sạch (hàm 

lượng cát < 6, tỷ trọng< 1,15)và lượng chất bồi lắng đáy hố khoan sau khi đã vệ 

sinh hố khoan không được dày quá 100mm. 

- Việc kiểm tra chất lượng bồi lắng thực hiện bằng cách đo chiều sâu hố 

khoan sau khi vệ sinh hố khoan lần 1 và sau khi vệ sinh hố khoan lần 2. 

4.3.5 Công tác gia công cốt thép và hạ lồng thép 

- Cốt thép đưa vào sử dụng phải đúng kích thước và chủng loại theo đúng yêu 

cầu thiết kế. 

- Mỗi lần vận chuyển thép tới công trường đều phải lấy hai tổ mẫu để kiểm 

tra, mỗi tổ có 3 mẫu, một tổ kiểm tra nén, một tổ kiểm tra uốn. 

- Lồng thép cọc được chế tạo sẵn thành các lồng ngắn theo chiều dài cây thép 

tiêu chuẩn là 11,7 m.  

- Các lồng thép phải được kiểm tra trước và sau công tác khoan hoàn thành, 

các đoạn lồng thép sẽ được tập kết gần hố khoan để chuẩn bị hạ từng lồng một. 
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- Chiều dài nối lồng theo yêu cầu thiết kế là 650mm, liên kết chắc chắn các 

đoạn lồng với nhau bằng dây thép nhỏ ( 1mm - 2mm) và tăng cường bằng các 

mối hàn khi nối các đoạn lồng thép cuối cùng. 

- Công tác hạ lồng thép phải được làm khẩn trương để giảm tối đa lượng chất 

lắng đọng xuống đáy hố khoan, cũng như khả năng sụt lở thành vách. 

- Công tác hạ lồng thép tiến hành ngay sau khi vệ sinh hố khoan xong và tiến 

hành càng sớm càng tốt. 

- Sau khi lồng thép đã được hạ đến cao độ yêu cầu, neo cố định lồng thép vào 

ống vách bằng 3 đoạn thép 10 để tránh tuột lồng.  

-Để cho khung cốt thép đặt đúng tâm hố khoan thì trên khung cốt thép phải 

đặt sẵn các con kê bằng bê tông có đường kính tương đương 2 lần chiều dày lớp 

bọc lồng thép, dày 30mm và có khoảng cách giữa các tầng con kê là 2m. 

 

 

 

4.3.6 Công tác đỗ bê tông 

a. Loại bê tông: 

- Bê tông được dùng là loại bê tông tươi được cấp bởi nhà thầu bê tông 

chuyên nghiệp nhằm đạt các yêu cầu sau: 

- Cường độ chịu nén của mẫu bê tông 28 ngày phải 350 Kg/cm
2

. 

- Hàm lượng xi măng tối thiểu là 400 kg/m3 bê tông. 

- Độ sụt của bê tông khi bắt đầu đổ là 16cm ÷ 20cm. 

b.  Phụ gia 
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Để cải thiện tính công tác của bê tông, sử dụng các loại phụ gia kéo dài thời 

gian ninh kết nhằm tạo ra hỗn hợp bê tông có tính năng phù hợp với yêu cầu của 

công nghệ. 

c. Vận chuyển bê tông: 

- Bê tông phải được vận chuyển bằng xe chuyên dụng. 

- Bê tông phải được vận chuyển bằng xe chuyên dụng. 

- Dự trù khối lượng lớn hơn khối lượng lý thuyết khoảng 10%, đảm bảo khối 

lượng bê tông chính xác. 

d. Kiểm tra chất lượng bê tông: 

- Trước khi đổ bê tông phải kiểm tra độ sụt của bê tông và kiểm tra chất 

lượng bê tông bằng mắt xem có bị vón cục, đá có đúng kích cỡ không, để tránh 

hiện tượng bê tông bị nghẹt trong ống đổ trong quá trình đổ bê tông. 

- Mỗi cọc phải có ít nhất 3 tổ mẩu thử nén. Mẩu bê tông được lấy ở phần mũi 

cọc, giữa cọc và đầu cọc. Mẩu bê tông sẽ được thí nghiệm nén 7 ngày tại phòng thí 

nghiệm của nhà cung cấp bê tông và kiểm tra 28 ngày tại Đơn vị thí nghiệm do 

CĐT chỉ định. 

Trước khi đổ bê tông: 

- Để giảm tối thiểu mức độ lắng cặn và khả năng sụt lở hố khoan, bê tông nên 

được đổ ngay sau khi vệ sinh hố khoan xong. Các công tác như: kiểm tra dung dịch 

bentonite sau thổi rửa và cặn đáy hố khoan phải được làm hết sức khẩn trương. 

- Để đảm bảo chất lượng cọc khoan và tránh mất thời gian trước khi đổ bê 

tông, quy trình nên thực hiện như sau: 

+ Khi nhà thầu thấy việc thổi rửa làm sạch hố khoan đạt yêu cầu cụ thể dung 

dịch bentonite lấy lên sạch (hàm lượng cát  6%, tỷ trọng < 1,15) và lượng chất bồi 

lắng đáy hố khoan sau khi đã vệ sinh hố khoan không được dày quá 10cm. 

+ Sau khi nghiệm thu hố khoan, hố khoan vẫn tiếp tục được thổi rửa cho đến 

khi xe bê tông gần đến công trường. Do đó không cần phải kiểm tra lại độ sâu hố 

khoan lần nữa, rút ngắn được thời gian thi công. Trong trường hợp thời gian từ lúc 

chấm dứt thổi rửa đến khi đổ bê tông quá 1giờ, thì phải nghiệm thu lại độ lắng, nếu 

≤ <10cm thì tiếp tục đổ bê tông (không cần thiết phải làm các bước nghiệm thu 
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khác), trong trường hợp độ lắng > 10cm thì sẽ thổi rửa lại và sẽ nghiệm thu lại độ 

lắng, nếu đạt thì tiếp tục đổ bê tông. 

e. Đổ bê tông 

- Cho bóng khí vào ống đổ bê tông, để khi đổ bê tông bóng khí được đẩy 

xuống đến đáy hố khoan, nhờ vậy mà lượng bùn cát ở mũi cọc được đẩy lên trên. 

- Bê tông được rót vào ống dẫn bê tông thông qua phễu. 

 

 

 

Đặt lồng thép và ống đổ bê tông (trépie) 

- Chân ống dẫn phải ngập trong vữa bê tông: 2m. 

- Phải giảm tối thiểu thời gian tháo lắp ống đổ để tăng tốc độ đổ bê tông. 

- Trong suốt quá trình đổ bê tông cọc tránh không để bê tông tràn ra ngoài 

miệng phễu và rơi vào trong lòng cọc làm ảnh hưởng đến chất lượng cọc. 

- Trong suốt quá trình đổ bê tông phải thường xuyên kiểm tra cao độ mặt bê 

tông trong lòng cọc bằng thước dây và rọi để kịp thời điều chỉnh cao độ chân ống 

dẫn cho phù hợp. 

- Cao độ đổ bê tông cuối cùng phải cao hơn cao độ đầu cọc thiết kế thường 

1m 

4.3.7 HOÀN THÀNH CỌC 

- Sau khi hoàn thành việc đổ bê tông vách ,làm vệ sinh nhằm hoàn thành 

công việc thi công vách .Đối với các vách có cao trình ở sâu dưới mặt đất, sau khi 
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đổ bê tông phải bơm thải hết dung dịch bentonite và lấp đầu bằng cát san lấp để 

đảm bảo cho người và xe máy đi lại an toàn 

- Mỗi cọc hoàn thành phải có các báo cáo kèm theo, các báo cáo phải chứa 

các thông tin sau: 

+ Số hiệu cọc 

+ Cao trình cắt cọc 

+ Cao trình mặt đất  

+ Cao trình ống vách  

+ Kích thước cọc  

+ Vị trí cọc   

+ Các thông số của lồng cốt thép  

+ Mác bê tông, nhà máy cung cấp bê tông, phụ gia, độ sụt, số mẫu thử 

+ Ngày đổ bê tông  

+ Ngày đào và hoàn thành cọc  

+ Độ sâu cọc tính từ mặt đất  

+ Độ sâu cọc từ cao trình cắt cọc  

+ Chiều dài ống vách  

+ Khối lượng bê tông theo lý thuyết và thực tế  

+ Cao trình đỉnh bê tông sau mỗi xe 

+ Thời gian bắt đầu đổ từng xe và kết thúc  

+ Miêu tả các lớp đất  

+ Thời tiết khi đổ bê tông  

+ Các thông số của dung dịch vữa sét  

+ Các sự cố nếu có 

4.3.8 Kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi bằng phương pháp siêu âm 

a. Nguyên lý 

Các xung điện tạo ra bởi máy phát sóng xung được chuyển thành sóng siêu 

âm qua đầu phát đến đầu thu rồi được các máy xử lý, căn cứ vào sự thay đổi tốc độ 

truyền của siêu âm có thể đánh giá được tính toàn khối của thân cọc và phát hiện 
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được những khuyết tật của cọc như: bê tông rỗ, chất lượng bê tông kém, tiết diện 

cọc bị thay đổi... 

b. Thiết bị 

- Một máy chính tạo xung và ghi lại các tín hiệu đo được. 

- Một đầu phát và một đầu nhận nối với máy chỉnh bằng 2 cuộn dây. 

- Một con lăn đo chiều sâu. 

- Một dây đấu với máy tính để chuyển tín hiệu. 

- Một phần mềm in số liệu. 

c. Quy trình thí nghiệm 

-  Trước khi thí nghiệm cần đổ đầy nước các ống. 

-  Dùng đầu rò nặng để rà và thông ống. 

-  Đầu phát và đầu đo đấu với máy chính thả đều vào 2 ống dẫn đến đáy. 

Sóng siêu âm đo được trong suốt quá trình sẽ được ghi lại trong máy với trục y là 

chiều dài cọc và trục x là tín hiệu sóng 

-  Cho chạy phát thử nếu thấy tín hiệu thu được tốt thì có thể bắt đầu ghi lại 

tín hiệu và đồng thời kéo 2 dây lên. Khi tính hiệu xấu cần điều chỉnh 2 dây kéo 

đầu do lên xuống để thu được tính hiệu ổn định và đều.  

- Sau khi kết thúc ở hai lỗ đầu ,đầu đo chuyển sang lổ thứ 3 trong khi đầu phát 

ở lỗ thứ 2. Cứ như vậy một cọc sẽ được đo 3 lần . 

- Số liệu ghi lại được trong quá trình đo sẽ được xử lý trong phòng bằng 

chương trình vi tính. 

d. Số lượng cọc thí nghiệm 

TCXDVN 326:2004 quy định  

Khối lượng kiểm tra chất lượng bê tông cọc 

Đối với phương pháp kiểm tra siêu âm, tỷ lệ kiểm tra tối thiểu là 10- 25 % số 

lượng cọc 

Kiểm tra sức chịu tải của cọc đơn 

Số lượng cọc cần kiểm tra sức chịu tải được quy định dựa trên mức độ hoàn 

thiện công nghệ của nhà thầu, mức độ rủi ro khi thi công, tầm quan trọng của công 
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trình, nhưng tối thiểu là mổi loại đường kính 1 cọc, tối đa là 2% tổng số cọc. Kết 

quả thí nghiệm là căn cứ pháp lý để nghiệm thu  móng cọc 

Phương pháp kiểm tra sức chịu tải của cọc đơn chu yếu là thử tĩnh (nén tĩnh) 

4.4  SƠ BỘ THIẾT KẾ VÀ CHỌN MÁY KHOAN: 

4.4.1 Thiết kế 

Tất cả các kích thước của các cọc và tải trọng làm việc theo thiết kế được 

trình bày trong bản vẽ thiết kế. Tất cả các cọc đều được thiết kế với hệ số an toàn.   

+ Đường kính cọc 1000 mm 

+ Sức chịu tải cho phép của cọc Ptk = 560 (T) 

+ Beâtoâng cọc Mác 350 (Rn = 1450 T/m
2
), thép CIII  : Ra = 3650 T/m

2
 

 + Cao độ mũi cọc thiết kế: -48.500 m  

+ Chiều dài thân cọc thết kế: 43.800 m 

+ Cao độ bêtông đầu cọc thiết kế: -5.700 m 

+ Khối luợng bêtông tính toán theo thiết kế: 34.4 m3 

Lớp bê tông bảo vệ lồng cốt thép dày 75mm và khoảng cách giữa các đai 

định vị là 1.5m.  

Vật liệu : 

+ Ximăng dùng cho cọc nhồi có thể là xi măng thường hay ximăng pooclang 

. 

+ Nước dùng để trộn bê tông phải sạch, không dùng các loại nước chứa các 

ion axit và các tạp chất bẩn.  

+ Bê tông đổ cọc thường phải đảm bảo các điều kiện Bê tông phải có độ 

dính kết và linh động cao để khi đổ bê tông bằng ống đổ sẽ cho sản phẩm bê tông 

cọc tốt. 

+ Độ sụt bê tông 180  20 mm  

+ Dùng bê tông Mác 350 (B25) 

+ Phụ gia dùng cho bê tông phải được phía tư vấn chấp nhận.  

+ Mẫu bê tông phải được đổ thử theo tiêu chuẩn. 

+ Thép dùng cho cọc phải phù hợp theo thiết kế. 
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4.4.2 Chọn máy khoan cọc và máy cẩu 

a. Máy khoan: 

Dựa trên các chỉ số về kích thước cọc, dựa trên đặc điểm cơ lý của các lớp đất bên 

dưới cọc, căn cứ vào các thiết bị thi công cọc khoan nhồi hiện có ở Việt Nam. Ta 

chọn máy khoan ED-5500 với các đặc tính như sau: 

Phương pháp khoan: khoan gầu 

Độ sâu khoan: 59m 

Đường kính khoan: 600-1500 mm                

Khoảng cách từ máy đến hố khoan tối thiểu Rmin = 3,8m, tối đa Rmax = 5,4m. Do 

đó để khoan được các hố ở xa thì phải lót đường bằng các bản thép cho máy khoan 

đi vào. 
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a. Máy cẩu: 

 Máy cần cẩu dùng trong việc nâng hạ ống vách, lồng cốt thép và các thiết bị 

thi công khác. Do đó, máy cần cẩu được lựa chọn sao cho đảm bảo khả năng nâng 

hạ các cấu kiện và thiết bị trên. 

Một lồng cốt thép có chiều dài 11.7m và trọng lượng khoảng 0.5T 

Một ống vách có chiều dài 6m và trọng lượng khoảng 3T 

Tính toán thông số cẩu lắp dựa vào các cấu kiện trên 
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Chiều cao nâng móc cẩu cần thiết 

m 1 2 3
H h h h 0,5 11,7 1,5 13,7(m)

 

Chiều cao đỉnh cần trục 

m 4
H H h 13,7 3,0 16,7(m)

 

Sức nâng yêu cầu: 

ck tb
Q P P 3 0,5 3,5(T)

  

Dùng cẩu của máy khoan ED5500 để thi công cẩu lắp thông số cẩu như sau 
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CHƯƠNG5 

THI CÔNG ÉP CỪ 

 

Với yêu cầu thi công tầng ngầm và giải pháp móng cọc nhồi BTCT, phương án thi 

công đất đề xuất theo trình tự sau: 

-Thi công hệ thống cừ Larsen chống vách đất bao quanh chu vi công 

trình. 

-Đào đất bằng cơ giới đến cao trình – 5.700m (cao trình đáy bê tông lót đài)  

-Đào thủ công 20cm  đất còn lại  

5.1 Lựa chọn phương án:  

 Theo kết quả khảo sát địa chất, lớp đất mặt của công trình là lớp đất đắp  

dày 1m và bên dưới là lớp bùn sét nhão, có độ sâu trung bình -16m so với cao trình 

tự nhiên, do đó, phạm vi đào phần ngầm của công trình nằm giữa hai lớp đất trên 

.Vì không có số liệu chỉ tiêu cơ lý của lớp đất đắp bên trên để đơn giản trong tính 

toán và bề dày lớp đất đắp này không lớn lắm do đó ta coi lớp đất đắp này như lớp 

đất bùn sét 

 Một mặt, do không thể áp dụng biện pháp tạo mái dốc đất tự nhiên khi 

đào do khống chế bởi các công trình hiện hữu bao quanh công trình. Vì vậy, để 

đảm bảo tính kinh tế và hiệu quả, ta áp dụng biện pháp chống vách đất bằng tường 

cừ thép Larsen theo chu vi mặt bằng đào đất. 
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 Ưu điểm của loại cừ Larsen : 

-Vật liệu có cường độ chịu uốn lớn. 

-Được chế tạo sẵn theo theo yêu cầu, có thể hàn nối trực tiếp ngay 

tại công trừơng. 

-Tính cơ động và khả năng luân lưu cao. 

-Không yêu cầu máy thi công phức tạp và trình độ công nhân cao. 

  

Mặt bằng bố trí cừ Larsen 
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5.2 Tính toán tường cừ thép Larsen: (Trường hợp đỉnh không neo) 

 

Chọn sơ bộ cừ Larsen loại II (theo bảng trên) có các thông số sau: 

- Diện tích tiết diện ngang : 61,18 cm
2
. 

- Trọng lượng : 48 KG/m 

- Momen quán tính : 1240 cm
4
 

- Momen kháng uốn: 152 cm
3
 

- Chiều dài: L = 18m. 

 a/ Cơ sở tính toán : 

 Lý thuyết tính toán dựa trên giáo trình ‘Công nghệ thi cọc và hố đào sâu’- 

của thầy Phạm Khắc Xuân_trang 77 

b/ Yêu cầu tính toán: 

Tính độ sâu ngàm cọc vào đất sao cho đảm bảo đủ khả năng chịu áp lực chủ 

động ngang của đất . 

 c/ Tính toán : 

- Theo phương pháp của H.Blum, độ sâu t của tường được tính theo công 

thức: 

  luxut .2,12.1  
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 Trong đó: 

  u: Khoảng cách từ điểm áp lực đất bằng 0 đến đáy hố móng. 

)( ap

a

KK

hK
u  

                       h: độ sâu hố móng  (h=5.3 m) 

                       Ka, Kp lần lượt là áp lực đất chủ động và bị động của đất. 

                       : là nghiệm của phương trình :    0'''3 nmm  

)(

6
'

2

ap KKl

P
m   

)(

6
'

3

ap KKl

Pa
n  

Hệ số áp lực đất chủ động và bị động được xác định theo: 

)
2

45(2 o

a tgK    và    )
2

45(2 o

p tgK  

 Ta được : t = 11.8m 

 Chọn chiều dài cừ: 11.8 0.3 5.3 17.4cul t h m , Chọn cừ dài 18m. 

 - Sử dụng cừ Larsen mã hiệu II 

  (Trong đó, chiều sâu ngàm vào đất chọn t =12.4 m (tính từ đáy móng), đầu 

cừ sau khi đóng cao hơn mặt đất tự nhiên 0.3 m, còn mặt trước đóng cừ xuống cao 

trình đất tự nhiên để mở cửa cho xe ra vào. 

5.3  Kỹ thuật thi công cừ thép larsen: 

5.3.1Chuẩn bị mặt bằng: 

 - Định vị các trục hàng cừ chuẩn bị đóng (cách trục bao ngoài công trình 2m) 

 - Tập kết cừ trên mặt bằng dọc theo trục ép cừ,  

Lưu ý: Cừ Larsen tập kết thành 2 hàng, một hàng đặt úp, một hàng đặt ngửa, 

Biện pháp này nhằm làm tăng năng suất máy ép cừ, Giúp máy thao tác gọn và 

nhanh hơn  

Trên hình vẽ : nhóm cừ 1 là nhóm đặt úp, nhóm 2 là nhóm đặt ngửa, Các cừ 

trong nhóm đặt so le với nhau để thuận tiện cho búa thao tác khi kẹp cừ. 

 - Tính toán sơ bộ số lượng cừ cần thiết : 

  - Số cừ theo trục ngang công trình : 1

63000 2 2000
2 335

400
n cây 

(2 cạnh) 
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                         Chọn 1 336n cây. 

  - Số cừ theo trục dọc công trình : 2

54000 2 2000
2 290

400
n cây (2 

cạnh) 

                        Chọn 2 290n cây. 

  => Tổng cộng :   1 2 336 290 626N n n cây. 

Chọn máy ép cừ VPP-2A có các thông số sau : 

-Công suất : 40 KW 

-Lực rung max : 250 KN 

-Tần số rung : 1500 phút
-1

 

-Trọng lượng : 2.2 T 

 5.3.2 Quy trình thi công cừ thép :  

-Khi hạ cừ Larsen vào đất, tiến hành thành từng đoạn không hạ từng thanh 

riêng, Đối với thanh cọc đầu tiên, do có tác dụng dẫn hướng nên cần kiểm tra kỹ 

độ thẳng đứng theo 2 phương, thanh cọc này dài hơn các thanh cọc khác 3m (loại 

21m) 

-Do chiều dài thanh cừ là 18 m, để nhằm tận dụng tối đa hiệu suất của máy, 

tránh trường hợp máy phải di chuyển kẹp cừ xa chỗ đóng, ta tiến hành xếp cừ theo 

từng cụm dọc 2 bên tuyến ép. Trong mỗi cụm có 2 nhóm: nhóm 1 : đặt cừ úp và 

nhóm 2 : đặt cừ ngửa. 

                  Số lượng cừ trong cụm được tính như sau :  

b

a
k

L

n  

Trong đó:  

- L: chiều dài cừ   (Trong trường hợp này L= 18m) 

- k: hệ số phụ thuộc và việc bố trí cừ trên mặt bằng. 

 k = 1: bố trí cừ  1 bên tuyến ép. 

 k = 2: bố trí cừ 2 bên tuyến ép.  (Trường hợp sử dụng) 

- a: khoảng cách giữa các nhóm cừ trong một hàng để thuận tiện cho 

búa rung kẹp cừ   (Chọn a= 0,6m) 

- b: bề rộng tấm cừ   (Sử dụng loại II  có a = 0,4m) 
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 Theo đó, ta có số lượng cừ trong cụm: 

    

18
0,6

2 24
0, 4

n cây  

=> chia thành 2 nhóm mỗi nhóm 12cây  

 5.3.3 Phân đoạn thi công ép cừ : 

 -Số phân đoạn: 
626

26
24

n

 

 Chọn 26 phân đoạn 

 -Chiều dài 1 phân đoạn: 24x0.4=9.6m 

 Vậy mỗi phân đoạn sẽ thi công 9.6m tường cừ 
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CHƯƠNG 6 

THI CÔNG ĐÀO ĐẤT 

6.1 Quy trình thi công:  

 Sau khi tiến hành xong công đoạn ép cừ Larsen chống vách đất. Ta tiến 

hành cho đào đất bằng cơ giới tới cao trình -5.700m. Việc đào đất đến cao trình -

5.900m sẽ sử dụng phương pháp đào thủ công.  

6.2 Tính toán khối lượng đào: 

           Khối lượng đào đất cơ giới : 

                
2 358 67 5.1 0.5 1 208 19655cgV m  

           Khối lượng đào đất bằng thủ công : 

                
2 358 67 0.2 0.5 0.2 208 744tcV m  

            Tổng khối lượng đất đào : 

                
319655 744 20399tongV m  

6.3 Chọn máy đào  đất: 

 - Chọn máy đào đất dựa trên kích thước hố đào :Hđào đơt 1= 3m, Hđào đơt 2= 

2.1m 

 - Đất đào là bùn sét nhão: 
31.45 /T m  

 => Chọn máy xúc một gầu nghịch (dẫn động thủy lực) mã hiệu : EO-4321 có 

các thông số kỹ thuật sau :(Theo bảng tra 35 « Máy xây dựng » của thầy Nguyễn 

Tiến Thu). 

   MÃ HIỆU  

q 

(m
3
) 

R 

(m) 

h 

(m) 

H 

(m) 

tck 

(giây) 

EO-4321 0,65 8,95 5,5 5,5 16 

- Năng suất máy đào được tính theo công thức : 

3

1. . . , ( )ck tg

m
N q N k k

h
 

Trong đó:    q = 0,65 m
3
 – dung tích gầu. 

    Kđ = 1.05 – hệ số đầy gầu ( đất ẩm cấp III ). 

   Kt = 1.1 – hệ số tơi của đất. 

ktg = 0,8 – hệ số sử dụng thời gian. 
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Hệ số qui về đất nguyên thổ: 
1

1.05
0.95

1.1

d

t

K
k

K
 

       Nck =

ckT

3600
 

Với Tck =tck . kvt .kquay    ( Tck  thời gian của một chu kỳ quay) 

   tck = 16 s ( tra bảng 35 sổ tay máy XD) 

   kvt = 1,1  hệ số điều kiện khi đổ đất lên thùng xe. 

   Kquay =1- hệ số phụ thuộc góc quay , cần với 
090  

  => Tck = 16.1,1.1= 17,6 

  
3600

204.545
17.6

ckN  lần / h 

 => Năng suất máy đào: 

30.65 204.545 0.95 0.8 101.6 /N m h  

 => Năng suất 1 máy đào trong 1 ca (8h):   

                      
3. 101.6 8 812.8caV N t m  

   - Số ca máy đào cần thiết là : 

  
19655

24
812.8

cg

ca

V
n

V
 (ca) chọn n = 24 (ca) 

 + Tính toán bề rộng theo phương ngang của hố đào : 

    
2 2 2 2 2

0 0R S l S R l  

Trong đó :  

  l0 : bước di chuyển của máy đào theo thiết kế 

      l0 = R – Rmin = 7.2 – 3.70 = 3.5 m 

Rmin : bán kính đào đất nhỏ nhất R = 3.70 (m) 

R : bán kính đào đất theo thiết kế  

R = 0.8Rmax = 0.8x8.95 = 7.2(m) 

  Bề rộng một nửa hố đào theo phương ngang tại cao trình -3.6m 

      
2 27.2 3.5 6.29S m  chọn S = 4.5m 

  Bề rộng một nửa hố đào theo phương ngang hố đào tại cao trình -0.6m  

         Smin = S – 
3

4.5 3( )
1: 0.5

H
m

i
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  (i : hệ số mái dốc tra bảng 1-2 sách KTTC ứng với đất sét i = 1:0.5) 

   Như vậy mỗi bước di chuyển máy đào l0 = 3.5m 

  Tương tự từ cao trình -3.6m đến cao trình -5.7m ta cũng chọn : 

  l0 = 3.5m, S = 4.5m, Smin = 3m 

6.4 Chọn ô tô vận chuyển đất: 

Tính số lượng xe bên chở đất. 

Chọn xe IUSUZU YSZ 490D có dung tích thùng xe 12m
3
, khoảng cách vận 

chuyển 5 km (khoảng cách giả định), tốc độ xe 20 km/h, năng suất máy đào 

là 101.6 m
3
/h. 

Số lượng xe bên chở đất : 

        
ck dv d q

ch ch

t t t tT
m

t t
 

dt : Thời gian đổ đất ra khỏi xe : 1dt  phút. 

qt : Thời gian quay xe : 2qt  phút. 

cht : Thời gian đổ đất đầy lên xe. 

             
12

.60 60 7
101.6

ch

q
t

N
phút. 

Thời gian đi và về của xe : 

   
2 5 60

30
20

dvt phút. 

Thời gian của 1 chuyến xe : 

            7 1 2 30 40ch d q dvT t t t t  phút. 

      => Số xe cần thiết. 

40
5.7

7ch

T
m xe

t
  

Chọn 6 xe vận chuyển đất (Phục vụ cho 1 máy đào), dung tích thùng xe 

12m
3
. 

6.5 Tổ chức mặt bằng thi công đất : 

 Trên MB, máy di chuyển giật lùi về phía sau theo hình chữ chi, đầy gầu thì 

đổ sang xe vận chuyển. Chu kỳ làm việc của máy đào và máy vận chuyển đã tính 

toán hợp lý để tránh thời gian chờ lãng phí. 
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CHƯƠNG 7 

THI CÔNG MÓNG 

7.1 Thi công cọc khoan nhồi : 

 Quá trình chọn lựa phương án và biện pháp thi công cọc khoan nhồi được 

trình bày ở chương 4 theo tiến trình thi công phần công trình ngầm.  

 Thi công cọc khoan nhồi là công tác triển khai đầu tiên trên mặt bằng công 

trường, ngay sau khi hệ thống tường rào và cơ sở hạ tầng của công trình được hoàn 

thành. 

7.2 Thi công đài cọc : 

7.2.1 Công tác chuẩn bị : 

 Sau khi công đoạn đào tỉa từng hố móng hoàn thành, tiến hành đập đầu cọc 

một đoạn l=1m để lấy cốt thép chủ của cọc neo vào đài (cần chú ý chừa đoạn 

bêtông đầu cọc 0,1m để ngàm vào bêtông đài cọc).  

 Nạo vét hố móng. Đổ lớp bêtông lót móng đá 40x60, M100, dày D =100.  

 Sau khi bêtông lót đài cọc ninh kết, tiến hành định vị tim cọc, các kích thước 

đài cọc theo 2 phương lên lớp bêtông lót này để chuẩn bị cho các công tác tiếp sau. 

7.2.2 Biện pháp thi công bêtông đài cọc : 

 - Với giải pháp kết cấu bố trí sàn tầng hầm, dầm móng và đài cọc có cao 

trình bằng nhau, do đó, cần đưa ra giải pháp thi công giải quyết sự tương quan giữa 

3 kết cấu trên, bởi khi thi công sàn tầng hầm thì bắt buộc các công tác ngay bên 

dưới đáy sàn tầng hầm phải hoàn thành (trong đó có :Kết cấu dầm móng, đài cọc, 

công tác đầm nén nền tự nhiên dưới cốt sàn…) 

 =>Biện pháp thi công như sau : 

- Đợt 1 :  Tiến hành đổ bêtông đài cọc,giằng móng tới cao trình -3,9m (dưới 

cốt sàn 0.3 m). Sau đó tiến hành đầm nén phần nền tự nhiên dưới cốt 

đáy tiếp tục đổ đất đến cao trình dưới đáy sàn.  

- Đợt 2 : Tiếp tục đổ bêtông đà giằng sàn tầng hầm (có kèm biện pháp xử lý 

mạch ngừng thi công)  -> chia làm 1 phân đoạn đổ 
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7.2.3 Công tác cốt thép : 

 Công tác cốt thép cũng cần lưu ý các điểm sau : 

 Đảm bảo bề dày lớp bêtông bảo vệ a = 50mm bằng các biện pháp 

sau : 

-Dùng các con bọ tạo da bêtông (bằng ximăng hay bêtông dư sau khi đổ, 

tuyệt đối không dùng gạch) 

-Để giữ khoảng cách giữa lớp thép trên và dưới của đài móng, có thể uốn 

đai giữ khoảng cách cốt thép như hình bên  (dùng Þ12, ) 

-Ngoài ra, cao trình đổ bêtông có thể kiểm soát bằng cách bố trí các con 

kê trùng nhau theo phương đứng.  

 

 

 

 

 

 Cần tuân thủ đúng phương của lớp thép trên và dưới của vỉ móng.  

7.2.4  Công tác côppha: 

 a. Vật liệu sử dụng : 

 Đài móng sử dụng tấm cốppha nhựa định hình FUVI và bộ tấm nối góc trong 

và ngoài đi kèm. Với toàn bộ kích thước đài móng của công trình, ta sử dụng các 

loại modul sau :  

  Loại 1 : 1000X300X50  

  Loại 2 : 300X300X50 

  Loại 3 : 1000X500X50 

Loại 4 : 300X150X50 

  (Các số lượng được dự toán theo biện pháp thiết kế coppha cụ thể)  

Cây chống và các thanh sườn dùng thép hộp 50 X 50 X 1,8
mm

, 50 X 100 X 1,8 
mm 

liên kết với nhau bằng khóa của bộ sản phẩm của FUVI.   

  

h

ĐAI GIỮ KHOẢNG CÁCH 

          2 LỚP THÉP

 

Lớp thép trên

Lớp thép dưới 

Con bọ 

Mặt BT
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 b. Tính toán cốppha đứng : 

 Tính toán thanh sườn ngang và sườn đứng (thép hộp 50x50): 

-Tải trọng tiêu chuẩn : 

    .tc dq H q  

   
2. 2500 0.95 2375 /H KG m : áp lực ngang của bê tông mới đổ. 

      
32500 /KG m : khối lượng riêng của bê tông. 

        H = 0.95 m : Chiều cao mỗi lớp bê tông phụ thuộc vào bán kính 

đầm dùi. 

1 2d d dq q q  

       
2

1 400 /dq KG m : tải trọng do đổ bê tông bằng máy. 

       
2

2 200 /dq KG m : tải trọng do đầm rung. 

       1 2,d dq q : tra bảng 10.2 trang 148 sách ‚Kỹ thuật thi công‛ của 

TS.Đào Đình Đức (chủ biên); PGS. Lê Kiều. 

Tuy nhiên, với cốppha đứng thường khi đổ thì không đầm và ngược 

lại, do vậy: 
2

1 400 /d dq q KG m  

         Tải trọng tính toán: 

                              . . .tt d dq n H n q  

         1.3dn n : hệ số vượt tải (tra bảng 10.3 trang 148 sách ‚Kỹ thuật 

thi công‛ của TS.Đào Đình Đức (chủ biên); PGS. Lê Kiều. 

21.3 2500 0.95 1.3 400 3607.5 /ttq KG m  

q = 1803.7 kG/m
0

800 800 300300

M= 115.4 kGm

 

Bố trí thanh sướn ngang và dọc như hình vẽ trên 

-Tải trọng phân bố đều trên mét dài : 
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            3607.5 0.5 1803.7 /o ttq q b KG m  

-Momen tính toán:  

       

2 2

2 2

. 1803.7 0.3
81.2

2 2

. 1803.7 0.8
115.4

10 10

o b

o g

q l
KGm

Max
q l

KGm

max 115.4M KGm  

 Sử dụng thanh thép hộp 50X50X1.8
mm

 làm sườn ngang: 

            

3 3

4. .
14.8

12 12

n n t tb l b l
J cm  

      
314.8

5.9
2.5

J
W cm

y
 

-Kiểm tra ứng suất : 

2 2max 115.4 100
1956 / [ ] 2100 /

5.9

M
KG cm R KG cm

W  

- Kết luận: 

Điều kiện chịu lực của sườn ngang với nhịp 0,8m là đảm bảo.  

Đối với sườn đứng, do cấu tạo các thanh chống xiên liên kết với sườn 

đứng ngay tại các vị trí liên kết với thanh sườn ngang nên thanh sườn 

đứng hoàn toàn không chịu uốn mà đóng vai trò định vị coppha. 

 Kiểm tra khả năng chịu lực của sàn thao tác ván 

3000X600X30mm. 

-Tải trọng tiêu chuẩn : 

tc c dq p q  

2150 /cp KG m : hoạt tải do người thi công trên sàn thao tác. 

2400 /dq KG m : tải trọng do máy thi công. 

                      
2150 400 550 /tcq KG m  

-Tải trọng tính toán : 

     . .tt c c dq n p n q   ( 1,2; 1,3cn n : hệ số vượt tải) 

21,2.150 1,3.400 700 /ttq KG m  

-Tải trọng tác dụng trên mét dài: 

              . 700.0,6 420 /o ttq q b KG m    
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Vì sàn thao tác đặt trực tiếp lên thép đài móng (ở đây là do nhiều thép hoa mai 

đỡ thép sàn chịu) nên khả năng chịu lực luôn được đảm bảo  

 Tính toán cây chống 

      -Lực lớn nhất tác dụng vào cây chống (mô hình như tính toán thanh sườn đứng): 

  N = 1803.7*0.8=1442.9 KG 

      -Lực dọc lớn nhất tác dụng vào cây chống 

  NCC = 1442.9*cos13
0
= 1405.9  KG 

      Chọn chống xiên chuẩn fuvi có khả năng chịu lực cho phép của cây chống 

ngoài công trường là 1800 KG  

7.2.5 Công tác bêtông đài móng: 

 a. Khối lượng bêtông : 

Khối lượng bêtông đài móng, bêtông lót móng được tổng hợp thành bảng 

sau : 

MÓNG 

BT ĐÀI BT LÓT VBT 

Vbt 

lót 

SL 

VBT Vbt lót 

h a b h’ a’ b’ (m
3
) (m

3
) (m

3
) (m

3
) 

(m) (m) (m) (m) (m) (m)         

M1 2.2 4.8 4.8 0,1 5.0 5.0 50.7 2.5 12 608.3 30.0 

M2 2.2 7.8 7.8 0,1 8.0 8.0 133.8 6.4 4 535.4 25.6 

M3 2.2 4.8 4.8 0,1 5.0 5.0 50.7 2.5 4 202.8 10.0 

M4 2.2 4.0 7.0 0,1 4.2 7.2 61.6 3.0 4 246.4 12.0 

M5 2.2 7.0 10.0 0,1 7.2 10.2 154.0 7.3 2 308.0 14.6 

M6 2.2 12.4 15.4 0.1 12.6 15.6 420.1 19.6 2 840.2 39.2 

GIAÈNGMOÙNG 0.2 191.6 0.5       19.1     19.1   

TỔNG CỘNG 2760.2 131.4 

 

b. Tổ chức thi công trên mặt bằng: 

 Đối với bêtông lót móng: 

Ta chi tiến hành cho đầm đá 40x60 tại đáy móng bằng máy đầm chân cừu, 

sau đó cho trộn ximăng và cát đạt mác 100, đổ xuống hố móng rồi đầm phẳng mặt. 

 Đối với bêtông đài cọc,giằng móng: 
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-Dùng bêtông sản xuất tại nhà máy Mác #350 

-Trên mặt bằng thi công, bố trí 1 xe bơm bê tông. 

-Xe đứng cách tường cừ Larsen 2.5 m 

c. Chọn máy phục vụ thi công: 

      c.1. Máy bơm bêtông: 

  Theo « Album thi công xây dựng » của thầy Lê Văn Kiểm, chọn máy 

bơm bêtông có mã hiệu : BSF..9 với thông số : 

-Lưu lượng : 90 m
3
/giờ  

-Áp suất bơm : 105 bar 

-Chiều dài xylanh : 1400 mm 

-Đường kính xy lanh : 200 mm. 

      c.2. Ô tô vận chuyển bêtông: 

Sử dụng bêtông sản xuất tại nhà máy sau đó được chuyển đến công trình 

bằng ô tô chuyên dùng. 

                  - Năng suất xe tải được xác định theo công thức : 

                                  . . tN q n K  

Trong đó :  

  - q : trọng lượng bêtông chuyên chở.  (Mỗi chuyến xe chở 6.3m
3
 beâtoâng) 

  6.3 2.5 15.75q T   

                        - 0,7tK : hệ số sử dụng xe theo thời gian. 

                        -  n : số chuyến xe trong 1 ca. (8h) 

                                   
60 8 480

ch ch

n
T T

 

                                   Tch : Thời gian 1 chuyến xe đi và về. 

                                   Tch = tchaát + tdôõ + tvaän động + L/Vñi  + L/Vveà  . 

                                        - tchất = 10 phút.    (xe đứng nhận vữa) 

                                        - tdỡ   = 6 phút.    (xe đứng chờ bơm đổ bêtông ) 

                                        - tvận động = 4 phút. 

                                        - Vđi  = Vvề  = 20 Km/h ( Tốc độ di chuyển trong tp). 

                              
4 2 60

10 6 4 44
20

chT  phút 
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480 480

. . 15.75 .0,7 120.3
44

t

ch

N q K T
T

 

                     => Năng suất bêtông cung cấp /ca : 

3120.3 120.3
48.2 /

2,5bt

n m ca  

                => Số xe tải cần thiết đảm bảo phục vụ đổ khối lượng bêtông  

trong 1 ca: 

              
2760.2

25.86
48.2

m xe  =>  chọn 26 xe. 

Tra theo Sổ tay chọn máy thi công xây dựng, ta chọn  xe tải mã hiệu AM-

369 có các thông số kỹ thuật như sau : 

+  Dung tích thùng : 6.3m
3
 

+  Ôtô cơ sở: TARTA - 815 

+  Công suất động cơ : 47.5 KW 

+ Tốc độ quay thùng trộn: 4  12,5 vòng /phút 

+ Độ cao đổ phối liệu vào : 3,5 m  

+ Thời gian đổ bêtông ra (min) : 6 phút 

+ Vận tốc di chuyển : 60 Km/h      (Trên đường nhựa) 

+ Kích thước giới hạn: (dài x rộng x cao) = (8.43x2.5x3.5)m 

+ Trọng lượng xe khi có bêtông : 27.4 T 

 Thời gian để đổ 1 phân đoạn :  

  + Phân đoạn 1 : Vbt = 736.7m
3
-> T = 

736.7
6.1

. 120.3 0.7

bt

g

V
h

N k
 

+ Phân đoạn 2 : Vbt = 640.8m
3
-> T = 

640.8
5.3

. 120.3 0.7

bt

g

V
h

N k
 

+ Phân đoạn 3 : Vbt = 768.3m
3
-> T = 

768.3
6.5

. 120.3 0.7

bt

g

V
h

N k
 

+ Phân đoạn 3 : Vbt = 614.3m
3
-> T = 

614.3
5

. 120.3 0.7

bt

g

V
h

N k
 

c.3.  Chọn đầm dùi: 

   Dùng đầm dùi bê tông do công ty Hòa Phát cung cấp với các thông số 

sau: 
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 Đầu dùi : Chọn loại đầu dùi PHV - 28 có: 

    - Kích thước: (28x345) mm.    - Biên độ rung: 2 mm. 

  - Tần số rung: 1200 1400 lần/phút   - Trọng lượng: 1,2 kg.  

 Dây dùi : Chọn loại dây PSW có: 

  - Đường kính ruột: 7,7 mm.     - Đường kính vỏ: 28 mm. 

  - Chiều dài dây: 3 m. 

 Mô tơ nguồn : Loại PMA - 1500 có:  

  - Công suất: 1,5 KVA ; 1 pha 

  - Trọng lượng: 6,5 kg 
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CHƯƠNG 8 

THI CÔNG TẦNG HẦM 

 

8.1 THI CÔNG NỀN TẦNG HẦM: 

8.1.1 Công tác chuẩn bị : 

        Sau khi hoàn thành công tác bêtông móng,đà kiềng. Tiến hành giai đoạn 

chuẩn bị cho thi công nền tầng hầm theo các công việc sau : 

 Lấp đất hố móng. 

 Tiến hành đầm nén lớp đất tự nhiên tiếp xúc với sàn bằng đầm chân 

cừu (hoặc các dụng cụ khác tương đương) đến độ chặt thiết kế. 

 Sau đó, tiến hành rải một lớp đá 40x60,tiếp tục đầm đến cao trình đáy 

sàn tầng hầm. 

 Rải lớp vữa trộn sẵn, mác 100, đầm nhẹ để vữa lấp đầy các kẽ hở của 

lớp đá 40x60. Làm phẳng mặt. 

 Sau khi lớp vữa đã ninh kết, tiến hành cho vệ sinh mặt bằng để chuẩn 

bị cho các công tác tiếp theo.  

       Chọn máy đầm đất của hãng Mikasa, số hiệu MTR-8CHR có các thông số :

            - Kích thước mặt đầm : 357x300   - Biên độ giật : 55mm 

- Lực đập : 1200 KG    - Tần số : 570-600 lần/phút 

- Thể tích bình chứa nhiên liệu : 1,6 lít  - Dùng xăng pha dầu 

- Động cơ : ROBIN EC10G_4W   - Trọng lượng : 81 Kg. 

8.1.2 Công tác cốt thép : 

 Bố trí cốt thép theo đúng chủng loại và đúng yêu cầu về thiết kế như bản vẽ 

thiết kế kết cấu. Sử dụng các cục kê bê tông cốt thép hoặc các con đôïi (con kê) 

bằng thép uốn để định vị thép sàn đúng vị trí thiết kế. 

8.1.3 Công tác bêtông : 

 a. Biện pháp thi công : 

 Bêtông sàn đổ một lớp dày 300mm trên toàn bộ diện tích nền. 



Hồng Minh Tân – XD1301D           ĐỀ TÀI : TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI AN BÌNH 

Trang 205            

 Tại các vị trí nền dưới tường tầng hầm, đổ cao thêm 1 đoạn 100mm để bố 

trí tấm cách nước Waterstop tại vị trí mạch ngừng thi công. 

                     Khối lượng bêtông đổ nền tầng hầm được tính trong bảng sau : 

KẾT CẤU 

h  

(m) 

a 

(m) 

b 

(m) 

VBT 

(m
3
) 

Sàn 300mm 0.3 54.0 63.0 1020.6 

Đà giằng móng 0.3x0.5 191.6  28.7 

Gờ bêtông 0.3 234.0 0.10 7.0 

TỔNG CỘNG 1056.3 

 

  b.  Tổ chức thi công bêtông: 

 Sau khi hoàn thành công tác cốt thép, dọn dẹp mặt bằng sau đó có thể 

dùng biện pháp đổ bêtông được chở tới công trường dưới sự hỗ trợ của 

máy bơm bê tông. 

 Theo « Album thi công xây dựng » của thầy Lê Văn Kiểm, chọn máy 

bơm bêtông có mã hiệu : BSF..9 với thông số : 

-Lưu lượng : 90 m
3
/giờ  

-Áp suất bơm : 105 bar 

-Chiều dài xylanh : 1400 mm 

-Đường kính xy lanh : 200 mm. 

 Xác định diện tích dải đổ : 

 

h

kttQ
F

.21

 

          Trong đó : 

                             F : diện tích dải đổ(m
3
) 

                             Q : lượng bê tông có thể cung cấp (m
3
/h) 

                             t1 : thời gian bắt đầu ninh kết của bê tông(h) 

                             t2 : thời gian vận chuyển vữa bê tông(h) 

                             h : chiều dày sàn (m) 
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48.2 0.5 0.15 0.9
54 54

0.3

2 2F m chonF m
 

 c.  Chọn ô  tô vận chuyển bêtông: 

Sử dụng bêtông sản xuất tại nhà máy, vận chuyển đến công trình bằng ô tô 

chuyên dùng. 

                  Tổng khối lượng bêtông sàn tầng hầm : 1056.3 m
3
 

                  Chọn xe chở bê tông 6.3m
3
 mỗi chuyến. 

                  Năng suất bêtông cung cấp /ca: 
3120,3 120,3

48,2 /
2,5bt

n m ca  

             => Số xe tải cần thiết đảm bảo phục vụ đổ khối lượng bêtông  trong 1 ca: 

         
1056.3

13.57
48,2

m xe   =>  chọn 14 xe. 

Tra theo Sổ tay chọn máy thi công xây dựng, ta chọn  xe tải mã hiệu AM-

369 có các thông số kỹ thuật như sau : 

+  Dung tích thùng : 6.3m
3
 

+  Ôtô cơ sở: TARTA - 815 

+  Công suất động cơ : 47.5 KW 

+ Tốc độ quay thùng trộn: 4  12,5 vòng /phút 

+ Độ cao đổ phối liệu vào : 3,5 m  

+ Thời gian đổ bêtông ra (min) : 6 phút 

+ Vận tốc di chuyển : 60 Km/h      (Trên đường nhựa) 

+ Kích thước giới hạn: (dài x rộng x cao) = (8.43x2.5x3.5)m 

+ Trọng lượng xe khi có bêtông : 27.4 T 

8.2 THI CÔNG TƯỜNG TẦNG HẦM: 

8.2.1 PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG 

 Tường tầng hầm được tiến hành sau khi các công đoạn thi công bêtông 

đài móng, sàn tầng hầm kết thúc. 

 Khi thi công coppha tường tầng hầm, có thể tận dụng sàn tầng hầm làm 

vị trí neo giữ hệ cây chống, cáp giằng..khi đó, trong quá trình đổ bêtông 
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sàn tầng hầm cần bố trí sẵn các cốt thép chờ, neo vào bêtông sàn để 

phục vụ cho mục đích này. 

8.2.2 CÔNG TÁC CHUẨN BỊ : 

 Trước khi thực hiện công tác cốt thép cho tường tầng hầm, cần tiến hành 

công đoạn vệ sinh cốt thép chờ đã dính bêtông trong quá trình đổ sàn 

tầng hầm. Có thể thực hiện bằng bàn chải sắt hoặc các dụng cụ tương 

đương. 

 Lưu ý làm sạch các tấm Waterstop được đặt sẵn tại vị trí mạch ngừng 

giữa lớp bêtông sàn và tường tầng hầm. 

 Tập kết trên mặt bằng sàn các tấm coppha, cây chống dọc theo chu vi 

tường tầng hầm. 

8.2.3 CÔNG TÁC CỐT THÉP: 

 Lắp dựng cốt thép tường tầng hầm. 

 Bố trí các cục kê bêtông cao 2,5cm, cách khoảng a=800 theo 2 phương 

trên lưới thép tường. 

 Có thể dùng các thanh thép đai Þ10, uốn thành chữ U để giữ khoảng 

cách cố định giữa 2 lớp lưới thép.  

8.2.4 CÔNG TÁC CÔPPHA: 

 Coppha tường tầng hầm sử dụng các tấm coppha nhựa định hình FUVI.  

 Với chiều cao tường tầng hầm là 3 m. Cao trình đổ bêtông chia thành 2 

đợt một đợt 1.5m và một đợt 1.4m (do đã đổ cao thêm 0.1m khi thi công 

nền ) 

 Theo đó, có thể chọn tấm coppha tiêu chuẩn cókích thước : 500X200X50 

và 1000X500X50  

8.2.4.1 Tính toán và bố trí  ti giằng , sườn, cây chống: 

a.  Quan điểm tính toán : 

Côppha tường tầng hầm chủ yếu chịu tác dụng lực xô ngang của bêtông do : 

-Trọng lượng của bêtông mới đổ 

-Tải trọng do đổ bêtông: q = 400 KG/m
2 

-Tải trọng do đầm vữa bêtông : qđầm = 200 KG/m
2 
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b.  Ảnh hưởng của biện pháp đổ bêtông: 

Bêtông được đổ thành từng lớp với chiều cao 0.4- 0.5 m, dọc theo suốt chiều 

dài tường tầng hầm. Thời gian dãn cách tối đa của 2 lớp không quá 60 phút.  

=> trên quan điểm như vậy, khi tính toán ti giằng chịu hoàn toàn áp lực 

ngang phát sinh của bêtông thì hệ thanh sườn và cây chống chỉ giúp định vị tường 

và chịu áp lực gió tác dụng vào coppha tường. 

- Mặc khác, khi đổ thành từng lớp với thời gian giản cách không quá 60phút 

thì : khi lớp bêtông thứ 2 được đổ, lớp bêtông bên dưới đã bắt đầu ninh kết, triệt 

tiêu một phần áp lực ngang gây ra của bêtông  

=> do đó, khi tính toán ti giằng (ty xuyên M12( 12) có côn nhựa) , tính với chiều 

cao bêtông đổ là 0.5 m. 

Ta có : 

-Áp lực bêtông : 

           
2

1 2500 0,5 1250 /q h x KG m
 

-Tải trọng do đổ bêtông: 

     q = qñoå = 400 KG/m
2
 

-Tải trọng do đầm rung: 

     q = qñaàm = 200 KG/m
2
 

-Lực phân bố tác dụng vào ván khuôn :  

qo= 1250 + 400 + 200 =1850 KG/m
2 

-Lực tác dụng vào ti giằng : 

           ( . ) 1850 (0.5 1.0) 925btP q a b x x KG  

-Lực tính toán tác dụng vào ti giằng : 

           1.3 925 1202.5ttP KG  

-Cường độ chịu lực của ti giằng :  

                   

21.2
[ ] . 2100 2375.0 1202.5

4
tt

x
P R F x KG P KG  

 => Vậy, thanh giằng đảm bảo điểu kiện chịu áp lực ngang của bêtông. 

 => việc bố trí các thanh sườn ngang, đứng và cây chống theo yêu cầu chống 

áp lực gió tác dụng lên ván khuôn. 
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 Tuy nhiên, do phần côppha tường được lắp dựng ở độ cao -3,6m (hoàn toàn 

dưới cốt nền tự nhiên) =>  bố trí cây chống và thanh sườn theo yêu cầu cấu tạo. 

8.2.5 CÔNG TÁC BÊTÔNG TƯỜNG TẦNG HẦM: 

8.2.5.1  Yêu cầu kỹ thuật : 

 Đối với tường tầng hầm, cần có biện pháp đổ bêtông để hạn chế hiện 

tượng xuất hiện mạch ngừng (yêu cầu chống thấm) trừ vị trí khe lún của 

công trình và phải có biện pháp xử lý chống thấm khe lún này. 

 Thời gian giãn cách giữa 2 lớp đổ bêtông tối đa: 60 phút.   

8.2.5.2 Phương pháp đổ bêtông: 

 Với yêu cầu khống chế về thời gian đổ bêtông, ta sử dụng bêtông thương 

phẩm để chủ động trong việc cung ứng bêtông. Nhằm hạn chế việc xử lý mạch 

ngừng giữa hai phân đoạn đổ ta tiến hành đổ bêtông tường chỉ có một phân đoạn 

8.2.5.3 Chọn máy thi công: 

 a.  Chọn máy bơm bêtông 

Để thuận lợi khỏi tốn thời gian chi phí ta sử dụng lại xe và máy thi công như 

trên : xe đổ bê tông AM-369 và máy bơm bê tông BSF..9, xe di chuyển trên mặt 

bằng cách hàng cừ 2,5m. 

 

 - Tính chọn lưu lượng bơm bêtông với các thông số sau : 

  - Chiều cao đổ bêtông : 

         hñoå= htaàng haàm - hgôø BT neàn 

  => hñoå  = 3 - 0,1 = 2.9 m 

  - Tổng khối lượng bêtông tường V = (54+63)x2x2.9x0.3 = 203.58 m
3
   

  - Bề dày tường      b = 0,3 m 

- Chia tường thành 2 đợt đổ: 

 +Đợt 1: 1.5m chia làm 3 lần đổ mỗi lần 0.5m 

 +Đợt 2: 1.4m chia làm 3 lần đổ 2 lần 0.5m và 1 lần 0.4m 

  - Chiều dài tường đổ cho một vị trí máy : L = (54+63)x2 = 234m 

  - Chọn thời gian giãn cách    t = 45 phút 

 => Lưu lượng bơm bêtông :  
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345

. . . 0.3 0.5 234 26.3 /
60 60

t
V b h L m h  

 Với lưu lượng bơm của máy là 90 m
3
/h hoàn toàn có thể dùng máy bơm này 

cho nhiều lần đổ mà sao cho đảm bảo cho bêtông đổ lớp sau và lớp lên lớp bêtông 

đổ trước sao cho nó không bị ninh kết . 

 b.  Chọn máy đầm dùi: 

Do yêu cầu phải dầm được lớp bêtông ở đáy (cao 2.9 m) nên chọn loại đầm 

có dây dùi dài 3 m.  

Dùng đầm dùi bê tông do công ty Hòa Phát cung cấp với các thông số sau: 

+ Đầu dùi : Chọn loại đầu dùi PHV - 28 có: 

   - Kích thước (28x345) mm.   

- Biên độ rung 2 mm. 

- Tần số rung: 1200 1400 lần/phút  

- Trọng lượng 1,2 kg.  

+ Dây dùi : Chọn loại dây PSV - 3 có : số lượng 2 

- Đường kính ruột:  7,7 mm.    

- Đường kính vỏ: 19 mm. 

- Chiều dài dây:  3 m. 

+ Mô tơ nguồn : Loại PMA - 1500 co ù: số lượng 2 

- Công suất 1,5 KVA, 1 pha 

- Trọng lượng: 6,5 kg 

 c. Tính chọn tổ đội thi công: 

 Với 1 máy bơm bêtông, ta chuẩn bị 1 tổ phục vụ bơm gồm 10 người. Trong 

đó: 

-Điều khiển vòi bơm: 2 người 

-Đầm dùi: 4 người/ 2 máy (1 người đầm, 1 người di chuyển motor) 

-Gõ thành coppha, trám kẽ: 2 người 

-Pha và tưới hỗn hợp dung dịch SikaLatex: 2 người  

                 (1 người pha trộn, 1 người tưới lên vị trí mạch ngừng) 
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Để đảm bảo bêtông không bị phân tầng và tạo rỗ tại mặt tiếp xúc giữa tường 

và sàn tầng hầm, ta tổ chức đầm dùi thành 2 tốp: 

+ Tốp thứ 1 đứng trước hướng vòi bơm, đầm lớp bêtông mỏng (bị sụt từ 

miệng đổ ra) bên dưới nhằm không tạo lỗ rỗng giữa bêtông và tấm Sika Waterbars. 

+ Tốp thứ 2 theo sau vòi đổ, có nhiệm vụ đầm bêtông lớp mặt cho đúng với 

cao trình đổ dự kiến. 

Trong quá trình đầm, còn có 2 thợ giữ nhiệm vụ gõ thành coppha, trám kẽ 

bằng bao ximăng tẩm nước nhằm phát hiện các sự cố khả dĩ nếu có và đảm bảo 

cho mặt bêtông hoàn thiện không bị rỗ. 
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CHƯƠNG 9 

AN TOÀN LAO ĐỘNG 

 

9.1 KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG KHI THI CÔNG ĐÀO ĐẤT : 

 Hố đào ở nơi người qua lại nhiều hoặc ở nơi công cộng như phố xá , quảng 

trường  , sân chơi … phải có hàng rào ngăn , phải có bảng báo hiệu , ban đêm phải 

thắp đèn đỏ . 

 Trước mỗi kíp đào phải kiểm tra xem có nơi nào đào hàm ếch , hoặc có 

vành đất cheo leo , hoặc có những vết nứt ở mái dốc hố đào ; phải kiểm tra lại mái 

đất và các hệ thống chống tường đất khỏi sụt lở … , sau đó mới cho công nhân vào 

làm việc . 

 Khi trời nắng không để công nhân ngồi nghỉ ngơi hoặc tránh nắng ở chân 

mái dốc hoặc ở gần tường đất . 

 Khi đào những rãnh sâu , ngoài việc chống tường đất khỏi sụt lở , cần lưu ý 

không cho công nhân chất những thùng đất , sọt đất đầy quá miệng thùng, phòng 

khi kéo thùng lên , những hòn đất đá có thể rơi xuống đầu công nhân làm việc dưới 

hố đào . Nên dành một chổ riêng để kéo các thùng đất lên xuống , khỏi va chạm 

vào người . Phải thường xuyên kiểm tra các đay thùng , dây cáp treo buộc thùng . 

Khi nghỉ , phải đậy nắp miệng hố đào , hoặc làm hàng rào vây quanh hố đang đào . 

 Đào những giếng hoặc những hố sâu có khi gặp khí độc ( CO ) làm công 

nhân bị ngạt hoặc khó thở , khi này cần phải cho ngừng công việc ngay và đưa gấp 

công nhân đến nơi thoáng khí . Sau khi đã có biện pháp ngăn chặn sự phát sinh của 

khí độc đó , và công nhân vào làm việc lại ở chổ củ thì phải cử người theo dõi 

thường xuyên , và bên cạnh đó phải để dự phòng chất chống khí độc . 

 Các đống vật liệu chất chứa trên bờ hố đào phải cách mép hố ít nhất là 0.5m 

. 

 Phải đánh bậc thang cho người lên xuống hố đào , hoặc đặt thang gỗ có tay 

vịn . Nếu hố hẹp thì dùng thang treo . 

 Khi đào đất bằng cơ giới tại thành phố hay gần các xí nghiệp , trước khi khởi 

công phải tiến hành điều tra các mạng lưới đường ống ngầm , đường cáp ngầm … 
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Nếu để máy đào lầm phải mạng lưới đường dây diện cao thế đặt ngầm, hoặc 

đường ống dẫn khí độc của nhà máy … thì không những gây ra hư hỏng các công 

trình ngầm đó , mà còn xảy ra tai nạn chết người nữa . 

 Bên cạnh máy đào đang làm việc không được phép làm những công việc gì 

khác gần những khoang đào, không cho người qua lại trong phạm vi quay cần của 

máy đào và vùng giữa máy đào và xe tải . 

 Khi có công nhân đến gần máy đào để chuẩn bị dọn đường cho máy di 

chuyển , thì phải quay cần máy đào sang phía bên , rồi hạ xuống đất . Không được 

phép cho máy đào di chuyển trong khi gầu còn chứa đất . 

 Công nhân làm công tác sửa sang mái dốc hố đào sâu trên 3m , hoặc khi mái 

dốc ẩm ướt thì phải dùng dây lưng bảo hiểm , buộc vào một cọc vững chãi. 

9.2   AN TOÀN KHI SỬ DỤNG DỤNG CỤ, VẬT LIỆU 

 Dụng cụ để trộn và vận chuyển bêtông  phải đầy đủ, không sử dụng hư 

hỏng, hàng ngày trước khi làm  việc phải kiểm tra  cẩn thận dụng cụ và dây an 

tòan. 

 Dụng cụ làm bêtông và những trang bị khác không được vứt từ trên cao, phải 

chuyền theo dây chuyền hoặc chuyền từ tay mang xuống. Những viên đá to không 

dùng được phải để gọn lại hoặc mang xuống ngay, không được ném xuống. 

 Sau khi đổ bê tông xong phải thu xếp dụng cụ gọn gàng và rữa sạch sẽ, 

không được vứt bừa bãi hoặc để bê tông  khô cứng trong các dụng cụ ấy. 

 Bao xi măng không được chồng cao quá 2m, chỉ được chồng 10 bao một, 

không được dựa vào tường, phải để cách tường từ 0,6m đến 1m để làm đường đi 

lại. 

 Hố vôi đào dưới đất phải có rào ngăn chắc chắn để tránh người ngã vào, rào 

cao ít nhất là 1m, có 3 chắn song theo mặt đất, dưới cùng phải có ván ngăn. Hố vôi 

không được sâu quá 1,2m và phải có tay vịn cẩn thận. Công nhân đi lấy vôi phải 

mặc quần, yếm và mang găng ủng. Không được dùng nước lã để rửa mặt khi bị vôi 

bắn vào mặt, phải dùng dầu để rửa (y tế phải dự trữ dầu này). 

 Xẻng phải để làm sấp hoặc dựng đứng (không để nằm ngửa), cuốc bàn, cuốc 

chim, cào phải để lưỡi hoặc mũi nhọn cắm xuống đất. 
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9.3   AN TOÀN KHI VẬN CHUYỂN CÁC LOẠI MÁY 

 Máy trộn bê tông phải bố trí gần nơi đổ bê tông, gần khi cát đá và nơi lấy 

nước. 

 Khi bố trí máy trộn bê tông cạnh bờ hố móng phải chú ý dùng gỗ rãi đều kê 

ở dưới đất để phân bố đều và phân bố rộng tải trọng của máy xuống nền đất tránh 

tập trung tải trọng xuống bốn bánh xe xó thể gây lún sụt vách hố móng. 

 Nếu hố móng có vách thẳng đứng, sâu, không có gỗ chống mà cứ cố đặt 

máy sát ra bờ móng để sau này đổ bê tông và cào máng cho dễ là nguy hiểm, vì 

trong quá trình đổ bê tông máy trộn sẽ rung động, mặt khác nước dùng để trộn 

thường bị vung vãi làm ướt đất dưới chân móng. Do đó máy trộn bê tông ít nhất 

phải đặt cách bờ móng 1m và trong quá trình đổ bê tông phải thường xuyên theo 

dõi tình hình vách hố móng, nếu có vết nứt phải dừng ngay công việc gia cố lại. 

 Máy trộn bê tông sau khi đã lắp đặt vài vị trí cần kiểm tra xem máy đặt có 

vững chắc không, các bộ phận hãm, ly hợp hoạt động có tốt không, các bộ phận  

truyền động như bánh răng, bánh đai đã được che chắn, động cơ điện đã được nối 

đất tốt chưa v.v…tất cả đều tốt mới được vận hành. 

 Khi làm việc chung quanh máy trộn bê tông phải ăn mặc gọn gàng; phụ nữ 

phải đội nón, không để tóc dài lòng thòng, dễ quấn vào máy nguy hiểm. Tuyệt đối 

không được đứng ở khu vực thùng vận chuyển vật liệu vào máy. 

 Không phải công nhân tuyệt đối không được mở hoặc tắt máy, trừ trường 

hợp khẩn cấp cấn phải tắt máy ngay. 

 Không được sửa chữa các hỏng hóc của máy trộn bê tông khi máy đang 

chạy, không được cho xẻng gát vào các tảng bê tông trong thùng trộn khi nó đang 

quay, dù là quay chậm, việc cạo rửa lau chùi thùng quay chỉ được tiến hành khi  

ngừng máy. 

 Khi đầm bê tông bằng máy đầm rung bằng điện phải có biện pháp đề phòng 

điện giật và giảm tác hại do rung động của máy đối với cơ thể thợ điềi khiển máy. 

 Mọi công nhân điều khiển máy đầm rung đều phải được kiểm tra sức khỏe 

trước khi nhận việc và phải định kỳ khám sức khỏe theo chế độ vệ sinh an tòan lao 

động. 



Hồng Minh Tân – XD1301D           ĐỀ TÀI : TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI AN BÌNH 

Trang 217            

 Để giảm bớt tác hại của hiện tượng rung động đối với cơ thể người, máy 

đầm rung phải dùng lọai  tay cầm có bộ phận giảm chấn. 

 Để tránh bị điện giật, trước khi dùng máy dầm rung bằng điện phải kiểm tra 

xem điện  có rò ra thân máy không. Trước khi sử dụng, thân máy đầm rung phải 

được nối đất tốt, dây dẫn cáp điện phải dùng dây có ống bọc cao su dày. 

 Các máy đầm chấn động sau khi đầm 30 – 35 phút phải nghỉ 5 – 7 phút để 

máy nguội. 

 Khi chuyển máy đầm từ chỗ này sang chỗ khác phải tắt máy. Các đầu dây 

phải kẹp chặt và các dây dẫn phải cách điện tốt. Điện áp máy không quá 36 – 40 

V. 

 Khi máy đang chạy không được dùng tay ấn vào thân máy đầm. Để tránh 

cho máy khỏi bị nóng quá mức, mỗi đợt máy chạy 30 đến 35 phút phải chi nghỉ để 

làm nguội. Trong bất cứ trường hợp nào cũng không được dội nước vào máy đầm 

để làm nguội. Đối với máy đầm mặt, khi kéo lê máy trên mặt bê tông phải dùng 

một thanh kéo riêng, không được dùng dây cáp điện vào máy để kéo vì làm như 

vậy có thể làm đứt dây điện hoặc làm rò điện nguy hiểm. 

 Đầm dùi cũng như đầm bàn khi di chuyển sang nơi khác để đầm đều phải tắt 

máy. 

 Hàng ngày sau khi đầm phải làm sạch vừa bám dính vào các bộ phận của 

máy đầm và sửa chữa các bộ phận bị lệch lạc, sai lỏng; không được để máy đầm 

ngòai trời mưa. 

9.4   AN TOÀN KHI VẬN CHUYỂN BÊ TÔNG 

 Các đường vận chuyển bê tông trên cao cho xe thô sơ phải có che chắn cẩn 

thận. 

 Khi vận chuyển bê tông bằng băng tải phải đảm bảo góc nghiêng băng tải 

200 phải có độ dày ít nhất 10 cm. 

 Việc làm sạch ống lăn, băng cao su, các bộ phận khác chỉ tiến hành khi máy 

làm việc. 

  Chỉ vận chuyển vữa bê tông bằng băng tải từ dưới lên trên, hết sức hạn chế 

vận chuyển ngược chiều từ trên xuống. 
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 Khi băng tải chuyển lên hoặc xuống phải có tín hiệu bằng đèn báo hoặc 

kẻng, còi đã qui ước trước. 

 Vận chuyển bê tông lên cao bằng thùng đựng bê tông có đáy đóng mở thì 

thùng đựng phải chắc chắn, không rò rỉ, có hệ thống đòn bẩy để đóng mở đáy 

thùng một cách nhẹ nhàng, an tòan, khi đưa thùng bê tông đến phểu đổ, không 

được đưa thùng qua đầu công nhân đổ bê tông. Tốc độ quay ngang và đưa lên cao 

thùng bê tông phải chậm vừa phải sao cho lúc nào dây treo thùng cũng gần như 

thẳng đứng, không được đưa quá nhanh để thùng đung đưa trào đổ bê tông ra ngòai 

và có thể va đập nguy hiểm vào ván khuôn đà giáo và công nhân đứng trên giáo. 

Chỉ khi nào thùng bê tông đã ở tư thế ổn định, treo cao trên miệng phểu đổ xuống 

khỏang 1m mới được mở đáy thùng cho bê tông chảy xuống. Nếu trên sàn công tác 

có các lỗ hổng để đổ bê tông xuống phía dưới thì khi không đổ bê tông  phải có 

nắp đậy kín. 

 Nếu cần dùng trục để đưa bê tông lên cao thì khu vực làm việc phải rào lại 

trong phạm vi 3m2, phảo có bảng yết cấm không cho người lạ vào, ban đêm phải 

có đèn để ngay trên đầu bảng yết  cấm. 

 Khi cần trục kéo bàn đựng xô bê tông lên cao thì phải có người ở dưới giữ 

và điềi khiển bằng dây thong. Người giữ phải đứng ra xa, không được đứng dưới 

bàn lên xuống. 

  Tuyệt đối không ngồi nghỉ hoặc gánh bê tông vào trong hàng rào lúc máy 

đang đưa bàn vật lệu lên xuống. 

9.5   AN TOÀN KHI ĐẦM ĐỔ BÊ TÔNG 

 Khi đổ bê tông theo các máng nghiêng hoặc theo các ống vòi voi cần phải 

kẹp chặt máy vào thùng chứa vào ván khuôn, đà giáo hoặc cốt thép để tránh giật 

đứt khi vữa bê tông chuyển động trên máng hoặc trong ống vòi voi. 

  Khi đổ vữa bê tông ở độ cao trên 3m không có che chắn (ví dụ khi sửa chữa 

các sai hỏng trong bê tông…) phải đeo dây an tòan, các dây an toàn phải được thí 

nghiệm trước. 

 Không được đổ bê tông ở đà giáo ngòai khi có gió cấp 6 trở lên. 
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 Thi công ban đêm hoặc khi trời có sương mù phải dùng đèn chiếu có độ sáng 

đấy đủ. 

 Công nhân san đầm bê tông phải đi ủng cao su cách nước, cách điện. Mặc 

quần áo bảo hộ lao động, đeo găng tay để da khỏi tiếp xúc với vữa bê tông là chất 

ăn da, phải đội mũ cứng để chống các vật nặng và bê tông từ sàn công tác phía 

trên rơi xuống. 

9.6   AN TOÀN KHI DƯỠNG HỘ BÊ TÔNG 

 Công nhân tưới bê tông phải có đầy đủ sức khỏe, quen trèo cao, phụ nữ có 

thai và người thiếu máu, đau thần kinh không được làm việc này. 

 Khi tưới bê trên cao mà không có dàn giáo thì phải đeo dây an tòan. Không 

đứng trên mép ván khuôn để tưới bê tông. 

 Khi dùng ống nước để tưới bê tông thì sau khi tưới xong phải vặn vòi lại cẩn 

thận. 

9.7  AN TOÀN TRONG CÔNG TÁC VÁN KHUÔN 

 Khi lắp dựng phải làm sàn     

 Đề phòng bị ngã và dụng cụ rơi từ trên xuống. Công tác có lan can bảo vệ  

 Không được tháo dở ván khuôn ở nhiều nơi khác nhau  

 Đưa ván khuôn từ trên cao xuống đất phải có các dụng cụ và phương pháp 

hợp lý , không đặt nhiều trên dàn hoặc thả từ trên cao xuống  

 Phải thường xuyên kiểm tra ván khuôn , giàn giáo và sàn công tác . Tất cả 

phải ổn định , nếu không thì phải gia cố làm lại chắc chắn rồi mới cho công nhân 

làm việc  

9.8  AN TOÀN TRONG CÔNG TÁC CỐT THÉP 

 Không cắt thép bằng máy thành những đoạn nhỏ dưới 30cm vì chúng có thể 

văng ra xa gây nguy hiểm  

 Khi cạo rỉ sắt phải đeo kính bảo vệ mắt  

 Không được đứng trên thành hộp dầm khi thi công cốt thép dầm . Kiểm tra 

độ bền chắc của các dây bó buộc khi cẩu lắp côppha và cốt thép 

 Không đến gần những nơi đang đặt cốt thép , côppha cho đến khi chúng 

được liên kết bền vững  
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 Khi hàn cốt thép , phải đeo mặt nạ phòng hộ , áo quần đặc biệt và phải đeo 

găng tay  
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10. Cọc Các Phương Pháp Thí Nghiệm Hiện Trường TCXD 88 : 1982. 

11. Nhà Cao Tầng – Công Tác Thử Tĩnh Và Kiểm Tra Chất Lượng Cọc Khoan Nhồi 

TCXD 196 : 1997. 

12. Nhà Cao Tầng – Thi Công Cọc Khoan Nhồi TCXD 197 : 1997. 

13. Sức Bền Vật Liệu (Tập I và II) – tác giả Lê Hoàng Tuấn – Bùi Công Thành –Nhà 

Xuất Bản Khoa Học Và Kỹ Thuật. 

14. Sử Dụng SAP2000 Trong Tính Toán Kết Cấu – tác giả T.S Phạm Quang Nhật Cùng 

Nhóm Tác Giả Phân Viện Khoa Học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải Phía Nam – 

Nhà Xuất Bản Đồng Nai. 

15. Hướng Dẫn Sử Dụng Các Chương Trình Tính Kết Cấu – tác giả Nguyễn Mạnh Yên 

(chủ biên) – Đào Tăng Kiệm – Nguyễn Xuân Thành – Ngô Đức Tuấn – Nhà Xuất 

Bản Khoa Học Kỹ Thuật 

16. Sàn Bê Tông Cốt Thép Toàn Khối – Bộ Môn Công Trình Bê Tông Cốt Thép Trường 

Đại Học Xây Dựng – Nhà Xuất Bản Khoa Học Kỹ Thuật 

17. Bêtông Cốt Thép Tập 1 (cấu kiện cơ bản) – Trường Đại Học Bách Khoa Bộ Môn 

Công Trình tác giả Th.S Võ Bá Tầm (Lưu hành nội bộ tài liệu tham khảo) 

18. Bê Tông Cốt Thép Tập 2 (Phần kết cấu nhà cửa) – Trường Đại Học Bách Khoa Khoa 

Kỹ Thuật Xây Dựng Bộ Môn Công Trình tác giả Th.S Võ Bá Tầm (Lưu hành nội bộ 

tài liệu tham khảo) 
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19. Tài Liệu Bê Tông III – Khoa Xây Dựng Trường Đại Học Bách Khoa Thành Phố Hồ 

Chí Minh (Bản viết tay của T.s Nguyễn Văn Hiệp) 

20. Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép (phần cấu kiện cơ bản) – tác giả Ngô Thế Phong – 

Nguyễn Đình Cống – Nguyễn Xuân Liêm – Trịnh Kim Đạm – Nguyễn Phấn Tấn – 

Nhà Xuất Bản Khoa Học Và Kỹ Thuật. 

21. Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép (phần kết cấu nhà cửa) – tác giả Nguyễn Đình Cống – 

Ngô Thế Phong – Huỳnh Chánh Thiên – Nhà Xuất Bản Đại Và Trung Học Chuyên 

Nghiệp. 

22. Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép (Phần kết cấu nhà cửa) – tác giả Ngô Thế Phong – Lý 

Trần Cường – Trinh Kim Đạm – Nguyễn Lê Ninh – Nhà Xuất Bản Khoa Học Và Kỹ 

Thuật – Hà Nội – 1998. 

23. Cơ Học Đất (tập một và hai) tác giả R.Whitlow – Nguyễn Uyên – Trịnh Văn Cương 

dịch và Vũ Công Ngữ – Nhà Xuất Bản Giáo Giục – 1999) 

24. Cơ Học Đất – tác giả –Gs,Ts. Vũ Công Ngữ (chủ biên) – Ts. Nguyễn Văn Quãng – 

Nhà Xuất Bản Khoa Học Và Kỹ Thuật – Hà Nội – 2000  

25. Bài Tập Cơ Học Đất – Đỗ Bằng – Bùi Anh Định – Vũ Công Ngữ (chủ biên) – Nhà 

Xuất Bản Giáo Dục - 1997 

26. Nền và Móng – Trường Đại Học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh – Bộ Môn Địa 

Cơ  - Nền  Móng (T.S Châu Ngọc Ẩn biên soạn – Lưu Hành Nội Bộ – Năm 2000) 

27. Những Phương Phương Pháp Xây Dựng Công Trình Trên Nền Đất Yếu – tác giả 

Hoàng Văn Tân – Trần Đình Ngô – Phan Xuân Trường – Phạm Xuân – Nguyễn Hải – 

Nhà Xuất Bản Khoa Học Và Kỹ Thuật. 

28. Một Số Vấn Đề Tính Toán Thiết Kế Thi Công Nền Móng Các Công Trình Nhà Cao 

Tầng – GS.TS. Hoàng Văn Tân – Trường Đại Học Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh 

29. Hướng dẫn sử dụng Sap cơ bản và nâng cao – Bùi Đức Vinh 

30. Nền móng Nhà Cao Tầng – TS. Nguyễn Văn Quảng 

31. Hướng dẫn sử dụng ETAB cho Nhà Cao Tầng – Cty CIC 

32. Bài tập Động Lực Học công trình – PGS.TS. Phạm Đình Ba 

33. Sổ tay thực hành tính toán kết cấu công trình – PGS.TS Vũ Mạnh Hùng 

34. Móng Nhà Cao Tầng _ GS.TS Nguyễn Văn Quảng  

35. Các biện pháp thi công Nhà Cao Tầng theo công nghệ hiện đại  

36. Kết cấu Bêtông cốt thép theo quy phạm Hoa Kỳ – TS. Nguyễn Trung Hoà 

37. Kết cấu Nhà Cao Tầng – Suilơ 
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